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PAT VAN PE

O nudce ta s6 ngudi & do tudi lao dong chiém khoang 61% dan s6. Luc lugng lao
dong, yéu t6 chu yéu cua moi nén san xuat, hién nay & nudc ta theo két qua diéu tra lao
dong - viéc 1am nam 2002, ca nudc c¢6 40716,8 ngan nguoi [6]. Nguon nhan luc nay 1a bo
phan quan trong ctia dan s6 da déng gop stc luc ciia minh trong viéc san xuat ra cta cai

vat chat cho xa hoi.

Trong thoi ky cong nghiép hoa, hién dai héa dit nudc ching ta phai d6i mat véi
nhitng thach thidc to 16n vé tang trudng kinh t€ va bao vé moi trudong. Nhi€u nganh nghé
da phat trién ca vé quy mo ciing nhu mit hang san xuét dé ddp tng v6i nhu cdu cta xa
hoi trong giai doan hién nay: xay dung, luyén kim, khai thac mo, hoa chat... Do dic diém
clia qué trinh cong nghiép héa va hién dai héa 1a ddy manh qué trinh chuyén giao cong
nghé trong hau hét céc linh vuc san xudt kinh t€ xa hoi. Nhiéu co s& san xuét da thay déi
nhanh chéng vé cong nghé san xuét, cai tién ky thuat, c6 su lién doanh rong réi véi cac
doanh nghiép nuéc ngoai. Qud trinh nay lam thay déi diéu kién lao dong, bén canh céc
yéu t6 tdc hai nghé nghiép cii xuat hién thém cdc yéu td tac hai nghé nghiép mdéi. Do d6
mo6 hinh bénh tat ciling thay déi va nhiing bénh nghé nghiép méi, loai hinh tai nan lao
dong mdi s€ phat sinh.

Trong giai doan cong nghiép héa va hién dai hién nay clng véi su phat trién kinh
t€ chung, nong nghiép ciing c6 budc doi méi véi viéc co gidi hda, dién khi héa va héa
hoc héa san xuat nong nghiép va thay déi co cau san xuét (lang nghé phét trién), thay déi
o céu cay trong cho phi hgp vdi timg dia phuong. Su phat trién ndy da tao dugc cong an
viéc 1am cho nhiéu nguoi, tang thu nhap cho nguoi dan. Bén canh nhitng déng gép cho su
phat trién kinh t&€ xa hoi thi phai ké dén nhitng han ché ciia né do quy mo san xuat nho,
von d4u tu it nén viéc cai tién cong nghé va ap dung ti€n bo khoa hoc con han ché... nén
viéc san xuét khong an toan, dé gay tai nan lao dong, 6 nhiém moi truong lao dong va
moi truong xung quanh lam anh hudng dén stic khoe nguoi lao dong va cong dong xung
quanh.

C4c nganh dich vu ngay cang phat trién da dang va thu hit nhiéu lao dong tham
gia dac biét 1a lao dong nir. Vai tro cta du lich trong nganh dich vu ngay cang rd nét. Mot
hé thong phét trién cing vdi nganh cong nghé méi " cong nghé khong 6ng khéi" s& phat
trién ngay cang manh, trd thinh mot bo phan khong thé thi€u duoc cua su phat trién dat
nudéc trong thoi ky méi.

Vé6i cdch nhin con ngudi vira 1a muc tiéu, vira 1a dong luc cta su phat trién kinh t&
- x4 hoi, viéc cham séc stc khoe cho nguoi lao dong ¢6 y nghia chién luge to 16n. Do d6

viéc cai thién diéu kién lao dong, phong chong tai nan lao dong, bénh nghé nghiép, dam

1



Đặt vấn đề

ở nước ta số người ở độ tuổi lao động chiếm khoảng 61%  dân số. Lực lượng lao động, yếu tố chủ yếu của mọi nền sản xuất, hiện nay ở nước ta theo kết quả điều tra lao động - việc làm năm 2002, cả nước có 40716,8 ngàn người [6]. Nguồn nhân lực này là bộ phận quan trọng của dân số đã đóng góp sức lực của mình trong việc sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.



Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước chúng ta phải đối mặt với những thách thức to lớn về tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Nhiều ngành nghề đã phát triển cả về quy mô cũng như mặt hàng sản xuất để đáp ứng với nhu cầu của xã hội trong giai đoạn hiện nay: xây dựng, luyện kim, khai thác mỏ, hóa chất... Do đặc điểm của quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa là đẩy mạnh quá trình chuyển giao công nghệ trong hầu hết  các lĩnh vực sản xuất kinh tế xã hội. Nhiều cơ sở sản xuất đã thay đổi nhanh chóng về công nghệ sản xuất, cải tiến kỹ thuật, có sự liên doanh rộng rãi với các doanh nghiệp nước ngoài. Quá trình này làm thay đổi điều kiện lao động, bên cạnh các yếu tố tác hại nghề nghiệp cũ xuất hiện thêm các yếu tố tác hại nghề nghiệp mới. Do đó mô hình bệnh tật cũng thay đổi và  những bệnh nghề nghiệp mới, loại hình tai nạn lao động mới sẽ phát sinh.


Trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hiện nay cùng với sự phát triển kinh tế chung, nông nghiệp cũng có bước đổi mới với việc cơ giới hóa, điện khí hóa và hóa học hóa sản xuất nông nghiệp và thay đổi cơ cấu sản xuất (làng nghề phát triển), thay đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp với từng địa phương. Sự phát triển này đã tạo được công ăn việc làm cho nhiều người, tăng thu nhập cho người dân. Bên cạnh những đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội thì phải kể đến những hạn chế của nó do quy mô sản xuất nhỏ, vốn đầu tư ít nên việc cải tiến công nghệ và áp dụng tiến bộ khoa học còn hạn chế... nên việc sản xuất không an toàn, đễ gây tai nạn lao động, ô nhiễm môi trường lao động và môi trường xung quanh làm ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và cộng đồng xung quanh.


Các ngành dịch vụ  ngày càng phát triển đa dạng và thu hút nhiều lao động tham gia đặc biệt là lao động nữ. Vai trò của du lịch trong ngành dịch vụ ngày càng rõ nét. Một hệ thống phát triển cùng với ngành công nghệ mới " công nghệ không ống khói" sẽ phát triển ngày càng mạnh, trở thành một bộ phận không thể thiếu được của sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới.


Với cách nhìn con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển kinh tế - xã hội, việc chăm sóc sức khỏe cho người lao động  có ý nghĩa chiến lược to lớn. Do đó  việc cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động nước ta sẽ có ý nghĩa thiết thực, cấp bách trong việc phát triển nguồn nhân lực này.


Vì vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống điều kiện lao động trong các ngành sản xuất cũng như tác động của nó đến sức khỏe, bệnh tật cũng như xu hướng chuyển đổi cơ cấu lao động là một vấn đề rất cần thiết. Từ đó xem xét đề xuất và xây dựng các biện pháp  làm giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường lao động, cải thiện điều kiện lao động  cũng như các chế độ, chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động  và phòng chống các bệnh nghề nghiệp cho người lao động.


Đề tài cấp Nhà nước  "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe của một số nhóm người lao động xét dưới góc độ yêu cầu của quá trình công nhiệp hóa và hiện đại hóa đất nước" mã số KX.05.12 thuộc chương trình KX.05 " Phát triển văn hóa, con người và nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa" được thực hiện trong giai đoạn 2001- 2005 nhằm góp phần giải quyết một trong những yêu cầu trên nhằm  bảo vệ sức khỏe người lao động, nguồn nhân lực quan trọng của xã hội.


Mục tiêu của đề tài :


1. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe và một số bệnh nghề nghiệp của một số loại hình lao động đặc thù, đặc biệt đối với một số nghề nặng nhọc ở những môi trường làm việc có độc hại, nguy hiểm như xây dựng, luyện kim, hóa chất, nông nghiệp, du lịch... 


2. Đề xuất một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt đối với những nghề nặng nhọc và ở những môi trường làm việc có độc hại nguy hiểm.


Nội dung nghiên cứu của đề tài :


1. Tổng quan về tình hình sức khỏe và bệnh nghề nghiệp cũng như các chủ trương chính sách để bảo vệ sức khỏe và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở Việt Nam, một số nước phát triển và một số nước trong khu vực.


2. Khảo sát một số xí nghiệp, cơ sở sản xuất của 5 ngành nghề độc hại đặc thù ( ngành xây dựng, cơ khí luyện kim, hóa chất, nông nghiệp và dịch vụ du lịch) khám và đo đạc các chỉ số về sức khỏe cần thiết để đánh giá thực trạng về tình hình sức khỏe của người lao động.


3. Khảo sát, tiến hành đo đạc các chỉ số cần thiết về bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động của người lao động ở 5 ngành nghề độc hại, đặc thù trên.


4. Nghiên cứu thực trạng công tác vệ sinh lao động- bảo hộ lao động hiện nay trong các ngành nghề độc hại, nguy hiểm nói trên.


5. Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực. Đề xuất một số giải pháp về nâng cao chất lượng dân số để góp phần phát triển nguồn nhân lực.


6. Đề xuất các giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động.


Chương 1.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu


1.1. Nghiên cứu tổng quan:


· Phương pháp nghiên cứu: sử dụng phương pháp chuyên gia. Phân tích và tổng hợp dựa trên các số liệu sẵn có ở các tạp chí trong và ngoài nước, các văn bản pháp quy về chăm sóc sức khoẻ người lao động.


· Đối tượng nghiên cứu:  


+ Văn bản pháp quy về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động ở Việt Nam và một số nước trong khu vực. 


+ Các vấn đề nghiên cứu thuộc các ngành khai thác mỏ, thủy sản, dệt may, vi tính, trồng cà phê, CKLK, hoá chất, xây dựng, nông nghiệp, du lịch đã được công bố. 


+ Hồi cứu số liệu, điều tra theo  mẫu phiếu ở 16 cơ sở đại diện cho các ngành nghề thuộc tổng công ty hóa chất Việt Nam


+ Sổ sách, hồ sơ quản lý sức khoẻ, số khám bệnh của trạm y tế xã.


      + Hồi cứu số liệu, sổ sách khám chữa bệnh, tình hình tai nạn lao động.


1.2. Nghiên cứu khảo sát để minh hoạ cho những vấn đề đã tổng kết của phần tổng quan tại 5 ngành nghề : Ngành cơ khí luyện kim; Ngành hóa chất; Ngành xây dựng; Ngành nông nghiệp; Ngành du lịch.


1.2.1. Thiết kế nghiên cứu : 


Nghiên cứu ngang mô tả kết hợp với nghiên cứu hồi cứu số liệu sẵn có.


1.2.2. Địa điểm nghiên cứu


· Ngành cơ khí luyện kim :


 Nghiên cứu tại 4 nhà máy đại diện cho 2 ngành nghề: cơ khí và luyện kim thuộc 2 khu công nghiệp lớn ở Miền Bắc và Miền Nam:


             + Nhà máy Diezen Sông Công - Thái Nguyên.


             + Nhà máy luyện gang - Công ty gang thép Thái Nguyên. 


             + Xí nghiệp luyện kim mầu II Thái Nguyên - Công ty luyện kim 


             + Nhà máy thép Thủ Đức - Công ty thép Miền Nam.


· Ngành hóa chất :


- Nghiên cứu khảo sát tại 3 cơ sở, thuộc nhóm ngành phân bón và hóa chất cơ bản:    


             + Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc


             + Công ty Supe và Phốtphát Lâm Thao


             + Công ty Hóa chất Việt Trì


· Ngành xây dựng :


+ Nhà máy vật liệu chịu lửa Thái Nguyên.


+ Công ty sản xuất vật liệu chịu lửa Cầu Đuống, Hà Nội.


+ Công ty ximăng Hải Phòng.


+ Công ty Phú Tài (Bình Định).


+ Công ty đá ốp lát xây dựng Bình Định (BISTOCO).


+ Công ty TNHH đá hoa cương (Bình Định).


+ Công ty khai thác đá và vật liệu xây dựng Hoá An.


+ Xí nghiệp gạch ngói Đồng Nai.


+ Công ty xây dựng nhà số 19 LICOGI, Hà Nội.


· Ngành nông nghiệp :


Nghiên cứu khảo sát ở  ba loại hình sản xuất      


- Lao động trồng lúa: Nghiên cứu được tiến hành tại hai xã thuần nông 


             tại hai tỉnh: 1 tỉnh miền Bắc và 1 tỉnh miền Nam.


+ Xã Mỹ Khánh, TP Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ 


+ Xã Yên Khánh, huyện ý Yên, tỉnh Nam Định. 


- Lao động trồng chè: xã Đạm Bri, huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng


- Làng nghề đúc đồng: xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh


· Ngành du lịch


		Miền

		Địa phương

		Công ty du lịch

		1

		2

		3



		Miền Bắc

		Hà Nội

		Công ty DL Việt Nam tại Hà Nội

		x

		

		



		

		

		Công ty hướng dẫn điều hành DL

		x

		

		



		

		

		Công ty khách sạn DL Thắng lợi

		x

		

		



		

		

		Khách sạn Kim Liên

		

		

		x



		

		

		Khách sạn Hà Nội-Daewoo

		

		

		x



		

		Hải Phòng

		Công ty DL Hải Phòng

		x

		

		



		

		

		Công ty khách sạn DL Đồ Sơn

		x

		x

		



		

		Quảng Ninh

		Công ty DL Quảng Ninh

		x

		

		



		

		

		Khách sạn Công Đoàn

		

		x

		



		

		

		Khách sạn Hạ long Plaza

		

		x

		



		Miền Trung

		Huế

		Công ty DL Hương Giang

		x

		x

		



		

		

		Công ty DL Bến Thành-Phú Xuân

		

		x

		



		

		Đà Nẵng

		Công ty DL dịch vụ Đà Nẵng

		x

		

		



		

		

		Khách sạn FaiFo-Đà Nẵng

		x

		

		



		

		

		Công ty DL Việt Nam tại Đà Nẵng

		x

		

		



		

		Qu¶ngNam

		Công ty DL dịch vụ Hội An

		x

		

		



		

		Nghệ An

		Công ty DL Nghệ An

		x

		

		



		Miền Nam

		TP. HCM

		Công ty DL Việt Nam tại TP. HCM

		x

		

		



		

		Vũng Tàu

		Công ty DL dịch vụ dầu khí Việt Nam

		x

		

		





Trong đó : 1 :  là các cơ sở gửi phiếu phỏng vấn tự điền


                  2 :  là cơ sở khám, hồi cứu số liệu sức khỏe, đo môi trường



       3 :  là cơ sở phỏng vấn NLĐ và hồi  cứu số liệu sức khỏe



1.2.3.  Đối tượng nghiên cứu


· Cơ sở sản xuất, môi trường lao động


· Người lao động ở các ngành


· Lãnh đạo các ban ngành, địa phương liên quan.


· Cỡ mẫu cho nghiên cứu được tính theo công thức cho một nghiên cứu ngang mô tả ở mỗi ngành nghề sao cho kết quả đại diện cho ngành đó.


Tổng số đối tượng nghiên cứu là 3386 người lao động bao gồm:



- Ngành luyện kim    400



- Ngành xây dựng      400



- Hóa chất                  402



- Du lịch                     499



- Nông nghiệp          1685       


1.2.4. Phương pháp nghiên cứu



Kết hợp nghiên cứu  định lượng và định tính 


Khảo sát điều kiện lao động


· Quan sát vị trí lao động, đánh giá ecgônômi vị trí lao động 


· Đo các chỉ số: vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi và hàm lượng Si02 trong bụi,  hơi khí độc theo thường qui kỹ thuật của Viện Y học lao động và vệ sinh môi trường.


· Phỏng vấn người lao động về mức chấp nhận môi trường lao động


Đánh giá tình hình sức khoẻ bệnh tật, BNN, tai nạn lao động. 


-  Khám lâm sàng toàn diện các chuyên khoa. Phân loại sức khỏe dựa theo tiêu chuẩn của Bộ Y Tế 1997. 


    Khám  lâm sàng kết hợp với xét nghiệm để chẩn đoán bệnh nghề nghiệp


 - Cận lâm sàng :  


+  Đánh giá mức tiêu hao năng lượng bằng phương pháp bấm giờ


+ Đo điện tâm đồ theo 12 chuyển đạo ngoại vi và trước tim ở trạng thái tĩnh (nằm).


+ Đánh giá căng thẳng chức năng hệ tim mạch và trạng thái thần kinh thực vật điều khiển nhịp tim ở các đối tượng bằng phương pháp đánh giá dao động nhịp tim thông qua các chỉ số thống kê toán học nhịp tim của Baevxki, 1984 : Ghi điện tâm đồ gồm 100 khoảng RR liên tiếp ở trạng thái tĩnh ( nằm), tính các chỉ số thống kê toán học nhịp tim sau :



- (X (giây) = RR tối đa - RR tối thiểu



- Mo (giây) : giá trị của khoảng RR gặp nhiều nhất trong 100RR



- AMo (%) : số lượng khoảng RR có giá trị gặp nhiều nhất (Mo) 


               trong 100RR



-   
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- ( (giây) : độ lệch chuẩn của 100 khoảng RR



- V : hệ số giao động của 100RR =  
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- CSCT : chỉ số căng thẳng ( đơn vị điều kiện) = AMo/ 2. (X.Mo


+ Đánh giá chức năng hệ thần kinh Trung ương : đo thời gian phản xạ thính - thị vận động đơn giản


+ Đo chức năng hô hấp xác định các chỉ số như dung tích sống (FVC), thể tích thở ra tối đa/ giây (FEV1)... bằng máy VICATEST- 5EU


+ Đo thính lực bằng máy Audiometer -Rion tại các giải tần số. Tính toán thiếu hụt thính lực (%) tại các giải tần số theo  Fowler - Sabin, mức độ giảm sức nghe theo Felmann- Lessing (Ngô Ngọc Liễn cải biên 1983).


+  Chụp phim X quang, kết quả đọc theo bộ phim chuẩn của ILO 


+ Xét nghiệm công thức máu bằng máy đếm tế bào K 4500 Symex để xác định số lượng huyết sắc tố, hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu và công thức bạch cầu.



+ Định lượng HbCO trong máu theo phương pháp điện cực chọn lọc bằng máy AVL- 912



+ Định lượng chì niệu, asen niệu bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử


          Các kỹ thuật xét nghiệm đều được chuẩn hóa và làm tại labô của Viện YHLĐ và VSMT, Viện nghiên cứu KHKTBHLĐ.


- Nghiên cứu định tính :  Phỏng vấn, thảo luận nhóm 


Khảo sát tình hình bảo hộ lao động, thực hiện chính sách CSSK


· Quan sát, Điều tra xã hội, Thu thập số liệu hồi cứu.


· Thu thập  thông tin về văn bản chính sách CSSK người lao động hiện có. Phỏng vấn lãnh đạo ban ngành liên quan.


Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực 



- Phương pháp phân tích, đánh giá thống kê


           - Phương pháp hệ thống cấu trúc


- Phương pháp dự báo


- Phương pháp chuyên gia


1.3. Khống chế sai số: 


Chuẩn hoá kỹ thuật thu thập thông tin: Điều tra viên là các cán bộ y tế tại trung tâm y tế dự phòng Tỉnh. Những điều tra viên này được tập huấn và điều tra thử bộ câu hỏi trước khi tiến hành nghiên cứu để hạn chế các sai số trong quá trình thu thập thông tin. Cuối mỗi ngày điều tra, bộ câu hỏi được giám sát viên kiểm tra lại để sửa chữa các sai sót và rút kinh nghiệm kịp thời.


1.4. Đạo đức trong nghiên cứu: 


Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá điều kiện làm việc cũng như tình trạng sức khỏe của người lao động để đề xuất các giải pháp nâng cao sức khỏe cho người lao động. Đối tượng tham gia nghiên cứu được giải thích và tự nguyện tham gia. Các thông tin mà họ cung cấp được giữ kín.


1.5.  Xử lý và phân tích số liệu:


 Số liệu được làm sạch và mã hoá trước khi nhập vào máy tính. Số liệu được nhập bằng chương trình EPI INFO 6.04. Để hạn chế sai số, việc mã hoá và nhập số liệu được thực hiện bởi các cán bộ có kinh nghiệm và đã được tập huấn. Sau đó, số liệu được xử lý bằng chương trình SPSS version 10.0.


Chương 2: kết quả nghiên cứu 


2.1. Kết quả về tổng quan các vấn đề nghiên cứu.


2.1.1. Tổng quan về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực và chất lượng dân số


2.1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực


Theo thuật ngữ trong lĩnh vực lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: nguồn nhân lực là tiềm năng về lao động trong một thời kỳ xác định của một quốc gia, suy rộng ra có thể được xác định trên một địa phương, một ngành hay một vùng. Đây là nguồn lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội. Khái niệm này mới chỉ nêu lên được mặt định tính một cách chung chung của nguồn nhân lực.

Để có thể phản ánh được đầy đủ các nhóm yếu tố biểu thị nguồn nhân lực (cả về số lượng và chất lượng), phù hợp với quy định của Bộ luật Lao động và Công ước quốc tế, Đề tài đưa ra khái niệm: “NNL của một quốc gia hay một vùng, một khu vực, một địa phương là tổng hợp những tiềm năng lao động có trong một thời điểm xác định. Tiềm năng đó bao gồm các nhóm yếu tố biểu thị về thể chất, về trí tuệ, về ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần phối hợp và cộng tác trong  làm việc, năng lực xã hội, tính năng động xã hội, khả năng mở rộng cơ hội làm việc, cơ cấu xã hội, cơ cấu khu vực thành thị, nông thôn của bộ phận dân số trong độ tuổi quy định đang có việc làm và chưa có việc làm nhưng có khả năng làm việc".


ở nước ta, nguồn nhân lực được xác định bằng số người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động và những người trên độ tuổi lao động đang tham gia hoạt động kinh tế.


Từ khái niệm trên ta thấy, nguồn nhân lực là bộ phận quan trọng của dân số. Quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quyết định quy mô, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực.


2.1.1.2.  Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực


Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm của các nước phát triển trong khu vực và từ thực tiễn ở Việt Nam trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, chúng tôi cho rằng: nếu coi nguồn nhân lực là tiềm năng con người nói chung, những tiềm năng mà con người có thể đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, thì: “Phát triển nguồn nhân lực là quá trình biến đổi nguồn nhân lực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhằm phát huy, khơi dậy những tiềm năng con người; phát triển toàn bộ nhân cách và từng bộ phận trong cấu trúc nhân cách; phát triển cả năng lực vật chất và năng lực tinh thần, tạo dựng và ngày càng nâng cao, hoàn thiện cả về đạo đức và tay nghề, cả về tâm hồn và hành vi từ trình độ chất lượng này lên trình độ chất lượng khác cao hơn, toàn diện hơn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH đất nước".


Từ khái niệm trên cho thấy, phát triển NNL bao gồm 3 nội dung cơ bản, đó là: phát triển quy mô và cơ cấu dân số thích hợp; đào tạo nâng cao chất lượng NNL đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH; và quản lý, sử dụng có hiệu quả NNL.


ở Việt Nam, quan niệm Con người là động lực và là mục tiêu của sự phát triển kinh tế - xã hội là quan niệm phổ biến. Phát triển NNL là một bộ phận quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. NNL được coi là tài nguyên quan trọng nhất, cơ bản nhất của quốc gia, là yếu tố động nhất và quyết định nhất của LLSX. Phát triển NNL là phát huy nhân tố con người, gia tăng toàn diện giá trị con người trên các mặt trí tuệ, đạo đức, thể lực, năng lực lao động sáng tạo và bản lĩnh chính trị. Đồng thời phân bổ, sử dụng và phát huy có hiệu quả nhất năng lực sáng tạo của con người để phát triển đất nước.


2.1.1.3. Khái niệm về chất lượng dân số 


Khái niệm chất lượng dân số xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 18 khi các nhà khoa học sử dụng các kiến thức sinh học về quần thể cho việc nghiên cứu quần thể người. Lúc đó, CLDS chỉ đơn thuần được coi như  một vốn gien của quần thể. F.Engels, sau đó cho rằng CLDS là “Khả năng của con người thực hiện các hoạt động một cách có hiệu quả nhất".

Mở rộng tư tưởng này, các nhà Dân số học Nga coi CLDS bao gồm các chỉ tiêu về trình độ giáo dục; cơ cấu nghề nghiệp xã hội; tính năng động và tình trạng sức khoẻ.


ở Việt Nam, các nhà nghiên cứu cho rằng "Chất lượng dân số gồm các nhóm yếu tố biểu thị về mặt thể lực, trí lực, năng lực xã hội và tính năng động xã hội của dân số" (Từ điển Bách khoa Việt Nam 1995). Trên góc độ của đề tài là nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi cho rằng: ngoài các nhóm yếu tố có liên quan trực tiếp đến những thuộc tính bản chất của dân số như đã nêu, chất lượng dân số của một quốc gia, một vùng lãnh thổ hoặc một địa phương cần phải bao gồm cả tính hợp lý về quy mô, phân bố và tốc độ phát triển, tính hợp lý về cơ cấu chia theo tuổi, giới tính và tình trạng hoạt động kinh tế cũng như tính hợp lý về quy mô, cơ cấu dân số hoạt động kinh tế chia theo trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, kỹ năng, ngành nghề đào tạo, lĩnh vực hoạt động, cơ cấu nghề nghiệp và thành phần xã hội trong điều kiện không gian và thời gian xác định. Đây cũng chính là cơ sở để đề tài xác định hệ thống chỉ tiêu sẽ sử dụng trong nghiên cứu, đánh giá thực trạng chất lượng dân số và nguồn nhân lực ở Việt Nam những năm qua.


2.1.1.4. Mối quan hệ giữa phát triển nguồn nhân lực và chất lượng dân số


Từ các khái niệm trên ta thấy nguồn nhân lực là bộ phận quan trọng của dân số; quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số quyết định quy mô, cơ cấu, chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực có quan hệ đồng thời không thể tách rời và tác động qua lại lẫn nhau trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội.
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2.1.1.5. Các nhóm yếu tố tác động đến chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực


Con người từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, để phát triển có chất lượng cần chú ý đến 7 nhóm yếu tố: Gens di truyền; Giáo dục; Văn hoá; Phong tục truyền thống; Xã hội; Kinh tế và Môi trường. Đề tài nghiên cứu khoa học độc lập cấp Nhà nước [15] về: “Nghiên cứu một số vấn đề liên quan đến chất lượng dân số và đề xuất những chính sách phù hợp về dân số và phát triển bền vững" của Uỷ ban QGDS & KHHGĐ thực hiện năm 2000 - 2001 do PGS.TS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban QGDS & KHHGĐ làm chủ nhiệm cũng đã phân tích nhiều về tác động của các nhóm yếu tố này đến chất lượng dân số, đặc biệt là hai nhóm yêu tố di truyền và xã hội. Tuy nhiên, trên giác độ của đề tà là nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực,  chúng tôi sẽ tiếp tục đi sâu nghiên cứu và làm rõ thêm các nhóm yếu tố về sinh học và môi trường; giáo dục - đào tạo; và phát triển việc làm.


 Nhóm yếu tố về sinh học và môi trường


Các yếu tố sinh học bẩm sinh trong mỗi quần thể người cũng như môi trường tự nhiên và môi trường xã hội mà con người là một thành phần của môi trường ấy và cũng là kẻ sáng tạo và cải biến, thích nghi với môi trường của mình là những yếu tố vô cùng quan trọng không thể không xem xét đến trong mọi chiến lược xây dựng chất lượng dân số và tạo nguồn nhân lực đối với mỗi quốc gia.


Mục tiêu của chiến lược dân số, suy cho cùng là kiến tạo một bối cảnh và thiết chế xã hội giúp cho mỗi công dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng và suy rộng ra là cho toàn xã hội những điều kiện vật chất và tinh thần nhằm hiện thực hoá mọi tiềm năng cá nhân đáp ứng đầy đủ nhất mọi nhu cầu vật chất và tâm trí.


Có nhiều nguồn lực, trong phạm vi một quốc gia, cần được huy động nhằm đạt tới mục tiêu nói trên, như: tài nguyên thiên nhiên, thiết chế xã hội, sự hoà nhập vào cộng đồng thế giới ,song yếu tố cốt lõi có tầm quan trọng hàng đầu là NNL nhất là những nhân lực giàu tiềm năng, có nghĩa là yếu tố con người vừa được xem là động lực vừa được xem là cứu cánh. Đó chính là yếu tố sinh học trong phát triển NNL. Song, muốn phát huy tới mức tối ưu yếu tố sinh học của con người thì không thể đơn thuần chỉ dựa vào cơ sở di truyền và sinh lý mà không thể không quan tâm tới yếu tố tâm lý và môi trường (cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội).


Ngày nay trong bất cứ lĩnh vực tác động nào đến con người, người ta đều phải tiếp cận theo mô hình sinh - tâm lý - xã hội.


Một cách tổng quát, việc đánh giá tác động của nhóm yếu tố sinh học và môi trường đến chất lượng dân số và phát triển phải được xem xét về các phương diện:


· Sức khoẻ thể chất;


· Sức khoẻ tâm trí;


· Những điều kiện môi trường tự nhiên và xã hội, đúng hơn là sự tương tác giữa con người với môi trường và hệ quả của nó;


· Bệnh tật.


Nhóm yếu tố về giáo dục và đào tạo


Nguồn nhân lực theo nghĩa rộng bao gồm cả số lượng và chất lượng dân số. Phát triển NNL về thực chất liên quan đến cả hai khía cạnh đó. Tuy nhiên, hiện nay đối với thế giới và đặc biệt là các nước đang phát triển thì vấn đề nổi cộm là chất lượng dân số, hướng phát triển NNL đang được đặc biệt  quan tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng NNL.


Trên thế giới ngày nay, cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới đang tạo ra những điều kiện để chuyển xã hội công nghiệp sang xã hội tri thức; từ lao động chân tay sang lao động trí óc; từ sản xuất kiểu vật chất sang sản xuất kiểu phi vật chất; từ tính khép kín, tính khu vực sang tính mở, tính toàn cầu. Bên cạnh đó là sự chuyển biến to lớn và cơ bản về quản lý và tổ chức sản xuất và các quy trình công nghệ khác. Những điều này sẽ làm thay đổi cơ cấu lao động xã hội. Xu thế chung không thể đảo ngược là sự tăng nhân lực trong các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có hàm lượng trí tuệ cao, như: xử lý thông tin, giao dịch tài chính ngân hàng, bưu chính viễn thông và các dịch vụ tri thức khác. Và do vậy, đòi hỏi có sự đổi mới mang tính cách mạng về đào tạo nguồn nhân lực ở hầu hết các quốc gia.


Đối với Việt Nam, khi chúng ta đang chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ cho CNH, HĐH trong thập kỷ tới, vấn đề làm chủ công nghệ cao, đảm bảo tính cạnh tranh trong khoa học, công nghệ có vị trí cực kỳ quan trọng. ở đây, vị trí quyết định là yếu tố trí tuệ của NNL, bởi vì lao động trí óc có vai trò nòng cốt trong nền sản xuất sử dụng công nghệ cao.


NNL có chất lượng cao về trí tuệ và tay nghề ngày càng trở thành lợi thế cạnh tranh cho mỗi quốc gia. Theo kinh nghiệm của thế giới, việc vận dụng những tiến bộ công nghệ và tri thức khoa học, việc mở rộng những ngành nghề mới đang đòi hỏi những điều kiện, như:


· Một nền giáo dục mạnh đủ sức nâng cao dân trí thường xuyên và đào tạo, đổi mới NNL có trình độ trí tuệ và tay nghề cao;


· Một hệ thống chính sách khuyến khích phát triển tài năng trẻ, phát huy mọi năng lực sáng tạo của NNL khoa học và công nghệ trong nước cũng như nước ngoài;


· Một hệ thống hỗ trợ và phát triển môi trường nghiên cứu để liên tục tăng trưởng kho tàng trí tuệ của đất nước.


Năm 1998, đề cập đến vấn đề phát triển NNL cho thế kỷ tới, Uỷ ban Văn hoá Giáo dục của Liên hợp quốc UNESCO đã khẳng định cần phải coi giáo dục và đào tạo là nhân tố then chốt trong đó mấy điểm đòi hỏi con người hiện đại phải học tập là: “học tri thức”, "học làm việc", “học tồn tại” và “học chung sống".


ở Việt Nam hiện nay, dường như chúng ta đang bị “mắc kẹt" trong hệ thống giáo dục đào tạo. Có những dấu hiệu báo động về sự hụt hẫng, đứt đoạn trong việc phát triển những thế hệ NNL kế tiếp. Những yếu kém hiện còn chưa được khắc phục trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo những năm gần đây thực sự là đáng ngại và chắc chắn sẽ để lại những di chứng trong thập niên tới.


Một trong những bất cập trong sản phẩm của hệ thống giáo dục và đào tạo là sự mất cân đối trong cơ cấu nguồn nhân lực hiện nay và trong tương lai gần. Chẳng hạn, đó là sự mất cân đối theo ngành, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp cần thiết để thực hiện CNH, HĐH đất nước, các ngành mũi nhọn và các ngành mà ta có ưu thế. Mất cân đối về trình độ kỹ năng đào tạo cũng là điều đáng nói. Chẳng hạn, trong công nghiệp, đó là sự mất cân đối giữa tỷ lệ thợ bậc cao, thợ lành nghề và kỹ sư. Hệ thống các trường dạy nghề so với các trường đại học đang bị xem nhẹ trong khi rất cần thiết khôi phục và phát triển chúng một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, lại chưa có  một chiến lược truyền thông  sâu rộng, đa dạng trong thanh niên về các định hướng và sự lựa chọn nghề nghiệp. Hiện nay, có cảm tưởng rằng, thế hệ trẻ đang phải tự mình tìm đường “lập thân, lập nghiệp” dưới sự chỉ đạo của bàn tay vô hình “thị trường lao động” còn sơ khai, thiếu sự quản lý và điều tiết của Nhà nước.


 Nhóm yếu tố về phát triển việc làm


Trong điều tra Lao động - Việc làm hàng năm ở Việt Nam cũng như theo quan niệm của ILO: dân số hoạt động kinh tế hay còn gọi là lực lượng lao động là toàn bộ những người trong và trên độ tuổi lao động quy định đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân hoặc đang không có việc làm nhưng có nhu cầu tìm việc và sẵn sàng làm việc. Theo kết quả điều tra Lao động - Việc làm hàng năm ở Việt Nam [6], dân số hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm khoảng 50% trong tổng dân số nói chung và khoảng trên 70% trong dân số từ đủ 15 tuổi trở lên. Quy mô, chất lượng của bộ phận dân số hoạt động kinh tế sẽ quyết định khả năng thích ứng và đòi hỏi của nhu cầu nhân lực về số lượng, chất lượng cũng như khả năng mở rộng cơ hội việc làm; quyết định mức độ, trình độ và chất lượng phát triển kinh tế - xã hội, với tư cách là yếu tố động lực. Ngược lại, mức độ, trình độ và chất lượng phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi địa phương lại là  môi trường và điều kiện quyết định khả năng và trình độ nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực ở mỗi giai đoạn phát triển.


Mối quan hệ biện chứng có tính nhân quả này không chỉ dừng ở bộ phận dân số hoạt động kinh tế hiện tại. Chính chất lượng dân số của bộ phận dân số dưới tuổi lao động sẽ quyết định chất lượng nguồn lao động trong tương lai, và do vậy, quyết định đến khả năng mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng việc làm trong tương lai. Nói một cách khác, trong mối quan hệ này có những tác động hiện tại và cả những tác động tiềm tàng.


2.1.1.6. Kinh nghiệm của một số nước về giáo dục, đào tạo để nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực

 Kinh nghiệm của Hàn Quốc và Đài Loan


Năm 1985, tỷ lệ đến trường theo độ tuổi cấp Trung học của Hàn Quốc là 94%; cấp Cao đẳng, Đại học là 32%; của Đài Loan là 91% và 13%. Tỷ lệ đến trường của hai nước hiện nay ở cấp Trung học và Đại học có thể so sánh với các nước phát triển. Theo kết quả khảo sát, ở cấp Đại học, Hàn Quốc đứng đầu về tỷ lệ dân số đăng ký đi học các môn khoa học cơ bản, khoa học tự nhiên và kỹ thuật; sau đó là Đài Loan. Các nước này cũng là nước đứng đầu trong số các nước quan tâm đến giáo dục kỹ thuật. Đây cũng còn là những nước có tỷ lệ người được đào tạo chuyên nghiệp cao nhất so với dân số trong độ tuổi lao động.


 Kinh nghiệm của Thái Lan và Malaysia


Tốc độ phát triển nhanh và công nghiệp hoá ngày càng mạnh đã làm nảy sinh một số vấn đề phải giải quyết là công nhân phải thích nghi với thị trường việc làm, tức là vấn đề đào tạo nguồn nhân lực. Các tuyên bố về vấn đề này cho thấy tính bức xúc của nó: “Cải cách hệ thống giáo dục và các chương trình đào tạo là một ưu tiên sống còn chuẩn bị cho Thái Lan bước vào thế kỷ 21". (Phisit palasem. NESDB); "Điểm yếu nhất của chúng ta là nguồn nhân lực ở mọi cấp" (Dato Ahmad Tadjudin, Tổng giám đốc SIRIM - Malaysia).


Về chính sách phát triển giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trong bối cảnh phát triển kinh tế ngày càng nhanh, hai ưu tiên cần được đặt ra là: một mặt nâng cao các hệ thống giáo dục và đào tạo nghề, mặt khác phát triển công tác nghiên cứu khoa học để làm chỗ dựa cho các công nghệ nổi trội.


Nhờ sự can thiệp mạnh mẽ của Nhà nước trong các lĩnh vực đào tạo và phát triển công tác nghiên cứu khoa học, trong hai thập kỷ qua Thái Lan và Malaysia có nhiều tiến bộ quan trọng, song còn rất nhiều việc phải làm để đưa các nước này tiến lên một trình độ công nghiệp hoá cao hơn. Một trong những khó khăn cơ bản gặp phải là khu vực tư nhân ít tham gia vào các đầu tư này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu về phát triển các chiến lược thương mại ngắn hạn để mở rộng thị trường hơn là đầu tư vào nghiên cứu để có được công nghệ mới. Giải pháp chủ yếu cho các vấn đề này của công tác đào tạo và công tác nghiên cứu là dựa vào sự hợp tác quốc tế rộng rãi trong khuôn khổ viện trợ đa, song phương cũng như với các công ty lớn. 

 Kinh nghiệm của Nhật Bản


Nhật Bản là nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực "từ xa" thông qua quá trình giáo dục từ tiền phổ thông cho đến khi thạo nghề làm ra sản phẩm xã hội. ở Nhật Bản, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở tuy được miễn phí nhưng là bắt buộc. Ngay từ những năm đầu bước chân vào trường tiểu học, người Nhật đã tạo cho trẻ thói quen kỹ thuật, tinh thần hợp tác trong sinh hoạt cũng như trong lao động. Năm 1972, Nhật Bản thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc với khẩu hiệu “Văn minh và khai hoá, làm giàu  và bảo vệ đất nước, học tập văn minh và kỹ thuật Âu - Mỹ bảo vệ truyền thống văn hoá đạo đức Nhật Bản".


Sự phát triển vững chắc của giáo dục ở Nhật Bản đã có ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình tạo dựng nguồn nhân lực có chất lượng cao. Sự cần cù, lòng kiên trì, bền bỉ, kỷ luật lao động nghiêm, trung thành, tận tuỵ với công việc và gắn bó sống còn với tổ chức mà họ đang làm việc...kết hợp với trình độ học vấn, trình độ CMKT ngày càng được nâng lên không ngừng là truyền thống quý báu của người Nhật.


 Các nước Tây Âu

Chính phủ các nước Tây Âu rất coi trọng giáo dục và đào tạo vì có quan điểm phát triển nguồn nhân lực rất đúng đắn: nhìn nhận đầu tư cho giáo dục và đào tạo là rất có hiệu quả về mặt kinh tế; đồng thời duy trì chính sách phát triển nguồn nhân lực hướng vào nhu cầu thị trường nhưng có sự điều tiết của nhà nước để tránh mất cân đối. Nhờ đó, các nhà nước đều đầu tư ngân sách cao cho giáo dục và đào tạo. Nhiều nước đã thể chế hoá giáo dục và đào tạo bằng luật pháp (trợ giúp về việc làm, đào tạo, đào tạo lại).


Đặc điểm của hệ thống giáo dục và đào tạo Tây Âu (mà đặc biệt là Đức) là tổ chức một hệ thống dạy nghề rất tốt bên cạnh hệ thống giáo dục có hiệu quả (khác với Mỹ chỉ coi trọng giáo dục đại học). Kết quả các nước Tây Âu đã có được một lượng lao động có tay nghề cao. Mặt khác, quan điểm đúng đắn của Tây Âu về phát triển nguồn nhân lực còn thể hiện ở sự đánh giá đúng đắn vai trò của nguồn nhân lực khoa học công nghệ đối với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và nhờ đó mà có chính sách thúc đẩy sự phát triển của khoa học và công nghệ. Các nước Tây Âu đều ưu tiên đầu tư ngân sách để phát triển nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là khoa hoc công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống. 

2.1.2. Tổng quan về điều kiện lao động


2.1.2.1. Ngành cơ khí luyện kim


Về điều kiện vi khí hậu: công nhân ngành cơ khí luyện kim thường xuyên phải làm việc trong điều kiện nhiệt độ và bức xạ nhiệt rất cao. Tại lò cao nấu gang, khi gang ra lò, có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ ngoài trời từ 9 - 120C, cao hơn mức cho phép từ 5 - 80C. Bức xạ nhiệt tại nơi làm việc cao hơn bức xạ nhiệt cho phép từ 4,4 - 24,90 C. [77].


        
Quá trình nấu kim loại cũng phát sinh ra một lượng bụi khá lớn. Bụi được lưu chuyển vào không khí như: bụi Silic có trong các loại quặng, bụi chì, kẽm, sắt bay lên. Nồng độ bụi tại một số nơi sản xuất có tỷ lệ rất cao, gấp 4-5 lần TCCP. Tại vị trí cầu trục lò điện của nhà máy cơ khí, nồng độ bụi hô hấp đạt tới 37,2 mg/m3, cao gấp hơn 18 lần nồng độ tối đa cho phép [77].


Trong quá trình nấu luyện kim loại, các hơi khí độc được phát sinh và khuếch tán vào trong không khí. Tại Nhà máy luyện gang, khi gang ra lò nồng độ chì đạt 0,0004 mg/l cao gấp 14 lần nồng độ tối đa cho phép. Tại Nhà máy luyện cán thép, ở vị trí khu dàn cần cẩu nồng độ CO cao hơn tiêu chuẩn cho phép 0,009 mg/l và nồng độ CO2 cao hơn tiêu chuẩn cho phép 1,5 lần. Điều đáng chú ý là ngay tại khu vực bếp nhà ăn ca của công nhân, nồng độ CO cao hơn tiêu chuẩn cho phép 0,009mg/ l [77]. 


Tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trong ngành CK-LK chủ yếu gặp ở các nhà máy và các vị trí sản xuất như: tại nhà máy gạch chịu lửa (vị trí các máy nghiền, máy dập gạch) tiếng ồn cao hơn mức cho phép từ 5 - 10 dBA. Tại nhà máy cốc hoá (vị trí phân xưởng cốc, máy quạt gió, phân xưởng 4: tại đầu băng chuyển máy nghiền, máy nghiền gạch chịu lửa) tiếng ồn cao hơn mức cho phép 1-6 dBA. Tại nhà máy cơ khí, môi trường tiếng ồn vượt tiêu chuẩn cho phép thường gặp ở phân xưởng rèn (cao hơn mức cho phép 4- 16 dBA). Tại phân xưởng cán của Nhà máy luyện cán thép, tiếng ồn cao hơn tiêu chuẩn cho phép là 2- 15 dBA [77]. 


Trên thế giới


Năm 1700, Bernadino Ramazzini - một nhà lâm sàng người ý đã viết cuốn sách bệnh nghề nghiệp và cũng là người đầu tiên mô tả kỹ các nghề nghiệp, các vấn đề lao động và môi trường với các bệnh có liên quan một cách chi tiết.


            Đến thế kỷ XIX nhiều nhà vật lý học, y học như Ericman, Parscelsus, Genman (1800 - 1915) đã phát hiện ra các hoá chất và dung môi độc hại được sử dụng trong chế biến các kim loại màu, tác giả đã cho thấy có rất nhiều kim loại có nhiễm chì, asen, thuỷ ngân...  [2,3,44].


            Bước vào đầu thế kỷ XX, bắt đầu xuất hiện các công trình nghiên cứu về điều kiện môi trường làm việc, các yếu tố độc hại và cũng như các bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt là các công trình nghiên cứu của Telesku- L, Lemana.A, Oliver.T, Khin.A, Berephord.B, Devoto, Gaminton.A, Drin K.K... Do sự phát triển của ngành công nghiệp nặng, sự phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ sản xuất, các nghề khai khoáng và tinh chế kim loại... nên số lượng các dung môi hoá chất độc hại được đưa vào trong quá trình sản xuất công nghiệp cũng có xu hướng tăng lên, trong các dây chuyền công nghệ có rất nhiều hoá chất và dung môi độc hại, điều này đã dẫn đến sự phát hiện hàng loạt các bệnh nghề nghiệp nguy hiểm trong công nghệ khai thác và chế biến kim loại màu (Boshina .C.P Astroumun. A., Giakharina .G.A.) đầu thế kỷ XX.  


        Công nghiệp luỵên chì, kẽm là một trong những ngành công nghiệp sản xuất có liên quan đến nhiều yếu tố độc hại so với các loại kim loại màu khác. Các tác giả Letavet, Satalop, Zoi... đã mô tả các trường hợp  suy nhược cơ thể, viêm não, da chì, huyết áp cao gặp rất nhiều ở những công nhân tiếp xúc chì, đồng thời những khái quát về cơ chế bệnh sinh của nhiễm độc chì cũng đã được các tác giả đề cập tới.


         Bên cạnh những tác hại của chì, ngay từ đầu thế kỷ XIX các tác giả Derobert, Letavet, Zenkinl, Genman... đã đề cập tới bệnh ở đường hô hấp, đặc biệt là bệnh bụi phổi silic do trong quá trình sản xuất và chế biến kim loại chì, công nhân còn phải tiếp xúc rất nhiều với bụi có hàm lượng Dioxyt silic cao (SiO2). 


2.1.2.2. Ngành công nghiệp hoá chất


Ngành công nghiệp hoá chất thuộc Tổng Công ty hoá chất Việt Nam bao gồm các nhóm ngành sau:


 Ngành phân bón


- Sản xuất supe lân: Công nghệ sản xuất là công nghệ của những năm 1955-1960. Quy mô sản xuất nhỏ, phân tán, chi phí sản xuất cao và chất thải chưa đảm bảo các quy định mới về bảo vệ môi trường. 


- Sản xuất phân lân nung chảy: Công nghệ sản xuất là nhiệt phân quặng apatit, hàm lượng 23% và làm lạnh đột ngột. Trình độ tự động hoá của các nhà máy thấp, chủ yếu là bán cơ giới và thủ công. 


- Sản xuất phân đạm: Nhà máy phân đạm Bắc Giang công nghệ đã lạc hậu. Hai nhà máy phân đạm từ khí hiện đang trong giai đoạn xây dựng có công nghệ thiết bị tiên tiến, tiêu hao năng lượng thấp. 


- Sản xuất phân NPK: Sử dụng công nghệ sản xuất phân trộn, hệ thống xử lý khí và bụi kém, môi trường lao động không đảm bảo. Kể từ năm 1998, ngành đã đưa vào áp dụng công nghệ sản xuất phân trộn NPK tiến bộ.


 Hoá chất bảo vệ thực vật: Trình độ công nghệ và mức độ cơ giới hoá, tự động hoá của các doanh nghiệp được đánh giá ở mức trung bình. Trong những năm gần đây do nhận thức về vấn đề môi trường, các công ty sản xuất đã từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ tự động hoá của các bộ phận khuấy trộn, kiểm tra sản xuất.


 Hoá chất cơ bản: Tính chất nhỏ bé, phân tán là đặc điểm của lĩnh vực hoá chất cơ bản. 


- Hệ thống sản xuất axit sunphuric H2SO4 : Công nghệ lạc hậu, hiệu suất thấp, chưa


phải là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.


- Sản phẩm xút – clo: Tuy đã thay đổi công nghệ điện giải, song nhìn chung thiết bị ở nhiều công đoạn đã cũ dẫn đến tiêu hao vật chất và năng lượng cao


- Hệ thống sản xuất axit photphoric H3PO4 :


- Các loại hoá chất cơ bản khác: Các loại muối có gốc phôtphat trong nước đang sản xuất có quy mô sản xuất nhỏ, thiết bị phản ứng đơn giản. Các nguyên liệu cho chất tẩy rửa như LAS, silicate ... được sản xuất với quy mô công suất trung bình, nhưng theo công nghệ tiên tiến.


 Nhóm sản phẩm điện hoá (pin - ăcqui): Các sản phẩm pin - ăcqui thông dụng có tốc độ tăng trưởng lớn và một số cơ sở sản xuất đã đạt trình độ thế giới cả về công nghệ, thiết bị và chất lượng sản phẩm. 


 Nhóm sản phẩm chất tẩy rửa: Công nghệ sản xuất chất tẩy rửa của Việt Nam còn lạc hậu so với một số nước trong khu vực cũng như trên thế giới. 


 Nhóm sản phẩm cao su: Năng lực sản xuất còn ở mức thấp. Trình độ công nghệ sản xuất chỉ ở mức trung bình tiên tiến của thế giới. 


 Nhóm sản phẩm sơn, chất dẻo: Đây là mặt yếu hiện nay về phát triển các phân ngành hoá chất đồng bộ. Các nhà máy sản xuất sơn, bao bì, tấm nhựa chỉ là gia công và đóng gói. Nguyên nhân do trong nước chưa có nhà máy lọc dầu và hoá dầu nên các nhà máy hạ tầng chưa có nguyên liệu gốc. 


2.1.2.3. Ngành xây dựng


Công nhân khai thác đá phải làm việc trong điều kiện môi trường có nồng độ bụi rất cao, nồng độ bụi hô hấp trung bình là 8,4mg/m3, cao hơn NĐTĐCP 4 lần. Có nhiều nơi, nồng độ bụi hô hấp và bụi môi trường lên tới 232-240mg/m3, hàm lượng silic cao tới 16-26% (mỏ đá Hoá An-Đồng Nai). [76]. 


        
Nồng độ bụi môi trường tại một số nhà máy ximăng là 8,3-13,8 mg/m3 ; nồng độ bụi hô hấp là 0,8-38,3 mg/m3 ; số mẫu bụi vượt NĐTĐCP  là 66-100%. [16]. Công nhân làm việc trong các xí nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa tiếp xúc với nồng độ bụi hô hấp trung bình 5,4-29,2 mg/m3, hàm lượng silic trung bình 21,6-26,1% ở khu vực nguyên liệu, tạo hình và nung (nhà máy gạch chịu lửa Thái Nguyên). Silic ở các lò nung nhiệt độ cao 1000-14000C sẽ chuyển thành dạng Cristobalite và Tridymite, nguy cơ gây bệnh bụi phổi-silic rất cao. Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic là 56/262 công nhân (21%) [76]. 


Trong công nghệ sản xuất tấm lợp amiăng-ximăng, bụi amiăng chủ yếu phát sinh ở công đoạn nghiền và trộn nguyên liệu, nồng độ bụi amiăng trung bình 1,3-2,8 sợi/cm3. Như vậy, số mẫu bụi amiăng vượt NĐTĐCP  là 88% nếu tiêu chuẩn cho phép là 1 sợi/cm3  Nếu tiêu chuẩn là 0,1 sợi/cm3 theo Viện YHLĐ và VSMT thì 100% số mẫu vượt NĐTĐCP [74].


Ngoài bụi, công nhân ngành sản xuất vật liệu xây dựng còn phải tiếp xúc với các nguồn ồn lớn, tần số cao dẫn đến nguy cơ giảm sức nghe và điếc nghề nghiệp. Tiếng ồn phổ biến ở các loại hình sản xuất, đặc biệt là các khu vực nghiền đá, máy đập, máy trộn nguyên liệu, máy khoan, máy cưa, máy xay sát…Tại các khu vực này, tiếng ồn đều cao hơn giới hạn cho phép (85dBA) từ 10-20 dBA. Tiếng ồn rất lớn (102-105dBA), mức áp âm rất cao ở vùng tần số 2000-4000Hz vượt giới hạn cho phép từ 15-20dBA [70]. 


Công nhân khai thác đá lao động ngoài trời, chịu những tác động của  thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Theo Từ Hữu Thiêm và CS. (1999) trong các nhà máy ximăng và gạch ngói, nhiệt độ 33,5-360C, độ ẩm 66-72 %, tốc độ gió 0,5-1,2 m/s, chỉ số WBGT 30,5-31,50C, cao hơn TCVSCP [66].


      
Công nghệ sản xuất vật liệu xây dựng (ximăng, gạch , ngói...) đều phải sử dụng những lò nung dùng than đá, gây ô nhiễm không khí bởi các khí khải như CO, CO2, SO2, NOx,.... gây nên các bệnh nhiễm độc cấp hoặc mạn tính. Khí CO ở nhà máy ximăng Nội Thương dao động từ 160-360 mg/m3, SO2 từ 10-20 mg/m3. Đặc biệt nồng độ CO ở đây có lúc gấp 5-12 lần NĐTĐCP [66].


Trên thế giới



Theo tác giả Fua Hua, nồng độ bụi trong 1 nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa tại Thượng Hải rất cao 201,3 mg/m3. Ngoài ra, công nhân ở nhà máy này còn phải tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp như: các yếu tố vật lý (tiếng ồn, nhiệt độ cao) và các yếu tố ecgonomi bất lợi. [102]. 


Tác giả Lu Wei, Wang Yao-zu và Shu Jia-hao điều tra 291 cơ sở sản xuất ximăng (chiếm tỷ lệ 2,87% tổng số cơ sở sản xuất ximăng của toàn Trung Quốc) với tổng số công nhân đã điều tra là 9012 người [120]. Kết quả nghiên cứu cho thấy 24,9% mẫu hơi khí; 69,4% mẫu bụi và 57,1% mẫu đo các yếu tố vật lý (như tiếng ồn, rung, vi khí hậu, chiếu sáng) không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép. Tỷ lệ công nhân bị mắc các bệnh nghề nghiệp là 11,3% .


Theo kết quả thống kê của Viện NIOSH (1988-1990) tại Mỹ, trong ngành xây dựng (bao gồm cả sản xuất vật liệu xây dựng) có 15,6-24 % công nhân tiếp xúc với mức ồn trên 85 dBA. Sử dụng các máy khoan đặc biệt là khoan tay dễ mắc các bệnh xương khớp do rung tần số cao [126].


2.1.2.4. Ngành nông nghiệp


a. Môi trường lao động nông nghiệp trồng trọt


Môi trường lao động nông nghiệp chủ yếu là ngoài trời nên chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố vi khí hậu xấu. Về mùa hè, nhiệt độ ngoài trời cao (có thể lên tới 45-500C), cường độ bức xạ lớn (1.2-1.6 kcal/cm2/phút) và độ ẩm cao. Về mùa đông, nhiệt độ xuống rất thấp, trung bình từ 5 - 80C, độ ẩm lại cao kết hợp với gió lạnh và mưa phùn (ở miền Bắc) làm cho môi trường vi khí hậu càng lạnh hơn. 


Một trong những yếu tố tác hại quan trọng của môi trường LĐNN là bụi. Bụi chủ yếu là thực vật, bụi đất, nồng độ đặc biệt cao khi đập, phơi, cào, sảy,... 


HCBVTV ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Bên cạnh đó là sự gia tăng những tác hại của HCBVTV đối với sức khoẻ con người và môi trường sinh thái. 


b. Môi trường lao động làng nghề


¤ nhiễm môi trường không khí thường gặp trong các làng nghề tái chế kim loại, giấy, sản xuất nguyên liệu... Các tác nhân gây ô nhiễm là các khí độc như CO, CO2, NO2, SO2 ... phát thải trực tiếp từ các lò đúc nhôm, chì do nguyên liệu hoá thạch bị đốt cháy [6]. ở một số làng nghề mộc và chạm khắc đều có nồng độ bụi và tiếng ồn vượt TCCP nhiều lần. Tại các làng nghề sản xuất gạch ngói, gốm sứ nồng độ CO trung bình là 10,5-27,8mg/m3, vượt TCCP 2-6 lần. Nồng độ SO2 cao gấp hàng chục lần TCCP. Môi trường không khí tại các làng nghề sản xuất thực phẩm, làng nghề giết mổ gia súc cũng bị ô nhiễm nặng do khói từ các lò nấu, đun thủ công toả ra các khí độc như CO2, NO2, SO2, và hơi khí từ phân gia súc gia cầm, bã sản phẩm để chất đống như H2S, NH3... [72]


Tại các cơ sở sản xuất làng nghề lượng nước thải không được xử lý triệt để mà chỉ được xử lý sơ bộ qua một hệ thống lắng lọc hoặc thải thẳng vào hệ thống thuỷ nông. Vì vậy trong quá trình sản xuất, nước thải của làng nghề đã tác động không nhỏ đến môi trường xung quanh, đặc biệt là môi trường nước vì trong môi trường nước thải có chứa  các kim loại nặng như: Zn, Cu, Pb.. và các hợp chất hữu cơ như : H2S, NH3...[72].


¤ nhiễm môi trường đất làng nghề là do các loại hoá chất và kim loại nặng trong các làng nghề đúc đồng, nhôm, chì, cơ khí các ngành sản xuất đồ gốm, ngói, gạch lát, dệt... Tại làng nghề Dương Liễu (Hà Tây) sản xuất tinh bột, nước mạch nha phát sinh nhiều chất bã thải, trong đó xử lý đốt 55,6%, làm phân 31,3%, thức ăn gia súc và cá 32,1%, đổ vào bãi rác chung 17,9%, đổ ra vườn 13,1 %, bán 45,5%.



Trên thế giới



Theo nghiên cứu của Valentina Forastieri [138], các yếu tố tác hại nghề nghiệp trong LĐNN bao gồm:



- Điều kiện vi khí hậu do NLĐ làm việc ngoài trời.



- NLĐ phải làm công việc khác nhau. Nơi đi làm xa nơi ở. 



- Tư thế lao động và thời gian làm việc không phù hợp.



- Tiếp xúc với các động vật có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như các bệnh nhiễm ký sinh trùng, nhiễm trùng, dị ứng,... và những vấn đề sức khỏe khác. 



- Sử dụng các chất hóa học và các sản phẩm sinh học.



Báo cáo về sức khỏe và an toàn LĐNN tại Botswana và Namibian cho thấy các yếu tố tác hại nghề nghiệp mà NLĐ gặp phải là tư thế lao động bất hợp lý, tai nạn lao động do các chất hóa học, sự nguy hại của các yếu tố sinh học, cũng như nhấn mạnh sự nguy hại của việc sử dụng các loại máy móc trong nông nghiệp, từ các công cụ cầm tay đến các nông cơ (máy cầy, bừa, gặt,...).


2.1.2.5. Ngành Du lịch


Hoạt động nghiên cứu về DL bắt đầu trở thành một nhu cầu quan trọng vào giữa những năm 50 khi mà hiệu quả kinh tế của DL, đặc biệt ở các nước đang phát triển được thừa nhận.[27,59,63]


Với tư cách là một khoa học liên ngành, khoa học DL có đối tượng nghiên cứu khá rộng. Song nếu nói một cách khái quát thì đối tượng nghiên cứu của khoa học DL là hiện tượng DL, như một hoạt động của XH và những quan hệ kinh tế nảy sinhtừ hoạt động đó. Điều đó có nghĩa là đối tượng chung của khoa học DL là hệ thống DL. Hệ thống này bao gồm tập thể du khách và cơ cấu các loại: nguồn tài nguyên DL, nhà cung ứng DL (cơ quan điều hành, nhân viên phục vụ) và mối tương tác xảy ra giữa các nhóm này với nhau và với xã hội nói chung. Đối với những nhà quản lý DL, kiến thức về tâm lý học không chỉ dừng lại ở sự hiểu biết sở thích, tâm lý của du khách, mà kiến thức về tâm lý của bản thân những người làm DL cũng được quan tâm đầy đủ. Nhìn chung lao động DL có cường độ không cao song những người làm trong nghề này luôn luôn chịu một sức ép tâm lý khá lớn. Khoa học giao tiếp đặc biệt quan trọng đối với nguồn nhân lực tiềm tàng của ngành DL. Nụ cười tươi tắn trên môi, ăn mặc tề chỉnh, trang điểm phù hợp với môi trường làm tôn thêm vẻ đẹp, nói năng từ tốn, dịu dàng đủ để người đối thoại nghe rõ, giữ trật tự nơi công sở, thực hiện mọi công việc với tốc độ cao, luôn luôn trung thực trong mọi việc là 5 tiêu chuẩn cơ bản trong giao tiếp mà người trong ngành DL phải quán triệt. Khối kiến thức về đất nước học như địa lý, lịch sử ... trang bị cho những người làm DL những hiểu biết nền tảng. Cần tăng cường các kiến thức kinh tế học, bởi kinh doanh DL có tính đặc thù cao, đối tượng kinh doanh “hàng hoá” là giá trị của các nguồn tài nguyên của đất nước, cần phải nắm vững các nguồn hàng hoá của mình, giá trị của nó như thế nào. Bên cạnh đó địa lý, sinh thái học, khoa học về môi trường cũng rất cần được tiếp cận trong ngành DL. Con người vì mục đích thoả mãn nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống, đã và đang thúc đẩy sự phát triển của các ngành KT, gia tăng các hoạt động đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của mình. Chính sự phát triển đó đã làm cho thế giới đứng trước một thách thức hầu như không có lời giải. Đó là môi trường ngày càng suy thoái. Trong hoạt động kinh doanh, DL được mệnh danh là ngành công nghiệp không khói. Điều này dễ làm cho mọi người, nhất là những người trực tiếp tham gia vào hoạt động DL chủ quan và coi nhẹ những ảnh hưởng tiêu cực của DL đến môi trường. Cơ sở lý luận của khoa học này định hướng cho việc xác lập một chiến lược phát triển DL lâu bền, đảm bảo lợi ích của cộng đồng và của các thế hệ mai sau.[59,60].


2.1.2.6. Ngành chế biến thủy sản


a. Điều kiện vi khí hậu trong các cơ sở chế biến thuỷ sản đông lạnh


Nhiệt độ không khí trung bình ở các gian chế biến đều thấp hơn nhiệt độ ngoài trời từ 3(4 oC tuỳ theo từng khu vực, cá biệt có vị trí nhiệt độ thấp hơn đến 7,7 oC. ở các gian cấp đông, nhiệt độ không khí trung bình cao hơn chút ít so với ở các gian chế biến. Ngược lại ở gian máy nén khí, có nhiệt độ không khí trung bình cao hơn nhiệt độ ngoài trời 1(2 oC.[11] Theo kết quả khảo sát của Đinh Ngọc Quý, sự chênh lệch nhiệt độ ở gian chế biến và chạy đông vượt quá TCVSCP từ 0,63-1,390C [54]. 

Theo Nguyễn Thế Công [11], độ ẩm tương đối trong các gian chế biến, cấp đông thường xấp xỉ trên dưới 90%, vượt TCVSCP (<80%). 


Kết quả điều tra của Nguyễn Thế Công [11] cho thấy tốc độ chuyển động không khí trong các xưởng chế biến và cấp đông thuộc các xí nghiệp khu vực phía Bắc còn tương đối khá: 0,23(0,40 m/s và 0,23(0,05 m/s (TCVSCP là 0,5(2 m/s) nhưng ở khu vực phía Nam và miền Trung hầu như không có trao đổi không khí giữa trong và ngoài xưởng.


 b. ánh sáng và tiếng ồn tại các cơ sở chế biến thuỷ sản


             Theo Nguyễn Thế Công [11]: Về chiếu sáng tự nhiên tại chỗ làm việc, hệ số độ rọi tự nhiên khá chênh lệch do diện tích phân xưởng chế biến có chiều rộng lớn và lấy ánh sáng từ một phía: cao nhất tới 0,6%(0,8% và nhỏ nhất là 1%(0,2%. Như vậy là chênh lệch khá rõ so với mức 5% theo tiêu chuẩn hệ số độ rọi tự nhiên e% (TCXD-29-68). Độ rọi nhân tạo trong các phân xưởng chế biến đều đảm bảo theo TCVN 3743-83 với 2 cấp độ chính xác theo tiêu chuẩn là 100 lux và 75 lux. Theo kết quả của Đinh Ngọc Qúy [54] thì độ chiếu sáng ở gian chế biến và gian chạy đông đạt TCVSCP, còn ở gian máy nén độ chiếu sáng dưới giới hạn TCVSCP (thấp hơn TCVSCP: 45,50 lux). Cũng theo kết quả khảo sát của các tác giả Nguyễn Thế Công [11] và Đinh Ngọc Qúy [54] thì các gian chế biến và gian cấp đông đều có tiếng ồn đạt TCVSCP. Mức áp âm chung dBA ở gian máy nén cao hơn TCVSCP (92(96 dBA so với 90 dBA). 


c. Hơi khí độc tại các cơ sở chế biến thủy sản


Khí NH3 chủ yếu phát sinh ra từ khu vực máy nén làm đá cây và chạy đông. Kết quả nghiên cứu của Đinh Ngọc Qúy [54] cho thấy hầu hết các điểm đo đều vượt TCVSCP (2 mg/m3), tuy nhiên chỉ ở mức độ nhẹ. Nơi cao nhất là gian máy nén khí vượt quá TCVSCP 1,33 lần. 


Khí H2S chủ yếu phát sinh ra từ khu vực thu mua nguyên liệu và nơi tập kết những nguyên liệu được loại ra. Kết quả nghiên cứu của Đinh Ngọc Qúy [54] cho thấy nồng độ H2S ở 2 khu vực là khá cao: Nơi tập kết nguyên liệu loại ra (gấp 2,48 lần TCVSCP: 10 mg/m3) và khu vực thu mua nguyên liệu (gấp 1,84 lần TCVSCP).


Khí Cl2 phát sinh trong các giai đoạn của chế biến thủy sản là do dùng để tẩy rửa, làm sạch dụng cụ trong quá trình chế biến và để làm vệ sinh tay chân trước khi vào khu vực chế biến. Kết quả nghiên cứu của Đinh Ngọc Qúy [54] cho thấy nồng độ khí Cl2 cao nhất ở gian tẩy rửa, vệ sinh trước khi vào phân xưởng chế biến (gấp 8,4 lần TCVSCP: 0,1 mg/m3). 


Nồng độ CO2 phát sinh ở nơi làm việc hầu hết đều vượt quá TCVSCP (0,1%). Nơi cao nhất là gian chế biến thủy sản đông lạnh (gấp 1,75 lần TCVSCP).[11].


d. Tính chất lao động của ngành chế biến thủy sản


Các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc: Trơn trượt là yếu tố nguy hiểm thường gặp nhất (58,6%) tại nơi làm việc của công nhân chế biến thủy sản. Do đặc tính công việc thường xuyên có nước tại nơi làm việc nên nền xưởng ẩm ướt, gây nguy cơ trượt ngã cho công nhân.


Chất độc (ở đây có thể hiểu là các khí thoát ra từ các dung dịch sát trùng (Cl2) chiếm 35%, rò rỉ từ hệ thống lạnh (NH3), do phân hủy các thành phần hữu cơ của sản phẩm thủy sản (H2S) cũng là yếu tố nguy hiểm thứ hai được nêu lên. Ngoài ra người lao động còn gặp phải các yếu tố nguy hiểm khác như bỏng điện 8,3%, vật bẩn văng vào người 1,4%, cháy nổ 1,6%, vật sắc nhọn 0,7%.


Thời gian làm việc:Bình thường công nhân chỉ làm 8h/ca lao động, nhưng vào thời điểm vụ mùa thì thời gian làm việc có thể kéo dài tới 12(14 h/ca lao động. Tư thế thao tác và cường độ lao động: 


Công nhân chế biến thủy sản đông lạnh phải làm việc ở tư thế đứng tĩnh liên tục trong suốt ca làm việc 8 giờ và thậm chí tới 12-14 giờ trong các tháng cao điểm của thời kỳ mùa vụ. Tại một số vị trí làm việc như bàn đóng gói sản phẩm, tủ cấp đông thấp làm cho công nhân phải cúi liên tục gây mỏi cổ, mỏi lưng.


Nhịp độ công việc: Số công nhân cho rằng nhịp độ công việc quá nhanh còn chiếm một tỷ lệ lớn (35% ở nữ và 30,5 % ở nam). Đây là yếu tố đặc trưng của công việc dây chuyền khi các vị trí lao động có liên quan trực tiếp đến nhau và phải đáp ứng theo yêu cầu thời gian. 


Cường độ công việc: Tỷ lệ công nhân cho rằng cường độ công việc căng thẳng và rất căng thẳng cũng có tỷ lệ lớn, đặc biệt tỷ lệ này ở nữ cao hơn ở nam. 


2.1.2.7. Ngành Dệt May 


a. Môi trường lao động ngành:


Theo kết quả đo kiểm môi trường lao động định kỳ hàng năm của Trung tâm Y tế Dệt may:



Về ô nhiễm nhiệt: Hiện nay mức độ ô nhiễm nhiệt đã được giảm thiểu: Năm 1999 tỷ lệ ô nhiễm nhiệt trong các doanh nghiệp Dệt May chiếm 59,29% số mẫu đo, đến năm 2003 tỷ lệ này đã được giảm xuống còn 28,22%. Nguyên nhân là do phần lớn các nhà xưởng đã được trang bị hệ thống điều không, hệ thống làm mát bằng hơi nước.[21,22]



Về ô nhiễm bụi : ¤ nhiễm bụi bông không lớn, hầu hết thấp hơn TCVSCP (1mg/m2  không khí). Năm 1999 mức ô nhiễm bụi chiếm  2,4% các mẫu đo chủ yếu ở các vị trí của đầu chuyền sợi (công đoạn cung bông, ghép) mức ô nhiễm này được giảm xuống còn 1,98% vào năm 2000 và 0,58% vào năm 2001, cho đến nay thì các mẫu đo về bụi bông đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên bởi cơ chế gây bệnh của bụi bông khác với các loại bụi khác nên nguy cơ gây bệnh liên quan đến bụi bông vẫn có thể có. [19,21].


Về ô nhiễm tiếng ồn: Hiện nay ô nhiễm tiếng ồn đã giảm nhiều do một số công nghệ cũ được thay thế. Năm 1999 tỷ lệ ô nhiễm tiếng ồn chiếm 32,42%, đến năm 2003 tỷ lệ này chỉ còn 11,19% [19,21]. Tuy vậy ở một số vị trí sản xuất, mức độ ồn vẫn cao hơn TCVSCP 85dBA (máy ghép, sợi con, ống, đậu, se) vượt từ 0,1-8dBA, thậm chí trên 10dBA (dệt thoi).


 
Về ô nhiễm  hơi khí độc: Gây ô nhiễm chủ yếu là khí thải của các khu vực lò hơi, nhuộm-hoàn tất. Các khí được thải ra chủ yếu là Clo, CO, CO2. Ngoài ra còn có một số chất như Aldehyt, Fomardehit, dung môi chất làm mềm, chất tẩy nhuộm và các chất dễ bay hơi, các chất này qua ống khói thải vào môi trường không khí. [21]



Nước thải: Lượng nước thải gây ô nhiễm chủ yếu là nước thải của bộ phận Dệt-Nhuộm. Với nhu cầu trung bình cần khoảng 1000 m3 nước cho 1.000.000m vải. Nhiệt độ của nước khi thải ra có khi lên đến 800C, pH từ 8-12 (vượt TCVSCP). Nhiệt độ, độ kiềm cao có thể gây tác hại cho sinh vật, làm hỏng nguồn nước sạch, làm ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Trị số BOD5, COD cao gấp 2 đến 5 lần TCVSCP gây tác hại xấu cho sinh vật sống, giảm khả năng tái tạo của nước. Ngoài ra trong nước thải còn một số hoá chất như NH3, NO3-, PO4-3, và một số kim loại nặng tuy nồng độ chưa vượt TCVSCP nhưng làm giảm khả năng sinh trưởng của một số sinh vật sống trong nước và làm xấu cảnh quan, gây mùi khó chịu. [79]


b.  Điều kiện lao đông - Tổ chức sản xuất :


Với công nhân Dệt sợi : Hiện nay hầu hết các dây chuyền sản xuất đi 3 ca (đặc biệt ca đêm) đã gây những thay đổi về giờ giấc, đảo lộn sinh hoạt gia đình, tâm sinh lý người công nhân tạo nên sự căng thẳng về mặt xã hội. Tính chất lao động của công nhân dệt sợi là đơn điệu, đòi hỏi phải có độ chính xác cao động tác thuần thục, yêu cầu độ tập trung quan sát lớn. Trong 1 giờ người công nhân phải làm 2000 động tác mà chủ yếu là những động tác nhỏ (VD: nối sợi mất 3-5 giây, tìm mối đứt mất 15 giây…). Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, người công nhân phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao kèm theo sự giám sát chặt chẽ, gây nên sự căng thẳng về  tâm lý. 


Với công nhân May :Trước đây dây chuyền may thường đi 2 ca nhưng hiện nay xu thế là đi 1 ca, đồng nghĩa với việc công nhân phải làm thêm giờ. Đặc điểm của công nghiệp may là công việc mang tính hợp đồng thời vụ. Sự kéo dài hay thay đổi thời điểm làm việc luôn phụ thuộc vào hợp đồng hàng. Do không hoàn toàn chủ động về thời điểm, số lượng hàng phải thực hiện dẫn đến tình trạng kéo dài ca, thêm kíp …


2.1.2.8. Lao động trong hầm lò


a. Điều kiện vệ sinh chung



Lao động dưới hầm lò với độ sâu vài chục mét so với mặt nước biển nên điều kiện môi trường lao động của công nhân hầm lò rất không thuận lợi: đường hầm chật hẹp làm thao tác gò bó, nước luôn rỉ ra từ khe vách và lòng đất, từ các ống dẫn nước trong hầm lò để sử dụng khi khoan đá, nổ mìn và các sinh hoạt khác, làm cho trong đường hầm luôn ứ đọng nước bẩn. Do việc khai thác ngày càng phải đi sâu vào lòng đất nên các đường lò ngày càng dài, tiết diện lò cái, lò chợ hẹp không đúng thiết kế làm cho công tác thông gió gặp nhiều khó khăn. Mặc dù trong những năm gần đây các mỏ đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện thông gió, nhưng phần lớn hệ thống quạt đã cũ hiệu suất hoạt động kém, lưu lượng gió không đủ, gió quẩn.


b. Vi khí hậu


Người lao động trong đường hầm phải làm việc trong điều kiện vi khí hậu rất khắc nghiệt. Dưới hầm lò sâu, độ ẩm cao từ 92-100%, áp suất không khí cao (790mmHg), tốc độ lưu chuyển không khí thấp (0,1- 0,25 m/s), ánh sáng thiếu. Theo nghiên cứu của Trần Đáng (1998) tại 4 đường hầm trong cả nước khi đo đạc vi khí hậu tại 3 vị trí ngoài cửa hầm, giữa và trong cùng đường hầm tại các thời điểm khác nhau trong ngày cho thấy nhiệt độ trong hầm thường thấp hơn so với ngoài trời 2-5C, ngược lại tốc độ gió (lưu chuyển không khí) lại rất thấp đến cuối đường hầm 1500m thì hoàn toàn không có gió, độ ẩm tương đối của không khí cao hơn bên ngoài trung bình 8-12% [25]. Nghiên cứu của Nguyễn Mạnh Liên nhiệt độ trong hầm thấp hơn bên ngoài 1-3,7C, độ ẩm 100%. Nguyễn Quang Đông và CS (1997) nghiên cứu thấy độ ẩm trong hầm 92-100% [28]. 


c. Chiếu sáng



Lao động trong đường hầm hoàn toàn phải sử dụng ánh sáng nhân tạo. Kết quả khảo sát môi trường của Trần Đáng (1998) cho thấy chiếu sáng tại vị trí lao động của người thi công đường hầm thấp chỉ có 20 lux đến 40 lux với độ vào sâu nhất của đường hầm là 90m (vào thời điểm 9, 12, 15h). Chỉ ở vị trí cách cửa hầm 10m , do có cả ánh sáng điện và ánh sáng trời nên cường độ có tăng lên 50-60 lux.  Nghiên cứu của Trần Thị Liên tại mỏ than Quảng Ninh [45] cho thấy: chiếu sáng ở tất cả các vị trí đều không đạt TCVSCP, dao động từ 7,5-23 lux, chỉ đạt 16-44% TCVSCP.


d. Tiếng ồn trong lao động đường hầm



Trong lao động các hầm lò, tiếng ồn phát sinh khi các phương tiện máy móc hoạt động ( máy khoan, phát điện, xúc, ủi...). Tiếng ồn trong lao động đường hầm theo nghiên cứu của Trần Đáng 1998 cho thấy khi có phương tiện hoạt động tiếng ồn có lúc lên tới 120dBA và thấp nhất cũng là 96dBA. Tiếng ồn không ổn định rất nguy hại đến sức khoẻ công nhân. Khi tất cả các phương tiện ngừng hoạt động, chỉ có người lao động xúc đất đá hoặc cào đất đá... cường độ tiếng ồn từ  61- 82 dBA.  


e. Khảo sát rung của các máy khoan  cầm tay


Trong lao động hầm lò, người công nhân thường xuyên phải sử dụng búa khoan khí nén, búa khoan điện cầm tay có rung động rất lớn.



Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thế Huệ [39] cho thấy: Khi sử dụng búa khoan điện  MZ- 12 bị tác động tổng gia tốc rung hiệu đính tương đương trong 8 giờ theo tần số- A8 là 3,6 m/s2 không vượt TCVSCP (4 m/s2), nhưng mức rung a (8) ở tần số  16 Hz  là rung tần số thấp và tần số 31,5 Hz là tần số trung bình đều vượt TCVSCP. ở búa khoan khí nén ((- 63 tổng gia tốc rung hiệu đính tương đương trong 8 giờ theo tần số là 5,5 m/s2  vượt TCVSCP.


f. Nồng độ bụi trong hầm lò



Kết quả nghiên cứu của Kizil GV và Donoghue (2002) tại 33 mỏ than ở New South Wales từ 1985- 1999 cho thấy : Nồng độ bụi hô hấp ở tất cả các công việc là 1,51mg/m3 ( SD 1,08 mg/m3 ). Chỉ có 69% mẫu đo vượt quá tiêu chuẩn tiếp xúc của Australia [3*]



Bụi trong hầm lò là do các khâu nổ mìn, khoan đá, vận tải, xúc bốc than, đá. Kết quả khảo sát bụi của Trần Thị Liên [45] tại các mỏ cho thấy nồng độ bụi trọng lượng có nơi lên tới 70mg/m3 ( từ 4,1- 70 mg/m3), các điểm đo vượt TCVSCP từ 2-18 lần, hàm lượng SiO2 tương đối cao ( 11,2- 39,2 SiO2). 


Đối với công nhân thi công đường hầm theo nghiên cứu của Trần Đáng (1998) thấy nồng độ bụi trong hầm  còn cao hơn nhiều. Khi các máy khoan đá hoạt động, nồng độ bụi trong phạm vi cách máy khoan 10m là 229,18 – 1,84 đến 287,8- 2,5 mg/m3 không khí. Trong phạm vi 20m, nồng độ bụi còn đến 97,2- 123,5 mg/m3, , cách máy khoan 40m, nồng độ bụi là 62,8-0,7 mg/m3,  trong khi đó ở cửa hầm, nồng độ bụi đo được chỉ từ  9,6- 18,57 mg/m3. Xét riêng nồng độ bụi hô hấp (bụi có kích thước < 5() ở các vị trí trong đường hầm đều rất cao, vượt TCVSCP từ 1,5 -10 lần ( Khi hàm lượng silic <20%, nồng độ bụi hô hấp cho phép là 4 mg/m3 ).


g. Hơi khí độc


Trong môi trường lao động đường hầm theo nghiên cứu của Trần Đáng cho thấy: Nồng độ CO rất cao nhất là sau khi nổ mìn có nơi sau 180 phút nồng độ CO là 35 mg/m3 cao hơn TCCP, sau nổ mìn 20 phút nồng độ CO là 40mg/m3 đều cao hơn TCCP . Hơi khí gây ngạt đơn thuần: Nitơ (N), mêtan (CH4), carbonic (CO2) có thể pha loãng oxy ở môi truờng, làm giảm lượng oxy trong không khí hít vào hậu quả là làm thiếu oxy tổ chức . Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Xuân Tâm, Bùi Vĩnh Diên (1998) tại đường hầm của thuỷ điện Yali: nồng độ CO2 là 1,28% (TCCP là 0,1%) [58]. Kết quả nghiên cứu của Trần Đáng cho thấy sau khi nổ mìn 20 phút, nồng độ NO2 cao hơn TCVSCP từ 2- 14 lần, thậm chí ngay cả trước khi nổ mìn nồng độ NO2 ở giữa hầm và cuôí hầm vẫn còn cao hơn TCVSCP. Điều này chứng tỏ không khí trong đường hầm là không khí quẩn, không được lưu thông.


h. Nấm mốc và vi khuẩn hiếu khí


Theo kết quả nghiên cứu của Trần Thị Liên [45] cho thấy mật độ vi khuẩn và nấm mốc trong không khí dưới hầm lò tại hầu hết các vị trí đo  đều cao hơn TCVSCP, vi khuẩn cao hơn 1,8- 8,6 lần, nấm mốc từ 2- 7 lần. Kết quả xét nghiệm nấm trong nước ứ đọng ở hầm lò (bảng 8) cho thấy 100% các mẫu xét nghiệm đều có nấm mốc phát triển (7- 14 khuẩn lạc / 1ml nước). Kết quả xét nghiệm của Trịnh Quang Phổ (1973) có 60% mẫu nước xét nghiệm hầm lò có nấm dương tính [52]. 


Độ pH của nước ứ đọng trong hầm lò mang tính kiềm từ 7,1-8,5 đv, có lẽ phần lớn là do nguồn nước được chảy ra từ khe đá vôi ở vách hầm lò.


2.1.2.9. Lao động với máy vi tính


a. Điều kiện lao động của người lao động với máy vi tính


Vi khí hậu và chất lượng không khí trong phòng: Theo một nghiên cứu dịch tễ học của Knave và CS (1985) thì nhiệt độ trong phòng làm việc với máy vi tính là 24,1 – 24,8 0C. Một nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy nhiệt độ trong phòng máy đo đựơc từ 25,9 đến 27,7 0C [50]. Do vậy, khi ra ngoài người lao động phải chịu sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột (nếu không có phòng đệm) [4,47].


            Theo nghiên cứu của Smith M.T (1982) phòng máy vi tính luôn được hút ẩm và có độ ẩm thấp (30%- 40%)[141]. Theo một số tác giả Việt Nam, độ ẩm tại các phòng máy vi tính cao hơn, trong khoảng 59%- 76,4% [4,47,50]. Như vậy là thấp hơn so với độ ẩm trung bình của khí hậu nước ta. Đa số kết quả nghiên cứu tại VN cho thấy tốc độ gió đạt mức dưới 0,5m/s. Nhiều vị trí hầu như không khí không chuyển động, và nhìn chung là không khí ít thông thoáng [4,47,50].


Các máy vi tính thường được đặt trong phòng kín có điều hoà nhiệt độ. Cách bố trí máy và thiết bị không hợp lý sẽ làm cho chất lượng không khí trong phòng không tốt. Một số nơi nồng độ CO2 thường xấp xỉ giới hạn tối đa của TCCP (0,1%), có nơi cao hơn TCCP (0,2%- 0,4%) gây cảm giác thiếu khí ngột ngạt [36,47]. Ngoài ô nhiễm CO2, phải kể đến sự có mặt các vi sinh vật trong các phòng do thông gió chưa tốt. Mặt khác một số vi sinh vật cũng có thể qua hệ thống điều hoà xâm nhập vào phòng. 



Điều kiện chiếu sáng



- Độ rọi sáng: Nhiều tác giả nước ngoài đã đề nghị ánh sáng chung trong phòng làm việc với máy vi tính nên ở trong khoảng 300-500 Lux [47,141]. Theo tiêu chuẩn Việt Nam, độ rọi tối thiểu trên mặt bàn làm việc với lao động văn phòng là 200lux [36].  Một nghiên cứu ở Việt Nam cho thấy chiếu sáng tại vị trí lao động của người LĐMVT là: màn hình 120- 268 lux, bàn phím 190- 478lux, tài liệu 254- 508lux [50]. Nói chung tình hình chiếu sáng ở một số cơ sở chưa đạt yêu cầu, ánh sáng phân bố không đều, cách bố trí nguốn sáng nếu không hợp lý, gây chói cho người sử dụng máy vi tính. 


 
- Nguồn chiếu sáng và cách bố trí nguồn sáng: Để tránh phản xạ ánh sáng nên bố trí nguồn sáng từ hai phía bên phải và bên trái màn hình hoặc nguồn sáng đặt ở trên trần nhà. [103, 133]



Kết quả đo chiếu sáng tại nơi làm việc ở một số ngân hàng và bưu điện của Nguyễn Ngọc Ngà và CS cho thấy ở nhiều vị trí lao động sự chiếu sáng không được tốt, thể hiện là sự thiếu sáng ở một số nơi, sự không đồng đều ánh sáng ở cùng vị trí làm việc. Tại một số nơi ánh sáng từ các nguồn sáng và chiếu sáng chung mạnh hơn rất nhiều so với màn hình nên gây chói loá.


b. Bức xạ và các trường do màn hình


Trong môi trường làm việc với máy vi tính trường điện từ tần số cao (0,1-300MHz) rất yếu, chỉ đo được ở rất gần màn hình. Cường độ điện từ trường tần số trung bình (1-100KHz) xung quanh máy vi tính cao hơn cường độ điện từ trường tần số cao. Trường điện từ tần số thấp < 1KHz xung quanh máy vi tính phần lớn là tần số điện lưới (50Hz) và cường độ không vượt quá 50V/m (điện trường), 0,2 A/m (từ trường). 


Tất cả các màn hình đều có khả năng ô nhiễm tia X. Người ta cho rằng hầu hết các bức xạ tia X được màn kính hấp thụ. Để thử điều này, một nhóm tác giả đã đo trên 3000 mẫu để đánh giá khả năng gây ô nhiễm tia X từ màn hình và thấy rằng bên ngoài màn hình bức xạ tia X ít khi vượt qua bức xạ nền. Nếu có bất kỳ ô nhiễm tia X nào thì năng lượng bức xạ là rất thấp. Trong trường hợp này màn thuỷ tinh có thể chắn các ô nhiễm rất hiệu quả. Vì vậy  ô nhiễm tia X không phải là một vấn đề.


Màn hình có thể toả ra vài loại bức xạ nhưng các kết quả điều tra cho thấy mức ô nhiễm nói chung nằm trong các giới hạn cho phép. Có một thực tế là trong nhiều nghiên cứu, các mức được đo lại nằm dưới khả năng phát hiện của các phương tiện được sử dụng. 


c. Ecgônômi vị trí lao động của người làm việc với máy vi tính


Với người lao động máy vi tính, tư thế lao động liên quan quan đến tay, cánh tay, cổ lưng, đầu cúi và thời gian ngồi lâu. Các tư thế bắt buộc đó gây nên các mức độ mệt mỏi phụ thuộc chiều cao các trang thiết bị làm việc có phù hợp với tầm vóc người lao động hay không.



Cường độ lao động quá căng thẳng là một yếu tố liên quan đến sự suy sụp về tinh thần và thể chất của người lao động với máy vi tính. Thêm vào đó tính chất công việc đơn điệu, làm việc gần như cố định tư thế trong thời gian dài với điều kiện khí hậu khô lạnh và ít thoáng khí. Smith (1988) tổng kết 60% người sử dụng máy tính nhiều giờ ( trên 6 giờ/ngày) bị tổn thương xương khớp và 16% ở những người sử dụng ít giờ [36].



 Nguyễn Ngọc Ngà và CS đã khảo sát 68 vị trí lao động với màn hình thì có tới 29 vị trí (43%) có cạnh trên màn hình cao hơn tầm ngang mắt trung bình 11cm, thậm chí có trường hợp cao hơn tới 12cm. Theo khuyến nghị của Vụ sức khoẻ công nghiệp thuộc Bộ lao động Singapore [105] thì cạnh trên màn hình không nên cao hơn tầm mắt, góc hợp giữa cạnh dưói của màn hình và đường ngang tầm mắt không nên thấp hơn 40. Theo cách bố trí trên thì không có vị lao động nào mà  góc hợp giữa đường ngang tầm mắt và cạnh dưới màn hình đạt yêu cầu. Do vậy hầu hết người lao động phải chịu tư thế hơi ngửa cổ khi quan sát màn hình. Điều đó gây căng thẳng cho cơ vùng cổ, vai, gáy.[47]


2.1.3. Tổng quan về tình hình sức khoẻ, bệnh tật, bệnh nghề nghiệp của Người lao động.


2.1.3.1. Ngành Cơ khí luyện kim


a. Những nghiên cứu trong nước


Tác giả Lê Trung đã công bố bệnh bụi phổi trong ngành CKLK chiếm tới 30,6% trong tổng số bệnh bụi phổi do các ngành công nghiệp gây ra [77]. Kết quả nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Văn Hoài cho thấy tỷ lệ bệnh bụi phổi trong công nhân luyện kim là 11 - 23 % trong khi đó tỷ lệ này ở các nước khác chỉ khoảng 4 - 6 %. Một số tác giả cho biết bệnh bụi phổi xuất hiện chủ yếu phụ thuộc vào tuổi nghề chứ không phụ thuộc vào tuổi đời [16].


Các trường hợp nhiễm độc chì được giám định bệnh nghề nghiệp trong công nhân luyện kim màu mỗi năm một tăng lên. Theo nghiên cứu của các tác giả Lê Trung, Đỗ Hàm, Nguyễn Viết Tiến, trong những năm gần đây có tới hàng trăm bệnh nhân bị nhiễm độc chì, asen và các kim loại khác trong kỹ nghệ khai thác và chế biến kim loại màu ở Thái Nguyên [31,32].


Bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử, các tác giả Đặng Minh Ngọc, Trần Quang Toàn và Vũ Khánh Vân đã cho thấy hàm lượng Asen niệu của 147 công nhân luyện kim mầu Bắc Thái là 78,5 ( 20,2 
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g/ l  cao hơn hàm lượng của người bình thường [49].  


Theo tác giả Nguyễn Văn Nam, các bệnh thường gặp ở công nhân Diezen Sông Công Thái Nguyên trong 3 năm 1995-1997 là bệnh tai mũi họng (52,8%), bệnh tiêu hoá (29,5%), bệnh răng hàm mặt (15,8%), bệnh mắt (11,3%) và bệnh hô hấp (9,2%), cón các bệnh khác gặp với tỷ lệ thấp hơn [46].


Các tác giả Trương Minh Hương, Nguyễn Quí Thái và Đỗ Hàm cho biết tỷ lệ mắc bệnh da trong công nhân tiếp xúc với công nghệ luyện chì kẽm có xu hướng gia tăng, từ 18,9% tăng lên 25,6% (từ năm 1995 đến năm 1997). Bệnh da nghề nghiệp chủ yếu gặp ở công nhân trên 10 năm tuổi nghề. [31].


Các nghiên cứu về tình hình sức khoẻ cho thấy, công nhân ngành CKLK có đặc điểm chung là sức khoẻ loại I chiếm tỷ lệ rất thấp, còn sức khoẻ loại II và III chiếm tỷ lệ cao nhất từ 30-50%. [46]


Về tình hình tai nạn lao động


Nghiên cứu của Phùng Văn Hoàn, Đào Thị Minh An tại công ty cơ khí Hà Nội  cho thấy tỷ lệ TNLĐ hàng năm là 7,65% (tính theo số lần tai nạn  lao động) và 4,81% (tính theo số người bị TNLĐ), trong đó nam chiếm tỷ lệ 4,15% cao hơn nữ 0,66%. ở nơi lao động có nhiệt độ cao thì tỷ lệ TNLĐ là 29,9%, cao hơn so với nơi ít nóng hơn là 5,08%. Nơi lao động có tiếng ồn thì tỷ lệ TNLĐ 16,5%, cao hơn nơi lao động ít có tiếng ồn 6,5%. Nơi có nhiều khói bụi thì tỷ lệ TNLĐ là 25% cao hơn nơi ít có khói bụi 20% [37].


Theo Nguyễn Trương Tác, tình hình tai nạn lao động trong giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại một số quốc gia cho thấy có sự thay đối về mức độ, hình thái và nguyên nhân gây tai nạn lao động do chưa thích nghi với công nghệ sản xuất mới, đặc biệt là yếu tố về sự không phù hợp giữa kích thước cơ thể người công nhân và máy móc [71].


b.Những nghiên cứu ở nước ngoài


Tác giả Artamonova đã ghi nhận được các trường hợp viêm phổi ở những người thợ mỏ, khai thác kẽm, tiếp xúc với bột kẽm. Tác giả còn cho rằng hiện tượng nhiễm độc cơ quan tạo huyết và tiết niệu có chiều hướng gia tăng khi công nhân tiếp xúc với quặng chì kẽm. [3].


Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi ở công nhân luyện kim màu ở Liên xô cũ là 20,0/100.000 công nhân năm 1987. Tỷ lệ mắc bệnh rung ở những công nhân này là 27,0 - 49,0/100.000 công nhân (Từ 1978 - 1987)[2].

ở Trung Quốc, số ca mắc bệnh bụi phổi cộng dồn từ năm 1949 đến năm 1996 là 524.759 trường hợp, trong đó 134.674 trường hợp tử vong chiếm 25,7%. Ngành luyện kim và đúc có 63.214 trường hợp, chiếm 12,2% [61].

Tại Singapore, cho đến năm 1999 có 659 trường hợp mới mắc bệnh điếc nghề nghiệp với tỷ lệ là 3,5% cho 10.000 người, trong đó công nhân sản xuất thép là 26,1/10.000 người [96].


Năm 1998, NIOSH ước tính ở Mỹ có khoảng 9 triệu công nhân tiếp xúc với tiếng ồn hàng ngày có mức áp âm trên 85 dBA, trong đó công nhân cơ khí chiếm tới 32,7% [123].


Về tình hình tai nạn lao động


          Theo thống kê của tổ chức y tế thế giới 1996 hàng năm trên thế giới xảy ra khoảng 120 triệu vụ TNLĐ.


Tại Mông Cổ, theo nghiên cứu của J.Bold, trong các năm từ 1986-1990 có 10.600 trường hợp TNLĐ, trong có 403 người chết, tỷ lệ tàn tật là 3,7% .


          Tại Australia, TNLĐ ở ngành công nghiệp chiếm 14% (đứng thứ hai sau tai nạn giao thông), trong tổng số tai nạn gây chết người năm 1991 và 1993 có 193 chết vì tai nạn lao động.


Thống kê tai nạn của các nuớc cho thấy tai nạn ở độ tuổi 20 - 29 là nhiều nhất và giảm dần ở độ tuổi cao hơn nhưng vẫn ở mức độ cao cho đến độ tuổi 50, từ độ tuổi từ 50 đến 60 số lượng tai nạn lao động giảm đáng kể. Điều đáng quan tâm là TNLĐ xảy ra nhiều ở độ tuổi trẻ nên hậu quả là lâu dài.


2.1.3.2. Ngành Hoá chất


a. Những nghiên cứu trong nước 



Nguyễn Thị Xuân Thuỷ [67], khi phỏng vấn 207 đối tượng (trên 10 năm tuổi nghề) tại công ty Gang thép Thái nguyên cho thấy, 40,7 % có biểu hiện cả 3 triệu chứng mệt mỏi, đau đầu và choáng váng, trong đó 11,6 % có biểu hiện thường xuyên (biểu hiện lâm sàng của nhiễm độc CO mạn tính). Xét nghiệm HbCO trong máu của các đối tượng có tiếp xúc với CO cho thấy nồng độ dao động từ 0,25 - 5,9%. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Gia [29] cho thấy công nhân sơn khi tiếp xúc với dung môi hữu cơ có biểu hiện giảm dẫn truyền thần kinh, các biểu hiện khác về thần kinh thực vật, chức năng gan bị suy giảm.


Nguyễn Thị Vinh  trong nghiên cứu các ảnh hưởng của hóa chất bảo vệ thực vật ở công nhân sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật cho thấy tỷ lệ giảm men gan rất cao trong số những người tiếp xúc trực tiếp với hóa chất nhóm lân hữu cơ. Từ đó có các biểu hiện của các rối loạn thần kinh thực vật, thần kinh TƯ.


Trần Huy Hoàng, Vi Thị Thụ [38], thấy tỷ lệ mắc bệnh phụ khoa ở nữ công nhân sản xuất phân bón từ 25-28%, cao hơn nhiều so với các ngành khác, tỷ lệ sảy thai ở nữ công nhân hóa chất cũng từ 13-14%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung. Nữ công nhân hóa chất suy giảm sức khỏe nhanh, phải về hưu hoặc mất sức trước tuổi do không đủ sức khỏe đáp ứng nhu cầu công việc.


b.Những nghiên cứu ở nước ngoài 


Nghiên cứu của Liu, Jiang, Lam [119] trên 5 ngành công nghiệp ở Trung Quốc cho thấy các ung thư biểu mô và bệnh hô hấp là những bệnh thường gặp trong ngành công nghiệp hóa chất. 


Szubert, Szeszenia-Dabrowska, và Sobala [135] nghiên cứu về các trưởng hợp nghỉ việc do ốm ở công nhân chế tạo sản phẩm cao su cho thấy nguyên nhân nghỉ ốm chủ yếu ở nam là bệnh tim mạch (48% tổng ngày ốm), bệnh đường hô hấp (18%), bệnh đường tiêu hóa (8%), bệnh hệ thần kinh và bệnh chuyên khoa (8%). Đối với nữ nguyên nhân chủ yếu là bệnh tim mạch (24 % tổng ngày ốm), bệnh đường hô hấp (16%), mang thai, sinh con và thai sản (11%), bệnh khối u (10%). 


Keman, Willemse, Wesseling, Kusters, và Borm [114] khi  tiến hành nghiên  cứu qua 5 năm về chức năng thông khí phổi ở 136 công nhân tiếp xúc hóa chất cho thấy có cản trở đường hô hấp do tiếp xúc hóa chất. Tỷ lệ có thông khí tắc nghẽn giảm FEV1 < 80% là 5%. Giảm trung bình dung tích sống qua 5 năm là 200 ml (theo kỳ vọng là 160 ml). Những người có FEV1 giảm nhanh là công nhân tiếp xúc với axit (RR=2,41). Các tác giả Bulbulia, Shaik, Khan, Vayej, Kistnasamy, và Page  cho biết công nhân có tiếp xúc với hóa chất có rối loạn thị lực (73,2%) cao hơn nhóm không tiếp xúc (43,6%). 


Suruda, Wallace [134] trong một nghiên cứu 6 năm trên 234 ca tử vong trong ngành công nghiệp hóa chất cho thấy tỷ lệ tử vong là 0,55 trên 10.000 công nhân/năm. Nổ hóa chất là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất (99 ca, 42%), bỏng và cháy (32 ca, 14%); ngộ độc 31 ca (13%) do ngã 18 (8%).  Tỷ lệ do vi phạm quy trình, nội quy an toàn là 73% tổng số vụ tai nạn. 


2.1.3.3. Ngành Xây dựng


a.Tình hình nghiên cứu trong nước:


Nguy cơ cao bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp gặp trong các xí nghiệp sản xuất vật liệu chịu lửa. Theo Lê Trung và CS. tại nhà máy gạch chịu lửa Thái Nguyên, tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic là 56/262 công nhân.


       
Một nghiên cứu khác của Lê Trung và CS. cho thấy, tỷ lệ bệnh bụi phổi-silic trên 1466 công nhân của 6 công ty vật liệu xây dựng là 10,1%. Tỷ lệ bệnh bụi phổi-silic cao nhất là 19,1% ở nhà máy gạch chịu lửa Đồng Nai, sau đó là VLCL Thái Nguyên 15,8%. Silic ở gạch chịu lửa là cristobalite và tridymite, khả năng gây bệnh bụi phổi-silic cao. [76].


Lê Trần Ngoan và cs. (2001) báo cáo các bệnh liên quan đến amiang có thể chưa được ghi nhận một cách đầy đủ ở Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả này, trong số 171 công nhân tiếp xúc với bụi amiang được khám phát hiện thấy 1 ca có mảng dầy màng phổi, 2 ca có hình ảnh khối u phổi, trong khi đó không phát hiện ca nào trong số 242 đối tượng nhóm chứng không tiếp xúc với amiang. Theo Lê Trung, số bệnh nhân bị bệnh bụi phổi-amiăng được phát hiện và giám định còn rất ít: 3 trường hợp được giám định cho đến cuối năm 2002. Số người được phát hiện năm 2003 là 4, trong số trên 600 phim chụp phổi ở những người tiếp xúc nghề nghiệp [78].


Qua một nghiên cứu dịch tễ học của Viện YHLĐ và VSMT về tình hình điếc nghề nghiệp, tỷ lệ hiện mắc điếc nghề nghiệp xác định được là 11%. Ước tính cả nước có khoảng 100.000 người tiếp xúc nghề nghiệp với tiếng ồn cao hơn ngưỡng giới hạn cho phép .[85].


      
Bệnh rung nghề nghiệp cũng hay gặp ở công nhân sản xuất vật liệu xây dựng với các thiết bị gây rung trong lao động, nhất là các thiết bị sử dụng hơi nén. Biểu hiện chủ yếu là tổn thương xương khớp. Tính đến cuối năm 2002, 262 trường hợp bệnh được phát hiện [76].


       
Khúc Xuyền và CS. (1995) nghiên cứu trên 1788 công nhân có tiếp xúc với crôm cho thấy, có 1043 trường hợp mắc bệnh ngoài da, chiếm 57,82%; trong đó có 454 trường hợp viêm da dị ứng, chiếm tỷ lệ 25,39% [90]. 


Tình hình tai nạn lao động: Theo số liệu của Vụ BHLĐ, trong cả nước so với năm 2001, TNLĐ xảy ra trong năm 2002 tăng nhiều về số vụ (4298 vụ, tăng 19,3%) và số người bị tai nạn (4521 người, tăng 20,6%), số vụ tai nạn chết người là 449 vụ tăng 24%. Năm 2002, lĩnh vực xảy ra TNLĐ tăng so với trước đứng đầu là ngành xây dựng, số vụ TNLĐ tăng 6,73% và số vụ tai nạn chết người tăng 40,4%. Tuy nhiên đây mới là số thống kê được báo cáo, trên thực tế số người bị TNLĐ còn cao hơn rất nhiều.


b.Nghiên cứu ở nước ngoài


Tại ấn Độ, theo Durvasula (1990), ước tính 150 người chết mỗi năm và 3500 đã chết trong vòng 25 năm vì bệnh bụi phổi-silic trong công nhân làm việc ở các mỏ đá mà ở đó tình trạng thông gió kém [99]. Prakash Tyagi, 2001, tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi silic ở các mỏ đá cát trong vùng tây Rajasthan-ấn độ là rất phổ biến [128]. Theo một nghiên cứu về ngành khai thác đá granite ở Brazin (Ribeiro Franco, 1978), tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic (biểu hiện rất rõ trên phim X quang) chiếm 30% trong số công nhân đẩy xe cút-kit (cao nhất), tiếp theo là ở những công nhân đập đá: 19% và ở những công nhân quai búa 18%. Nghiên cứu ở Malaysia (Singh, 1977) cho thấy, tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic là 25% trong số các công nhân khai thác đá và 36% ở những người làm bia mộ [132].


Bệnh điếc nghề nghiệp trở thành một trong các bệnh nghề nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất ở các nước đang phát triển và cả ở các nước đã công nghiệp hoá. Theo kết quả thống kê của Viện NIOSH (1988-1990) tại Mỹ, trong ngành xây dựng (bao gồm cả sản xuất vật liệu xây dựng) có 15,6-24 % công nhân tiếp xúc với mức ồn trên 85 dBA. Sử dụng các máy khoan đặc biệt là khoan tay dễ mắc các bệnh xương khớp do rung tần số thấp [126].


Tỷ lệ tử vong do bệnh tật liên quan đến nghề nghiệp  ở công nhân ngành xây dựng đứng thứ ba trong 10 ngành công nghiệp hàng đầu của 6 nước phát triển (úc, Mỹ, Nhật, Đức, Thuỵ Điển, Hà Lan): 13,9/100.000 công nhân. [142] 


Theo Kiec-Swierczyska (Ba Lan) từ 1988-1992 nghiên cứu 229 trường hợp đã được chẩn đoán là eczema nghề nghiệp (184 nam và 115 nữ) thấy tỷ lệ bệnh trong công nhân xây dựng là 19,7%; công nhân hoá chất luyện kim 20,1%; công nhân dệt may 9%, còn lại là các ngành khác. Tác giả cho biết nguyên nhân dị ứng là do Nikel 45,2%, Cobalt 40%, Chrome 33,9% và Formaline 15,7%.


2.1.3.4. Ngành Nông nghiệp


a.Nghiên cứu trong nước


Tình hình bệnh tật


Nghiên cứu về tình hình sức khỏe bệnh tật của người lao động nông nghiệp tại huyện Từ Liêm - Hà Nội cho thấy các bệnh chủ yếu thường gặp là bệnh tai mũi họng và bệnh hô hấp như: viêm họng, ho, viêm mũi, viêm tai, chiếm 34,8%. Sau đó là các triệu chứng ho, cảm sốt, chiếm 19,8%.


Theo Nguyễn Thị Hồng Tú, lao động nữ trong ngành nông nghiệp thường mắc các bệnh về hô hấp (4,4% - 12,7%), cơ xương khớp (3,8%), viêm dạ dầy ruột (1,5% - 2,5%), các bệnh khác chiếm 5,3% - 15,2%.[17].


Theo Vũ Đức Vọng, lao động ngành cà phê thường mắc các bệnh sốt rét (23%), bướu cổ (10,2%), hô hấp (14%), ngoài da (9,5%), và tiêu hoá (9%). Có tới 6,9% công nhân nam và 1,6% công nhân nữ có sức khỏe loại IV [83].


Đối với người lao động trồng lúa, nổi lên 3 nhóm bệnh chính: Nhóm bệnh nhiễm khuẩn đường mũi họng và hô hấp (27,7%), nhiễm khuẩn đường tiêu hoá (16,4%), bên cạnh đó là tỷ lệ đáng kể các bệnh phụ khoa, da liễu, mắt cũng là những bệnh nhiễm khuẩn. Nhóm thứ 2 là bệnh về TNLĐ-xương khớp-ngoại khoa và nhóm thứ 3 là nhóm nhiễm HCBVTV biểu hiện bằng các triệu chứng trên các cơ quan khác nhau của toàn bộ cơ thể như tiêu hoá, hô hấp, thần kinh, dị ứng, tiết niệu, dù tỷ lệ nhiễm độc thực sự phải điều trị không cao. 


Nguyễn Thị Hồng Tú và cộng sự (2000) nghiên cứu ở 30 cơ sở làng nghề tại 3 tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định (phổ biến là sản xuất mỹ nghệ, mây tre đan, dệt may, chế biến thực phẩm và xây dựng) thấy bệnh tật phổ biến của người lao động là: đau lưng, đau cột sống, đau bụng, hội chứng dạ dày, viêm phế quản, viêm phổi, viêm da dị ứng, đau mắt.[69].


Nghiên cứu của Phan Thuý Yến và CS  tại làng nghề tái chế chì Đông Mai (Hưng Yên) đã phát hiện 67,7% người nhiễm độc chì.


Theo Nguyễn Thanh Bình (1999), nghiên cứu tại 3 làng nghề Đa Hội, Minh Khai và Phong Khê thì các bệnh về hô hấp, tai mũi họng, da liễu và thần kinh là phổ biến nhất. Làng nghề tái chế sắt thép Đa Hội là nơi có tỷ lệ công nhân giảm thính lực (56,97%) và bị xây xát, trợt loét ngoài da ( 86,67%) cao nhất. 


Tình hình tai nạn lao động, nhiễm độcHCBVTV 


Theo kết quả nghiên cứu của đề tài nhà nước KHCN.11.07 do PGS.TS. Nguyễn An Lương làm chủ nhiệm [42] thì hệ số tần xuất TNLĐ (K) trong ngành nông nghiệp là 28,7 chỉ đứng sau ngành mỏ là 65,4 và ngành xây dựng 39,4, luyện kim 29,7. Trong TNLĐ nông nghiệp thì tai nạn do dụng cụ cầm tay (cuốc, thuổng, xẻng, liềm hái...) chiếm 25,8%; tai nạn do phương tiện vận chuyển (xe, gánh, vác đội ...) chiếm tỷ lệ 13,8%; TNLĐ do máy móc công nghiệp ( máy cày, tuốt lúa, bừa...) chiếm 8,9%; tai nạn do công cụ lớn (cày , bừa...) chiếm 5,1%; các tai nạn do nguyên nhân khác chiếm 46,7% (sụt đất, trâu bò hóc, đổ cây).


Kết quả nghiên cứu của Vụ Y tế dự phòng - Bộ Y Tế tại 8 tỉnh nông nghiệp trọng điểm cho biết: 68,8% số người đi phun HCBVTV có dấu hiệu ảnh hưởng; xuất hiện ngay sau phun chiếm 29%; 1 đến 2 giờ sau phun là 35,4%, sau 1 ngày là 5,7%. Các biểu hiện chủ yếu là đau đầu, tức ngực, chóng mặt, lợm giọng, buồn nôn, tê tay [9]. Nghiên cứu của Lê Trung và CS cho thấy: Thực trạng nhiễm độc mạn tính nghề nghiệp HCBVTV, với tỷ lệ khá cao là 18,26%. Với tỷ lệ hiện mắc này, ước tính số nhiễm độc mạn tính nghề nghiệp HCBVTV trong cả nước là 2,1 triệu người, nếu mỗi hộ gia đình chỉ có 1 người đi phun [75]


b.Nghiên cứu ngoài nước



Theo Thiele (1988), ở những người tiếp xúc với hóa chất trừ sâu lân hữu cơ và cacbamat sẽ xuất hiện hội chứng suy nhược thần kinh và rối loạn thần kinh thực vật do hậu quả của nhiễm độc Acetyl Cholin nội sinh [137]. Theo Weyland (1991), hóa chất trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cacbamat gây co thắt, tăng tiết, rối loạn hấp thu ống tiêu hóa do đó sẽ dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa [139].


2.1.3.5. Ngành Du lịch: chưa có các nghiên cứu về tình hình sức khoẻ người lao động trong ngành du lịch.


2.1.3.6. Ngành Thuỷ sản


a. Tình hình sức khoẻ công nhân chế biến thuỷ sản đông lạnh


Chiều cao trung bình: nữ 154,9cm và nam 165,4cm, cao hơn kết quả nghiên cứu của Lê Nam Trà (2000). Cân nặng trung bình: nữ: 47,7kg, nam: 55,9kg.


Tỷ lệ sức khoẻ của nữ công nhân chủ yếu ở loại II: 59,7%, nam công nhân chủ yếu ở loại I: 55,9%. Tổng cộng sức khoẻ của nữ  công nhân ở loại I và II gần bằng nam công nhân (88,4% so với 89,7%). Nữ công nhân có cả loại III và IV: 11,6%, nam công nhân chỉ có loại III: 10,3%.


  b. Tình hình bệnh tật của công nhân chế biến thuỷ sản đông lạnh.


Bệnh cơ xương khớp: Do tính chất đặc thù của công việc chế biến thủy sản phải tiếp xúc với các yếu tố lạnh, ẩm nên công nhân thường mắc các bệnh về  xương khớp. Nghiên cứu của Chiang H-C và CS 1993 [107] cho thấy đau thắt lưng, vai chiếm 30,9 %, viêm mỏm lồi cầu là 14,5%, hội chứng ống cổ tay là 15,0%. Đối với công nhân cử động chi trên lặp đi lặp lại thì tỷ suất chênh đau thắt lưng-vai là 1,6 (95% CI: 1,1-2,5). Trong khi đó những công nhân cả chi trên phải chịu sức nâng đỡ trong suốt thời gian làm việc thì tỷ suất chênh đối với đau thắt lưng-vai là 1,8 (95% CI: 1,2-2,5). Kohlsson, G-A Hansson và CS (1994) [112] các bệnh ở vai và ở cổ chiếm 35% ở nữ công nhân chế biến thủy sản, đặc biệt là ở những công nhân có tuổi nghề cao.


Các kết quả trong nước đều cho thấy tỷ lệ mắc bệnh cơ xương khớp của công nhân ngành thủy sản là khá cao: Đặng Thị Thảo (1994) thấy tỷ lệ mắc là 55,0% [62]. Nguyễn Thế Công (1997) thấy tỷ lệ mắc là 39,35% [11]. ở Miền Trung, Vương Nam Đàn (1997) thấy tỷ lệ mắc là 36,11% [26]. Đinh Ngọc Qúy (2000) khi khảo sát ở các cơ sở chế biến thủy sản Thanh Hóa thấy tỷ lệ mắc là 35,6%.[54]


Bệnh Hô hấp-Tai mũi họng: Môi trường lao động có độ ẩm cao dễ gây nên các bệnh hô hấp-tai mũi họng. Theo nghiên cứu của Đặng Thị Thảo (1994)[62] thì tỷ lệ mắc các bệnh tai mũi họng ở công nhân thuỷ sản là 63,3%. Điều tra của Nguyễn Thế Công 1997[11] cho thấy bệnh viêm xoang, họng chiếm tỷ lệ 35,55%; bệnh về phổi, phế quản chiếm tỷ lệ 11,29% trong công nhân thuỷ sản. Đinh Ngọc Qúy (2000)[54] điều tra các cơ sở chế biến thủy sản ở Thanh Hóa cho thấy tỷ lệ viêm họng, viêm xoang là 42,72% còn bệnh về phổi, phế quản chiếm tỷ lệ 14,08%.


Bệnh Da liễu: Trong quá trình làm việc, NLĐ ngành thủy sản phải tiếp xúc với các vi sinh vật có ngay trên mình hoặc trong nội tạng của tôm, cá, mực…, các chất dịch trên nguyên liệu thủy hải sản, các hóa chất chế biến ... dễ gây nên một số bệnh da liễu. Tỷ lệ mắc bệnh da liễu trong công nhân thuỷ sản thấp nhất là 15,75% theo nghiên cứu của Vương Nam Đàn (1997)[26], cao nhất là 45,2% theo nghiên cứu của Khúc Xuyền (2003) [89]. Các bệnh ngoài da phổ biến là bệnh da dị ứng: 9,5%; các bệnh trợt loét kẽ, bàn, ngón tay, chân: 13,9%; viêm quanh móng, nấm móng 7,8%; sạm da 13,6%. Bệnh ngoài da của công nhân chế biến thủy sản cao gấp 6,67 lần (p<0,001) so với NLĐ ở bộ phận gián tiếp. [89]


Một số bệnh khác: Tỷ lệ bệnh về mắt là 14,78% theo nghiên cứu của Nguyễn Thế Công[11]. Theo kết quả nghiên cứu của Đinh Ngọc Qúy (2000)[54] thì có 30,82% số nữ công nhân bị rối loạn kinh nguyệt; tỷ lệ giãn tĩnh mạch chân là 10,68% do tính chất lao động phải đứng liên tục.


2.1.3.7. Ngành Dệt May


Theo đánh giá gần đây nhất của y tế ngành, số người lao động có sức khoẻ rất tốt và tốt chiếm tỷ lệ 40%; số người lao động có sức khoẻ trung bình chiếm 52%, số người lao động có sức khoẻ yếu và rất yếu chiếm 8%.


a. Một số bệnh mắc phải do nghề nghiệp 


Bệnh Bụi phổi bông: Nghiên cứu của Nguyễn Đình Dũng và CS cho thấy tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi bông tăng theo tuổi nghề, tỷ lệ bệnh giai đoạn 1 là 24,8%, giai đoạn 2 là 13,6%, giai đoạn 3 là 5,46%. Tỷ lệ bệnh viêm phế quản mãn tính giai đoạn 1 là 31,7%, giai đoạn 2 là 10,7% (tỷ lệ này giảm dần từ đầu chuyền đến cuối chuyền) [20]. Theo nghiên cứu của Phan Hồng Sơn gần đây thấy tình hình mắc bệnh Hen phế quản ở công nhân sợi là 2,9%, công nhân Dệt là 2%, nguyên nhân do bụi bông. 


Một yếu tố có tác hại đến sức khoẻ công nhân Dệt may nữa là tiếng ồn, đặc biệt là tiếng ồn của máy dệt thoi và một số công đoạn của chuyền sợi. Theo khảo sát của Trung tâm Y tế Dệt may năm 2002 thì số công nhân nghi ngờ bị điếc nghề nghiệp chiếm tỷ lệ 7,5%, tỷ lệ công nhân đã được giám định điếc nghề nghiệp là 0,85%. 



Nguyễn Đình Dũng và CS  khi nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường, các điều kiện công nghệ đến tâm sinh lý nữ công nhân ngành Dệt may đã cho thấy kết quả như sau: sau ca làm việc công nhân bị đau mỏi chân chiếm tỷ lệ 92,1%, 83,6% mỏi lưng, 81,4% mỏi tay, 79,1% mỏi mắt, 78% buồn ngủ trong khi làm việc, 67,8% không có hứng thú với công việc và 46,3% cho rằng công việc của họ nhàm chán, đơn điệu. Nguyên nhân là do gánh nặng lao động và căng thẳng thần kinh tâm lý. Trong đó đặc điểm cơ thể với công nghệ và tính chất công việc là một trong những nguyên nhân chính. 


Tác giả Nguyễn Trinh Hương đã khuyến cáo về kích thước bàn ghế quá cao so với công nhân may và đưa ra tỷ lệ đau mỏi cơ xương của công nhân may do nghề nghiệp như sau: đau cổ 43,8%, đau vai 35,6%, đau lưng 45%, đau tay 23,3%, đau chân 32,9%.


b. Tình hình tai nạn lao động


 Theo kết quả nghiên cứu của đề tài " Các yếu tố nguy cơ và đặc điểm tai nạn lao động của công nhân sợi công ty Dệt 8/3" thì tỷ lệ tai nạn lao động trung bình của công nhân sợi là 1,24%/ năm, hệ số tần suất là 12,4. Tai nạn lao động có gặp ở cả ba ca, nhưng cao nhất là ca đêm chiếm 39,3%. Nguyên nhân tai nạn lao động đa phần do lỗi của công nhân như: không chấp hành nội quy ATLĐ, ngã do sơ ý, do chủ quan, ý thức vệ sinh an toàn trong lao động kém: 66,42%, tỷ lệ tai nạn do công nghệ không an toàn chiếm 14,38% và 19,2% do tai nạn trên đường. 


2.1.3.8. Lao động hầm lò


a. Tình hình bệnh tật và bệnh nghề nghiệp.


Đã có nhiều nghiên cứu về tình hình bệnh tật liên quan đến điều kiện lao động của công nhân làm việc trong hầm mỏ. Với cùng một nghề nhưng công nhân làm việc trong hầm lò chịu ảnh hưởng nặng nề hơn. Theo nghiên cứu của Suzhikov V.D và CS (2001) cho thấy công nhân mỏ than hầm lò về phương diện sức khoẻ kém hơn công nhân mỏ than lộ thiên. Nghiên cứu của  Donoghue AM, Sinclair MJ (2000) về các yếu tố vi khí hậu trong mỏ ảnh hưởng đến công nhân mỏ sắt ở Australia. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên công nhân đã xuất hiện co giật cũng như mệt lả do nhiệt và sự xuất hiện này tăng vào mùa hè và theo độ sâu.


Biểu đồ dưới đây cho thấy tình hình mắc bệnh của công nhân mỏ than theo nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Tú và CS, và tình hình sức khoẻ bệnh tật ở người lao động đường hầm trong năm 1997- 1998 theo kết quả nghiên cứu của Trần Đáng [25]:


Biểu đồ 5: Tình hình mắc bệnh của công nhânhầm lò
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Bệnh đường hô hấp- Bệnh bụi phổi- silic


Công nhân lao động trong các hầm lò hàng ngày phải tiếp xúc với bụi và bụi hô hấp với nồng độ vượt quá TCCP nhiều lần, hàm lượng silic tự do trong bụi khá cao. Vì thế nguy cơ mắc bệnh hô hấp và bệnh bụi phổi- silic của công nhân hầm lò là rất lớn. Các nghiên cứu ở Châu Mỹ La tinh cho thấy 37% công nhân mỏ mắc bệnh bụi phổi- silic và 50% công nhân mỏ trên 50 tuổi mắc bệnh này. ở Trung Quốc, cho đến cuối năm 1990 số công nhân mỏ khoảng 130.000 người với tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi- silic là 8,5%. ở Anh, kết quả điều tra trên 14.304 thợ mỏ của 22 mỏ năm 1989 cho thấy tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi- silic là 0,6%. Theo Igor Fedotov, 2002 tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi – silic ở công nhân mỏ thiếc Bolivia là 7,6% (1986), ở công nhân xẻ đá ấn độ là 35,2% (1982) và ở công nhân nghiền đá Thái Lan là 21% (1988).


ở Việt Nam , theo điều tra của Bộ Y tế năm 2000, trong số công nhân tiếp xúc với bụi- silic thì ngành khai thác và chế biến khoáng sản chiếm tỷ lệ cao nhất 38,65% ( 137 cơ sở với 25.300 công nhân) . Kết quả nghiên cứu của Trần Đáng [25] khi chụp X quang phổi cho 70 công nhân thấy có 25/ 70 (35,6%) công nhân sau 3 năm làm việc trong đường hầm có dấu hiệu bị bệnh bụi phổi, trong đó 27,1% thể 0/1p, 7,1% thể 1/0p và 1,4% thể 1/1p.


Bệnh do tiếng ồn và  rung chuyển



Theo nghiên cứu của Monaenkova A.M và CS (1982) cho thấy ở vùng mỏ than Xibêri- Liên bang Nga có tới 30% công nhân bị bệnh bụi phổi- silic kèm theo bệnh rung chuyển nghề nghiệp. Kết quả nghiên cứu của Kakosy T (1998) khám cho 51 công nhân thợ đường hầm ở Budapest nghi mắc bệnh rung chuyển cục bộ cho thấy tỷ lệ xuất hiện các dấu hiệu tổn thương mạch là 82,4%, tỷ lệ xuất hiện các dấu hiệu tổn thương thần kinh ngoại vi là 98%, tỷ lệ xuất hiện các dấu hiệu tổn thương xương khớp chiếm 84,3%. Khi chụp X quang phát hiện có tới 54% số công nhân có tổn thương xương khớp.


Nghiên cứu 477 thợ khai thác than hầm lò Quảng Ninh, Nguyễn Thế Huệ cho thấy [39] :  tỷ lệ công nhân bị tê tay chiếm 61,2%, đau tay khi nghỉ 39,2%, lạnh tay 24,9%, run tay 2,7%, phù nề tay 16,1%, bàn tay cứng 12,6%. Khi soi mao mạch thấy triệu chứng co thắt mạch 43,18% là những trường hợp nghi mắc bệnh rung chuyển, tuổi nghề trung bình 15,37 + 4,28 năm. Sử dụng một số xét nghiệm cận lâm sàng để xác định bệnh cho nhóm công nhân bị co thắt mạch có kết quả đo nhiệt độ da ngón tay thấp hơn, đo cảm nhận đau giảm hơn và có 24% số công nhân có tổn thương xương khớp khi chụp X quang cổ tay, khớp khuỷu. 


Bệnh  nấm  da


Một số ngành nghề những yếu tố thuận lợi cho các bệnh nấm da phát triển, đó là những nghề có cường độ lao động nặng nhọc, điều kiện vi khí hậu nóng, ẩm, thông khí kém, công việc phải mang giầy ủng bảo hộ lao động, tay chân thường xuyên phải tiếp xúc, ngâm trong nước bẩn...[66L]. Hope và CS (1985) tiến hành nghiên cứu dịch tễ học ở công nhân mỏ than thấy nấm da chiếm 1/3 các bệnh nhiễm trùng ở bàn chân. Lillywhite LP (1992) nghiên cứu về mối liên quan giữa yếu tố môi trường và tỷ lệ mới mắc các bệnh da, đã phát hiện thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa bệnh da và yếu tố vi khí hậu môi trường khai thác than hầm lò.


Nghiên cứu trên 240 công nhân hầm lò ở Quảng Ninh, Trần Thị Liên và CS [45] cho thấy số mắc bệnh ngoài da là 98 người (40,8%); trong đó bệnh nấm da có số mắc cao nhất (66 trường hợp) chiếm tỷ lệ 27,5% so với tổng số khám và chiếm 63,7% tổng số mắc bệnh ngoài da. Kết quả nghiên cứu của Khúc Xuyền (1994) ở công nhân than hầm lò Cẩm Phả tỷ lệ nấm kẽ chân 15,9% tổng số khám và 36,16% số mắc bệnh ngoài da [88].

b. Tình hình tai nạn lao động


Lao động trong hầm mỏ được Bộ Y tế xếp vào loại lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. Người công nhân hầm lò tiếp xúc với nhiều yếu tố nguy cơ gây tai nạn lao động: sập lò, sập hầm, lở đất, lở đá, nổ mìn, đổ xe, điện giật, máy đè ...


Nghiên cứu ở Anh năm 1984 tỷ suất chấn thương trong ngành mỏ là 178,7/100.000, chiếm cao nhất trong 27 ngành nghề. ở Trung Quốc, TNLĐ trong ngành mỏ có tỷ lệ cao nhất, mức độ nặng nề nhất: năm 1997 có 20 187 công nhân bị TNLĐ, tỷ lệ tử vong trong số đó là 56%.


Theo Bộ lao động thương binh và xã hội, năm 1996 số chấn thương sản xuất trong ngành than là 263 người trên tổng số 55.641 số lao động. Nghiên cứu của Đỗ Anh Tuấn (1999) cho thấy: Tỷ xuất mắc chấn thương sản xuất ở công nghệ hầm lò chung là 15,8/103 người/ năm trong đó nhóm ngành khai thác than là cao nhất 28/103 người/ năm. Công nghệ hầm lò có nguy cơ mắc chấn thương sản xuất cao hơn công nghệ lộ thiên với OR = 6,31. Nghiên cứu của Trần Đáng cho thấy tỷ lệ tai nạn lao động đường hầm trung bình hàng tháng là 1%.


2.1.3.9. Lao động với máy vi tính


a. ảnh hưởng lên hệ thống thị giác


Tác hại của việc sử dụng máy vi tính là các ảnh hưởng lên hệ thống thị giác. Hitoshi Nakaishi, Yuichi Yamada (1999) khi nghiên cứu trên 722 NLĐ làm việc với máy tính thấy 242 người có triệu chứng khô mắt và 489 người nhóm chứng không có triệu chứng này đã tìm thấy một sự kết hợp rõ rệt giữa triệu chứng khô mắt và mỏi mắt [105].


Một số tác giả Trung quốc cho thấy tỷ lệ % các triệu chứng về mắt ở những đối tượng nghiên cứu như  sau:


Bảng 1: các triệu chứng về mắt ở những người tiếp xúc với màn hình máy tính


		Triệu chứng

		Nhóm LVMT


n=37

		Nhóm chứng 1


n=39

		Nhóm chứng 2


n=35



		Cay mắt

		64,86

		35,90

		20,00



		Xưng mắt

		37,84

		12,86

		25,57



		Đau mắt

		37,84

		10,26

		11,43



		Thị lực kém

		55,05

		23,08

		20,00





Nhóm LVMT: Nhóm làm việc với máy tính


Nhóm chứng I : Không tiếp xúc với máy tính, phòng làm việc có điều hoà nhiệt độ.


Nhóm chứng II : Không tiếp xúc với máy tính, phòng làm việc không có điều hoà nhiệt độ


Tại Việt Nam, theo kết quả nghiên cứu của Phạm Ngọc Quỳ, Lê Gia Khải và  CS  (1998) cho thấy trong 98 người lao động với máy vi tính thì có 90,8% mỏi mắt, 82,7% giảm thị lực, 81,6% nhức mắt, 77,6% nhìn mờ, cảm giác cộm, nhìn đôi, mắt đỏ đều cao. Nghiên cứu trên 16 công nhân sử dụng máy vi tính ở nhà máy in, Tạ Tuyết Bình, Nguyễn Ngọc Ngà và CS (1996) cho thấy có 14/16 nhức mắt, 13/16 hoa mắt, 12/16 nhìn mờ [4]. Phan Hạnh Dung, Nguyễn Thế Công và CS (1995) nghiên cứu tại 5 cơ sở sử dụng máy vi tính cho thấy 100% người làm việc máy vi tính nhức mỏi mắt vào cuối giờ, 42,8% đau và cộm mắt [24]. Nguyễn Ngọc Ngà và CS (2002) nghiên cứu những biểu hiện ở mắt ở những người làm việc máy vi tính ở các cơ sở ngân hàng và bưu điện cho thấy sau ca lao động tất cả các đối tượng đều có than phiền về thị giác. Trong đó tỷ lệ cao nhất là mỏi mắt (78%), nhức mắt (68%), đau đầu (64%), giảm thị lực (59,6%).


Bệnh đục thuỷ tinh thể


Năm 1977 nỗi lo sợ về đục nhân mắt đã lan ra sau khi hai nhân viên đã làm việc với VDT bị đục thuỷ tinh thể. Song các cuộc điều tra được tiến hành sau đó đã kết luận rằng màn hình máy tính không có khả năng sinh ra bức xạ đủ lớn để gây đục thuỷ tinh thể [116]. Các nghiên cứu dịch tễ học cũng kết luận rằng không có bằng chứng để nói tiếp xúc với màn hình máy tính có thể dẫn đến đục thuỷ tinh thể. Tuy nhiên, đến nay đã có một vài nghiên cứu chi tiết về khả năng của các rối loạn thị giác mãn tính do công việc với máy tính.


Các vấn đề về cơ xương


Biểu hiện rối loạn cơ xương cũng thường thấy ở những người dùng máy vi tính. Các yếu tố liên quan là tư thế lao động bất hợp lý, lao động lặp đi lặp lại nhiều lần, đơn điệu... Các yếu tố này gây nên những rối loạn do vận động lặp lại, bao gồm từ viêm khớp đến đau cơ, gọi là rối loạn chấn thương tích luỹ (CTD – Cumulative Trauma Disoder) [9].


Nghiên cứu của Smith (1982), Rowland (1984), Sauter (1983), Resko (1987)  cho thấy đau mỏi chủ yếu ở vùng cổ, vai, lưng và thời gian lao động càng dài thì các biểu hiện này càng rõ [127,141]. Tại úc, Bammer (1987) đã ghi nhận 75% người làm việc máy vi tính xuất hiện rối loạn cơ xương ở cổ và bả vai. Theo kết quả nghiên cứu của Huntiga (1980) tỷ lệ đau mỏi cánh tay, vai của người làm việc máy vi tính là 60%, cao gấp 6 lần  so với người làm việc văn phòng truyền thống là 10%. 


ở Việt Nam, Nguyễn Bạch Ngọc (1994), Tạ Tuyết Bình và CS (1996) cũng cho thấy chuyển động liên tục và lặp lại nhiều lần là nguyên nhân đau mỏi các nhóm cơ cánh tay, cổ tay, bàn tay. Ngồi lâu một tư thế gò bó gây đau mỏi vùng gáy, bả vai, thắt lưng [4,50]. Võ Hưng (1995) nghiên cứu thấy đau cơ ở nhân viên vi tính là 64%, vai 47%, lưng 46%, cánh tay 26%, cổ tay 46%, ngón tay 71%. Sau 2 giờ gõ phím, hiện tượng tê đầu ngón tay là 52%, sau 3 giờ liên tục có tới hơn 2/3 người có hiện tượng hơi cứng ngón tay (72%) [36]. Trong nghiên cứu của Phan Hạnh Dung và CS tiến hành tại 5 cơ sở sử dụng máy vi tính ở Miền Bắc cho thấy tỷ lệ rối loạn cơ xương của người làm việc máy vi tính cao hơn một số nhóm nghề khác: đau mỏi vùng cổ và gáy 50%, vùng vai 48,2%, vùng lưng 78,2% [24].


ảnh hưởng đến da

Viêm da mặt ở những người vận hành máy vi tính xuất hiện ở những vùng má. Các triệu chứng thường xuất hiện là ngứa, có thể có ít nốt sẩn nhỏ kèm theo bong vẩy nhẹ. Tình trạng này giảm nhanh khi rời khỏi máy vi tính. Người ta thấy nguyên nhân có thể do dùng máy phát tĩnh điện, hoặc kết hợp cả trường tĩnh điện và độ ẩm thấp. Mặt khác làm việc trong điều kiện độ ẩm thấp (<20%) cũng có thể gây nên “viêm da độ ẩm thấp” (low humidity dermatosis) [47].


 
ảnh hưởng đối với thai sản


Nhóm chuyên viên của Tổ chức Y tế thế giới đã kiểm tra các nghiên cứu gần đây về việc xuất hiện những trường hợp đẻ non, khuyết tật sơ sinh ở những người vận hành máy vi tính và đi đến kết luận rằng chưa có bằng chứng về sự liên quan giữa tác hại sinh sản và sử dụng máy vi tính. Tuy nhiên, một số tác giả Thuỵ điển vẫn đưa ra bằng chứng để nói về sự tăng tỷ lệ sảy thai ở người làm việc với máy vi tính.  Điện từ trường có thể ảnh hưởng tới quá trình thai nghén và phát triển bào thai, tác động trên hệ thống tim mạch như nhịp tim chậm, hạ huyết áp [36]. 


Một số vấn đề khác


Động kinh nhạy cảm với ánh sáng:Tác hại tiềm tàng khác liên quan đến sử dụng màn hình là gây các cơn ở những bệnh nhân có bệnh động kinh nhạy cảm với ánh sáng. Tuy nhiên bệnh này hiếm, chỉ khoảng 1/5000 người. 


Mệt mỏi và căng thẳng thần kinh tâm lý: Do tính chất công việc đòi hỏi người lao động máy vi tính phải tập trung cao, chính xác, thời gian làm việc kéo dài dẫn đến căng thẳng thần kinh: đau đầu, mất ngủ, trí nhớ giảm, chú ý giảm.


Hội chứng ô nhiễm không khí nội thất (SBS-Sick Bụilding Syndome): Lưu Minh Châu và CS tiến hành nghiên cứu trên 103 nhân viên làm việc với máy vi tính và gồm 111 nhân viên văn phòng không sử dụng máy vi tính (nhóm chứng). Kết quả thu được cho thấy tỷ lệ người có các biểu hiện của hội chứng SBS ở nhóm tiếp xúc bao gồm khô họng (42,75%), khô da ( 43,69%), khó tập trung (41,75%) cao hơn rõ rệt so với nhóm chứng. Số người có từ 1-3 biểu hiện của hội chứng SBS là 35,92%, từ 4-5 là 38,84%, từ 6-7 là 18,44% [12].



Về tai nạn lao động: Cho đến nay chưa thấy thông báo về tai nạn lao động ở những người làm việc với máy vi tính.


2.1.4. Các văn bản chính sách trong chăm sóc  sức khoẻ  Người lao động


2.1.4.1. Tổng quan các văn bản pháp quy về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động và tình hình thực hiện tại Việt Nam


Bảng 2: Thống kê danh mục các văn bản pháp luật.
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a. Chế độ khám tuyển



Việc thực hiện khám tuyển là bắt buộc đối với người sử dụng lao động khi tiếp nhận người lao động. Được quy định trong 4 văn bản: Luật Lao động, Nghị định 23/HĐBT, Thông tư số 13/BYT-TT và Thông tư số 09/2000/BYT-TT.



Tổ chức và đơn vị tổ chức khám tuyển được quy định do đơn vị y tế Nhà nước từ tuyến quận huyện và các trung tâm y tế lao động ngành, tương đương trở lên thực hiện. Đơn vị sử dụng lao động nếu có đủ chuyên khoa có thể tự tổ chức khám sức khoẻ cho người lao động của đơn vị mình. Được quy định tại Thông tư 13/BYT-TT và Quyết định số 4242/1999/BYT- QĐ.



Tiêu chuẩn và phân loại sức khoẻ khám tuyển: Được quy định tại Quyết định số 1613/BYT- QĐ.



Quản lý hồ sơ khám tuyển được quản lý cùng với hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp tại Thông tư số 13/BYT-TT.



Chi phí cho công tác khám tuyển do người sử dụng lao động chi trả tại Thông tư số 13/BYT-TT. Mức chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/TTLT về thu một phần viện phí.



Sắp xếp LĐ phù hợp với kết quả khám tuyển và khả năng lao động quy định tại Luật Lao động, Thông tư 13/BYT-TT và Quyết định số 4242/1999/BYT-TT.


 
Quy định cụ thể về sức khoẻ lao động tuyển dụng đối với lao động điều khiển phương tiện giao thông cơ giới tại Quyết định số 4132/2001/BYT-QĐ ngày 4/12/2001.



Đối với người sử dụng không thực hiện chế độ khám sức khỏe tuyển dụng, cơ quan thanh tra và quản lý nhà nước có quyền xử lý phạt tiền đến 2.000.000 đồng được quy định tại Nghị định số 46/CP.


b. Chế độ khám sức khoẻ định kỳ



Người sử dụng lao động bắt buộc phải tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho ngưòi lao động làm việc tại cơ sở sản xuất của mình. Điều này được quy định ở hầu hết các văn bản pháp quy có liên quan đã được ban hành như Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Lao động, Nghị định 23/HĐBT, Nghị định 06/CP, Thông tư số 13/BYT-TT, Thông tư số 09/2000/BYT-TT về hướng dẫn chăm sóc sức khoẻ cho người lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa.



Khoa y tế lao động và phòng giám định y khoa tỉnh được quy định có trách nhiệm trong việc tổ chức và khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động tại Quyết định số 2468/1999/BYT-TT và số 4242/1999/BYT-TT.



Thời gian thực hiện khám sức khoẻ định kỳ đối với người lao động được quy định là hàng năm. Tuy nhiên đối với các ngành sản xuất nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì thời gian này được quy định là 6 tháng. Điều này được quy định tại Nghị định số 06/CP, Thông tư số 13/BYT-TT và các Quyết định quy định về ngành nghề nặng nhọc độc hại của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội: Quyết định 1453/LĐTBXH-QĐ, 915/LĐTBXH-QĐ, 1629/LĐTBXH-QĐ, 190/LĐTBXH-QĐ và 1580/LĐTBXH-QĐ.



Quy định về tiêu chuẩn phân loại sức khoẻ lao động khi khám sức khoẻ định kỳ gồm 5 loại được quy định tại Quyết định số 1613/BYT-QĐ về việc phân loại khám tuyển dụng và khám sức khoẻ định kỳ.



Quy định về mức và chi phí cho khám sức khoẻ định kỳ được quy định theo mức chi được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/TTLT năm 1996 về thu một phần viện phí.


c. Chế độ khám bệnh nghề nghiệp


Trước năm 1980, Nhà nước đã có chỉ thị số 31/BYT-CT năm 1976 về tăng cường công tác vệ sinh lao động, bảo vệ sức khoẻ công nhân và Chỉ thị số 33/BYT- CT năm 1979 về công tác phòng và chữa bệnh nghề nghiệp.



Khi người lao động làm việc trong môi trường lao động có tiếp xúc với các yếu tố độc hại của nghề nghiệp, người sử dụng lao động có trách nhiệm tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động nhằm phát hiện và điều trị sớm bệnh nghề nghiệp. Quy định này được hầu hết các văn bản pháp quy đề cập gồm Luật Lao động, Nghị định số 23/HĐBT, Nghị định 06/CP, Thông tư Liên tịch số 08/TTLT, Thông tư số 13/BYT-TT, Thông tư số 09/2000/BYT-TT.



Trung tâm y tế dự phòng tỉnh được quy định có chức năng khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại Quyết định số 2468/QĐ-BYT.



Quy định về mức phạt và các trường hợp xử phạt vi phạm quy định về khám chẩn đoán và điều trị BNN được quy định tại điều 3 Nghị định số 46/CP.


d. Quy định về phòng chống tai nạn lao động



Những quy định về phòng chống TNLĐ được hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật quy định, trong đó quy định tương đối cụ thể trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình sản xuất. Luật Lao động, Nghị định 06/CP, Thông tư số 13/BYT-TT và Thông tư Liên tịch số 03/1998/TTLT, thông tư 23/Bộ lao động đã đề cập tương đối kỹ công tác này.



Công tác đền bù và bồi thường đối với TNLĐ do BHXH chi trả, trong trường hợp NLĐ không được tham gia BHXH thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả các khoản đền bù cho người lao động. Nội dung này được quy định tại Nghị định số 12/CP, Thông tư 06/LĐTBXH-TT và Thông tư 19/LĐTBXH-TT.


e. Giám định bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động



Mọi người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp đều được giám định để hưởng các chế độ về điều trị, phục hồi chức năng và đền bù đối với sự suy giảm khả năng lao động của mình. Điều này đã được quy định tại Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Lao động, Thông tư Liên tịch số 08/TTLT, Thông tư số 13/BYT-TT, Thông tư số 18/2000/BYT-TT.



Cơ quan chịu trách nhiệm giám định cho NLĐ bị TNLĐ và bệnh nghề nghiệp là hệ thống giám định y khoa tuyến tỉnh. Nội dung này được quy định tại Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Lao động và Thông tư số 18/2000/BYT-TT.



Quy trình giám định TNLĐ và BNN lần đầu và những lần sau được quy định chi tiết tại Thông tư Liên tịch số 08/TTLT và Thông tư số 18/2000/BYT-TT.



Các trường hợp sau khi giám định đều được quy định phải bố trí sắp xếp lại vị trí lao động phù hợp với khả năng lao động còn lại của người lao động - Luật Lao động, Thông tư số 13/BYT-TT.



Chi phí giám định đối với đối tượng NLĐ bị tai nạn và BNN được thống nhất quy định do người sử dụng lao động chi trả - Thông tư Liên tịch số 08/TTLT.


f. Chế độ bảo hiểm y tế



Tất cả mọi người lao động đều có quyền tham gia BHYT và được hưởng sự chăm sóc y tế từ các dịch vụ y tế cung cấp - Luật Lao động và Nghị định số 58/CP.


 
 Người sử dụng lao động và NLĐ cùng có trách nhiệm đóng góp kinh phí cho quỹ BHYT-Nghị định số 58/CP với mức là 2% và 1% mức lương của NLĐ.


g. Chế độ bảo hiểm xã hội



Mọi đối tượng lao động và sử dụng lao động có trách nhiệm tham gia đầy đủ vào Bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động tránh những rủi ro có thể xuất hiện trong quá trình lao động như ốm đau, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, thai sản, ... theo quy định của Luật Lao động, Nghị định số 12/CP.



Hàng tháng người sử dụng lao động và NLĐ cùng đóng góp kinh phí cho quỹ Bảo hiểm xã hội với mức 10% và 5% lương của NLĐ tại Nghị định số 12/CP.


Những quy định đối với trường hợp ốm đau



Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ việc vì lý do ốm đau hoặc tai nạn được hưởng chế độ trợ cấp cho những ngày nghỉ không tham gia lao động từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội. Quy định tại Luật Lao động và Nghị định số 12/CP.


Những quy định đối với trường hợp chế độ đền bù TNLĐ và BNN



Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm chi trả các khoản chi phí y tế và tiền lương cho người lao động kể từ khi xảy ra tai nạn cho đến khi điều trị ổn định và quay lại làm việc. Nếu người lao động có tham gia BHXH thì chi phí y tế do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả quy định tại Luật Lao động và Nghị định số 12/CP.



Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm giới thiệu người lao động bị tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp ra giám định tại Hội đồng giám định y khoa. Quy định tại Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, Luật Lao động, Nghị định số 12/CP, Thông tư Liên tịch số 03/1998/TTLT và Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT.



Người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp có suy giảm khả năng lao động hoặc tử vong được quỹ Bảo hiểm xã hội trả đền bù cho khả năng lao động bị giảm sút trong quá trình tham gia sản xuất. Trường hợp tổn thương chức năng lao động hoặc mất khả năng lao động trên 81% thì được hưởng các trang thiết bị trợ giúp cho sinh hoạt hoặc được hưởng mức phụ cấp phục vụ hàng tháng. Mức đền bù này được quy định cụ thể tại Nghị định số 12/CP.



Trường hợp người lao động bị chết do tai nạn lao động hoặc do bệnh nghề nghiệp thì gia đình được hưởng trợ cấp và tiền tuất, quy định tại Nghị định số 12/CP và Thông tư Liên tịch số 03/1998/TTLT và Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT.


Những quy định đối với trường hợp hưu trí



Được quy định một số điểm chính tại Nghị định số 12/CP và Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT 


Những quy định đối với các ngành nghề nặng nhọc độc hại



- Ngành nghề nặng nhọc độc hại nguy hiểm được Bộ Lao động quy định thông qua các Quyết định số 1453/LĐTBXH-QĐ, 915/LĐTBXH-TT, 1629/LĐTBXH-TT.



- Những người lao động làm việc trong các ngành nghề nặng nhọc độc hại được hưởng mức bồi dưỡng hàng ngày thấp nhất là 2000 đồng và cao nhất là 6000 đồng tại Thông tư Liên tịch số 10/1999/TTLT. Quy định phải bồi dưỡng bằng hiện vật không được trả bằng tiền mặt, hoặc trả một lần trong tháng.



- Người lao động trong môi trường nặng nhọc độc hại được nghỉ hưu sớm khi đã có 15 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi. Quy định tại Nghị định số 12/CP.


h. Các chế độ khác


 Học tập về vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp



Người lao động phải được tổ chức huấn luyện, hướng dẫn và thông báo về công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình sản xuất nhằm phòng tránh tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp tại nơi sản xuất. Điều nay đã được quy định tại Luật Lao động, Nghị định số 06/CP và Thông tư số 13/BYT-TT.


 Quản lý hồ sơ môi trường, sức khoẻ người lao động và hệ thống báo cáo



Hồ sơ sức khoẻ NLĐ bao gồm hồ sơ khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ phải được quản lý cùng với hồ sơ khám bệnh nghề nghiệp và được lưu giữ tại doanh nghiệp theo những quy định chung của Bộ Y tế. Thời gian lưu giữ hồ sơ được quy định tối thiểu 10 năm sau khi dây chuyền sản xuất kết thúc. Điều này được Luật Lao động, Thông tư liên tịch số 08/TTLT và Thông tư số 13/BYT-TT quy định.



Hệ thống báo cáo của các cơ sở sản xuất cho cơ quan quản lý tại địa phương được quy định rõ ràng và cụ thể tại Thông tư số 13/BYT-TT. Thời gian báo cáo của doanh nghiệp định kỳ là hàng quý, nửa năm và hàng năm, tuyến tỉnh định kỳ báo cáo cho Bộ Y tế theo thời hạn nửa năm và hàng năm.



Hệ thống báo cáo TNLĐ và BNN được quy định tại Thông tư Liên tịch số 08/1998/TTLT, Thông tư số 13/BYT-TT và Thông tư số 03/1999/TTLT.


 Điều trị, điều dưỡng phục hồi sức khoẻ người lao động



Người lao động bị TNLĐ phải được sơ cấp cứu đầy đủ trước khi chuyển đi tới các cơ sở điều trị. Mọi người lao động bị mắc bệnh nghề nghiệp đều có quyền được điều trị. Quy định tại Luật Lao động, Nghị định 23/HĐBT, Nghị định 06/CP, Nghị định 12/CP, Thông tư liên tịch số 08/TTLT và Thông tư số 13/BYT-TT.



Người sử dụng có trách nhiệm trả các chi phí cho việc điều trị và phục hồi chức năng đối với các trường hợp bị TNLĐ và bệnh nghề nghiệp tại cơ sở sản xuất của mình. Quy định tại Luật Lao động, Nghị định 23/HĐBT, Nghị định 06/CP, Nghị định 12/CP, Thông tư liên tịch số 08/TTLT và Thông tư số 13/BYT-TT.


 Quy định về trang bị bảo hộ lao động



Người sử dụng lao động có trách nhiệm cung cấp đầy đủ trang thiết bị BHLĐ có đủ chất lượng cho người lao động. Quy định tại Luật Lao động, Nghị định số 06/CP, Thông tư số 13/BYT-TT và các quy định về trang thiết bị bảo hộ lao động cho các ngành nghề do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định và bổ sung.



Người lao động có trách nhiệm mang đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động đã được trang bị nhằm bảo vệ sức khoẻ cá nhân, đảm bảo vệ sinh lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp. Quy định tại Luật Lao động, Nghị định số 06/CP, Thông tư số 13/BYT-TT.


2.1.4.2. Tổng quan hệ thống văn bản pháp quy về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động ở một số nước trong khu vực


a. Singapore



Tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động tại Singapore có đạo luật Công ty được ban hành năm 1973 và được sửa chữa lần cuối năm 2001 do Vụ An toàn Lao động và Vụ Sức khỏe Lao động thuộc Bộ Nhân lực đệ trình ban hành. Trong đạo luật này có những nội dung chính như sau: Phần quy định chung, Các thuật ngữ, Đăng ký công ty, Điều khoản chung có liên quan đến sức khoẻ, An toàn, Phúc lợi, Điều khoản riêng liên quan đến SK, An toàn và Công việc, Điều khoản áp dụng và mở rộng,...



Tại Singapore có quy định các bệnh có liên quan đối với nghề nghiệp cần được nhân viên y tế của công ty báo cáo đối với Tổng thanh tra của doanh nghiệp như: bệnh nhiễm độc aniline, bệnh than, nhiễm độc asen, bụi phổi amiăng, bệnh giảm áp, nhiễm độc berily, bụi phổi bông, nhiễm độc cadimi, nhiễm độc carbamate, nhiễm độc bisulphite, bệnh da do crôm, nhiễm độc benzen mạn tính, bệnh liên quan đến khí nén, nhiễm độc cyanide, bệnh da nghề nghiệp, nhiễm độc chì, nhiễm độc mangan, nhiễm độc thuỷ ngân, ung thư trung biểu mô, điếc nghề nghiệp, hen nghề nghiệp, nhiễm độc phốt pho hữu cơ, nhiễm độc các nhóm carbua hyđrô đã được halogen hoá, bụi phổi silic, nhiễm độc máu, nhiễm độc gan ...



Các quy định về khám sức khoẻ công nhân làm việc tại doanh nghiệp đã được ban hành từ năm 1985 và được sửa đổi bổ sung và có hiệu lực từ năm 1997. Ngoài việc khám trước khi tuyển dụng, công nhân phải khám sức khoẻ định kỳ. Nhìn chung việc khám định kỳ được tiến hành hàng năm. Mọi công nhân có kết quả khám nghiệm bất thường và công nhân nữ có thai có thấy dấu hiệu ảnh hưởng đến thai nhi đều bị tạm ngừng công việc có tiếp xúc với yếu tố độc hại.



Việc quản lý an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động tại Singapore do Bộ Nhân lực chịu trách nhiệm quản lý. Vụ Sức khoẻ Nghề nghiệp thuộc Bộ Nhân lực có trách nhiệm đảm vảo việc thực thi các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh lao động đã được ban hành, thiết lập và cưỡng chế thi hành các tiêu chuẩn về vệ sinh lao động thông qua hệ thống văn bản pháp quy và luật. 



Bộ Y tế có trách nhiệm cung cấp các phương tiện dự phòng, điều trị và dịch vụ y tế phục hồi chức năng cho người lao động tại Singapore. Bộ Y tế cũng có trách nhiệm thiết lập các chính sách y tế quốc gia, phối hợp thúc đẩy và xây dựng kế hoạch cân đối giữa khu vực y tế tư nhân và y tế công lập cũng như ban hành các tiêu chuẩn về sức khoẻ chung cho quốc gia.



Bộ Môi trường chịu trách nhiệm chính đối với các dịch vụ sức khoẻ môi trường như hệ thống nước thải, cống rãnh và hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát mức độ ô nhiễm của không khí và nước và các hoá chất và chất độc, kiểm soát mức độ lây lan của các bệnh truyền nhiễm, các yếu tố truyền bệnh và côn trùng và sự an toàn của thực phẩm được lưu hành tại Singapore.


b.Ind«nªsia


Việc tham gia quản lý và điều hành các hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại Inđônêsia do các cơ quan sau đây chịu trách nhiệm:



 Trung tâm Phát triển An toàn Vệ sinh Lao động thuộc Uỷ ban Nghiên cứu và Phát triển – Bộ Nhân lực và Di trú. Trung tâm này được thành lập từ năm 1964 với mục tiêu chính là cải thiện điều kiện làm việc của công nhân thông qua các hoạt động an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.



Uỷ ban Tiêu chuẩn An toàn Vệ sinh Lao động thuộc Bộ Nhân lực và Di trú. Uỷ ban này được thành lập dưới Hội đồng Tiêu chuẩn Lao động của Bộ Nhân lực và Di trú.



Bộ Y tế: Do Trung tâm Sức khỏe thuộc Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính về mặt bảo vệ sức khỏe công nhân và ban hành các tiêu chuẩn tiếp xúc giới hạn đối với các yếu tố trong môi trường làm việc tại nơi sản xuất.


Hệ thống các văn bản pháp quy về an toàn vệ sinh lao động:



- Đạo Luật số 1/1970 về an toàn vệ sinh lao động: Do Bộ Nhân lực và Di trú đệ trình ban hành. Đạo luật này được ban hành tháng 1/1970 với nội dung bảo vệ cư dân và người lao động đối với các nguy cơ tiềm tàng tại mọi nơi làm việc; nhằm cải thiện phúc lợi cho công nhân, năng suất và sản lượng của sản xuất. 



- Đạo luật số 3/1992 về bảo hiểm bồi thường đối với công nhân do Bộ Tài chính đệ trình ban hành. Đạo luật này được ban hành từ tháng 2/1992 nhằm cung cấp bồi thường cho công nhân khi bị mất, giảm thu nhập do ốm đau, tai nạn, thai sản, hưu trí,... trong quá trình làm việc. 


- Đạo luật số 23/1992 về y tế do Bộ Y tế đệ trình ban hành tháng 9/1992 với mục đích nhằm cải thiện tình hình sức khỏe của người lao động trong khuôn khổ triển khai phát triển dịch vụ chăm sóc y tế đối với người dân, cung cấp đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của người dân. 



- Quyết định của Chính phủ số 7/1973 về kiểm tra, phân phối tàng trữ và sử dụng thuốc trừ sâu do Bộ Nông nghiệp ban hành từ tháng 9 năm 1992 nhằm bảo vệ con người và các nguồn lực tự nhiên ngăn ngừa ô nhiễm thuốc trừ sâu ra môi trường bên ngoài. 


- Quyết định của Chính phủ số 11/1975 về an toàn bức xạ nghề nghiệp do Uỷ ban Hạt nhân Quốc gia đệ trình ban hành tháng 2/1973. Các quy định chính nhằm ngăn ngừa nguy cơ của môi trường bức xạ ảnh hưởng đến người lao động và môi trường xung quanh.



- Thông tư số 01/MEN/1976 về tập huấn an toàn vệ sinh lao động cho đối tượng bác sỹ doanh nghiệp do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành tháng 6/1976. 



- Thông tư của Bộ Y tế số 02/MEN/1980 do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành tháng 3/1980 quy định về chế độ khám sức khỏe nghề nghiệp đối với công nhân và người lao động.



- Thông tư số 01/MEN/1981 do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành tháng 4/1981 về quyền và nghĩa vụ báo cáo các bệnh tật có liên quan đến công việc. 



- Thông tư số 03/MEN/1982 do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành tháng 4/1982 nhằm bảo vệ công nhân phòng chống các bệnh có liên quan đến nghề nghiệp và các biện pháp phục hồi chức năng đối với những công nhân bị ốm đau. 



- Thông tư số 03/MEN/1985 do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành về an toàn vệ sinh lao động đối với việc sử dụng amiăng tháng 4/1985 quy định những điều kiện làm việc với amiăng.



- Thông tư số 03/MEN/1986 do Bộ Nhân lực và Di trú ban hành tháng 4/1986 quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với việc sử dụng thuốc trừ sâu tại nơi làm việc. 


c. Trung Quốc



Tham gia công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động tại Trung Quốc do Bộ Lao động và Cứu trợ Xã hội cùng Bộ Y tế Công cộng tham gia. Trong đó bộ Lao động và Cứu trợ Xã hội chịu trách nhiệm ban hành và thanh tra các chính sách, chế độ về lao động trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động. Bộ Y tế Công cộng đề ra các tiêu chuẩn về môi trường làm việc, quản lý về sức khoẻ và bệnh nghề nghiệp của người lao động.



Hiện tại Trung Quốc đã thông qua Luật Lao động từ năm 1994, trong đó có các điều khoản về an toàn và vệ sinh lao động được áp dụng tại các doanh nghiệp. Ngoài ra các bộ, các ngành trong đó có Bộ Lao động trên cơ sở Luật Lao động đã tiến hành hướng dẫn và áp dụng các điều khoản của Luật Lao động. Nội dung chính của các văn bản này có thể chia làm 2 nhóm chính. Nhóm thứ nhất liên quan đến việc ngăn ngừa các nguồn gây nguy hại như cháy, bụi, nhiễm độc, tiếng ồn, nhiệt độ, phóng xạ và các yếu tố trong quá trình khai thác mỏ. Nhóm thứ hai là các quy định có liên quan đến việc triển khai tại các Bộ/ngành nhằm đảm bảo công tác quản lý và thực hành tốt các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh lao động. 


Ngay từ năm 1956 Bộ Y tế Trung Quốc đã nghiên cứu và đề xuất với các cơ quan như Hội đồng Nhà nước, Quốc Vụ Viện và phối hợp với các cơ quan có liên quan thống nhất đưa ra các Quyết định và các tiêu chuẩn về y tế đối với các ngành công nghiệp, tiêu chuẩn giám sát bụi, các biện pháp khống chế bụi, các tiêu chuẩn chẩn đoán và phân loại bệnh bụi phổi ở Trung Quốc cụ thể như: 



+ "Quy định về bệnh nghề nghiệp và quản lý bệnh nhân mắc bệnh nghề nghiệp" (1956 và sửa đổi năm 1987), "Những điều khoản tạm thời về các biện pháp dự phòng y tế đối với công nhân tiếp xúc với bụi silic" (1963), "Những quy định về phòng chống bệnh lao tại các cơ sở sản xuất có tiếp xúc bụi silic" (1963) do Bộ Y tế xây dựng và ban hành.



+ "Những quy định về khai thác mỏ an toàn" (1982), "Những quy định về kiểm soát và phòng chống bệnh bụi phổi ở Trung Quốc" (1987) do Hội đồng Nhà nước phê duyệt và ban hành.


 
+ "Luật Lao động" của Trung Quốc được Quốc Vụ Viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thông qua năm 1994.



+ Đặc biệt từ đầu những năm 1980 cho tới nay, Bộ Y tế đã phối hợp với các cơ quan liên ngành như Xây dựng, Công nghiệp, Lao động, Thương mại,... đưa ra một loạt các quy định liên ngành như: "Các tiêu chuẩn y tế đối với các ngành công nghiệp" (1979), "Tiêu chuẩn quốc gia về phân loại môi trường làm việc có tiếp xúc bụi", "Tiêu chuẩn chẩn đoán X-quang và các nguyên tắc quản lý bệnh bụi phổi-silic" (1986), "Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh học bệnh bụi phổi" (1987) và "Nồng độ tối đa cho phép của bụi" (1979-1989).



Hệ thống văn bản pháp quy này đã cho phép các ngành cùng với ngành y tế kiểm soát môi trường lao động, giám sát y tế đối với công nhân tiếp xúc với bụi và từng bước kiểm soát bệnh bụi phổi tại Trung Quốc.


d. Thái Lan



Hiện nay tổ chức và cơ quan chịu trách nhiệm chính về công tác an toàn vệ sinh lao động tại Thái Lan là Bộ Y tế Công cộng, Bộ Lao động và Bộ Công nghiệp. Ngoài ra còn có sự tham gia của các Bộ khác như Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của các tổ chức hàn lâm khác. Đến năm 2002, Thái Lan đã có 70 bác sỹ sức khoẻ nghề nghiệp, 520 y tá sức khoẻ nghề nghiệp và khoảng 1200 nhà vệ sinh công nghiệp đã được đào tạo về chuyên môn.


2.1.4.3. Đánh giá những ưu điểm và tồn tại của hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến công tác chăm sóc sức khỏe người lao động tại Việt Nam. 


Trong thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã nghiên cứu và ban hành tổng cộng 64 văn bản pháp quy chính bao gồm Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư, Chỉ thị. Những văn bản này tập trung vào hướng dẫn thực hiện một số nội dung như khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, giám định bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động. Bảo hiểm  y tế và bảo hiểm xã hội và các chế độ khác như học tập về an toàn vệ sinh lao động, điều dưỡng phục hồi chức năng, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, bồi dưỡng hiện vật,... 


Việc đánh giá và tổng hợp các văn bản pháp quy đã được ban hành đã rút ra một số ưu nhược điểm như sau:


a. Những ưu điểm

· Hệ thống văn bản pháp quy về cơ bản đã tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các Luật, Nghị định Chính phủ, các thông tư liên Bộ, thông tư và quyết định của Bộ Y tế. Hệ thống văn bản này đã góp phần quan trọng trong các kết quả đạt ®­ ược của công tác chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, điều tra các tai nạn và thực hiện các chế độ liên quan đến ngư ời lao động.

· Công tác khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân đã được tiến hành thường kỳ và đã đi vào nền nếp. Công tác phòng chống bệnh nghề nghiệp đã được ngành y tế tập trung vào những vấn đề bức xúc và nóng bỏng nhất như bệnh bụi phổi-silic. Công tác tập huấn và đào tạo đã được chú trọng. Nhận thức của công nhân về sức khỏe và các biện pháp tự bảo vệ sức khoẻ bước đầu đã được nâng lên từng bước.


· Hệ thống tổ chức y tế lao động được hoàn chỉnh và năng lực của bộ máy thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp tại tuyến tỉnh và của các ngành cũng đã bước đầu được kiện toàn. 


b. Những tồn tại 


· Chưa xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn sức khỏe theo ngành, nghề đặc thù để có thể sử dụng trong khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ.


· Chưa có quy định cụ thể về khám sức khỏe định kỳ theo các yếu tố nguy cơ để có thể dự phòng sớm, giám sát bệnh nghề nghiệp theo đặc thù từng loại bệnh (bụi phổi silic, điếc nghề nghiệp, nhiễm độc chì, hóa chất...).


· Một số tiêu chuẩn vệ sinh lao động quy định chưa phù hợp với các ngành nghề và điều kiện môi trường lao động hiện tại.


· Công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao sức khỏe cho người lao động về các nội dung phòng chống tác hại nghề nghiệp, phòng bệnh, phòng chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động vẫn còn một số hạn chế.


· Chưa có các quy định cụ thể đối với các cơ sở y tế về điều trị phục hồi chức năng tai nạn lao đông và bệnh nghề nghiệp.


· Quy định giám định và đền bù đối với trường hợp tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp như nhau gây khó khăn cho các đơn vị quản lý triển khai thực hiện trong thực tế do loại hình, tính chất cũng như nội dung của 2 trường hợp này rất khác nhau.


· Đối với công tác lập và hoàn chỉnh hồ sơ đối với các trường hợp mắc bệnh nghề nghiệp chuẩn bị giám định tại một số tỉnh triển khai còn kém, gây ách tắc và góp phần gây chậm trễ đối với công tác giám định tại địa phương.


· Một số quy định về chế độ cho người lao động bị bệnh nghề nghiệp như chuyển nghề, đào tạo lại, mức bồi thường bệnh nghề nghiệp,... còn chưa được quy định rõ, chủ yếu còn quy định chung chung.


2.2 : Kết quả nghiên cứu về điều kiện lao động, một số đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe và một số bệnh nghề nghiệp của một số loại hình lao động như xây dựng, luyện kim, hóa chất, nông nghiệp, du lịch... 


2.2.1.  điều kiện lao động


2.2.1.1. Đặc điểm môi trường lao động


Bảng 1. Số mẫu đo đạc môi trường vượt tiêu chuẩn VSCP tại các ngành nghề lao động khác nhau.


		          Ngành


YTMT

		Cơ khí Luyện kim

		Hóa chất

		Xây dựng

		Trồng lúa, chè

		Làng nghề

		Du lịch

		Tỷ lệ chung


%



		Nhiệt độ

		N

		62

		4117

		123

		36

		5

		33

		



		

		%

		33,9

		50,8

		61,0

		5,5

		20,0

		27,3

		5,5-61,0



		Độ ẩm

		N

		62

		4126

		

		36

		5

		29

		



		

		%

		6,5

		9,3

		

		55,5

		0,0

		69,0

		6,5-69,0



		Tốc độ gió

		N

		62

		4015

		

		-

		5

		32

		



		

		%

		33,9

		27,7

		

		-

		0,0

		12,5

		12,5-33,9



		Bụi

		N

		48

		1684

		667

		-

		10

		24

		



		

		%

		60,5

		11,2

		45,1

		-

		100,0

		0,0

		11,2-100



		ồn

		N

		41

		2196

		120

		-

		11

		30

		



		

		%

		41,5

		32,3

		63,3

		-

		100,0

		43,3

		32,3-100



		Hơi khí độc

		N

		30

		3584

		-

		-

		29

		28

		



		

		%

		10,0

		2,8

		-

		-

		89,7

		32,1

		2,8-89,7



		Đo ánh sáng

		N

		-

		4059

		-

		-

		

		16

		



		

		%

		-

		2,2

		-

		-

		

		0,0

		





Nhận xét: 


· Số mẫu nhiệt độ vượt TC VSCP khá cao, dao động từ 20% - 61%, trừ lao động trồng lúa và trồng chè.


· Tỷ lệ mẫu bụi vượt TCVSCP của ngành cơ khí luyện kim và làng nghề đúc đồng rất cao, 60,5% và 100%. Gần 1/2 số mẫu bụi ở môi trường xây dựng cũng vượt TCVSCP.


· Có tới 32,3% - 100% số mẫu tiếng ồn vượt TCVSCP, trong đó nhiều nhất là tại làng nghề và thấp nhất là ngành công nghiệp hóa chất.


· Đáng chú ý là có tới gần 90% số mẫu hơi khí độc tại làng nghề vượt TCVSCP.


Bảng 2. Tỷ lệ người lao động đánh giá về  môi trường lao động các ngành nghề.


		          Ngành


Yếu tố

		Cơ khí-luyện kim

		Xây dựng

		Hóa chất




		Trồng lúa,chè

		Làng nghề

		Du lịch



		

		N=395

		N=500

		N=106

		N=1141

		N=544

		N=1665



		Nãng/l¹nh

		68,1

		73,9

		83,9

		73,6

		75,4

		35,8



		Bụi

		95,8

		89,2

		80,2

		18,3

		65,8

		-



		ồn

		92,2

		70,2

		93,4

		8,5

		74,8

		42,8



		Rung

		43,9

		32,7

		-

		-

		-

		-



		Chất độc hại

		59,0

		20,3

		91,5

		24,5

		69,1

		-





Nhận xét:


· Đối với các ngành nghề phải làm việc liên quan tới máy móc, nhà xưởng như ngành cơ khí luyện kim, hóa chất, xây dựng, làng nghề đúc đồng, tỷ lệ công nhân than phiền về môi trường rất cao. Trên 2/3 cho rằng phải tiếp xúc với bụi, tiếng ồn hoặc nhiệt độ quá nóng của môi trường lao động.


· Tỷ lệ người lao động ngành cơ khí luyện kim phàn nàn về bụi chiếm tỷ lệ cao nhất.


· Tỷ lệ NLĐ ngành hóa chất đánh giá mức độ ồn cũng như hơi khí độc trong môi trường làm việc chiếm tỷ lệ cao >90%.


· Đối với ngành nghề lao động ngoài trời như trồng lúa, trồng chè, tỷ lệ người lao động than phiền về nhiệt độ môi trường chiếm khoảng 2/3.


· Có 42,8% người lao động ngành du lịch phải tiếp xúc với tiếng ồn khi làm việc.


2.2.1.2. Điều kiện lao động các ngành nghề


Bảng 3. Đánh giá tính chất công việc của người lao động các ngành nghề


		         Ngành


Tính chất 


Công việc

		Cơ khí-luyện kim

		Xây dựng

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Làng nghề



		

		N=395

		N=500

		N=741

		N=400

		N=544



		Nhip độ nhanh

		28,4

		-

		-

		-

		-



		Cường độ căng thẳng

		33,6

		20,8

		-

		-

		-



		Đơn điệu

		10,9

		-

		43,5

		19,9

		37,7



		Nặng nhọc

		49,6

		58,5

		27,3

		52,3

		59,9



		Độc hại

		-

		-

		18,2

		46,3

		64,9



		Gò bó

		11,4

		17,4

		9,9

		14,8

		40,4



		Nguy hiểm

		-

		-

		10,1

		25,1

		50,9





Nhận xét:


· Đối với ngành cơ khí luyện kim và xây dựng, có một tỷ lệ đáng kể người lao động cho rằng công việc của họ là nặng nhọc và căng thẳng. 28,4% công nhân cơ khí luyện kim thấy nhịp độ công việc của họ là nhanh.


· Có tỷ lệ lớn số NLĐ trồng chè và trồng lúa nhận định công việc của họ là nặng nhọc và độc hại. 


· Có 50,9% và 39% NLĐ làng nghề đúc đồng cho rằng công việc của họ là nguy hiểm .


2.2.1.3. Tình hình sử dụng HCBVTV và máy móc trong nông nghiệp


* Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong nông nghiệp:


Bảng 4. Tình hình sử dụng HCBVTV trong nông nghiệp:


		Thông tin

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Cà phê*



		

		N=351

		N=200

		N=603



		Tỷ lệ hộ gia đình có sử dụng HCBVTV

		93,4

		97,5

		100



		Trong đó mức độ sử dụng

		

		

		



		- Thường xuyên

		19,4

		76,4

		88,0



		- Thỉnh thoảng

		51,6

		15,9

		12,0



		- Khi cây trồng có bệnh

		21,6

		6,7

		-



		- Rất ít khi

		7,3

		1,0

		-



		Thời gian sử dụng trung bình (năm)

		12,8 ± 7,2

		8,3 ± 3,6

		5-20



		Có cất giữ HCBVTV

		1,8

		10,3

		6,1





* Hồi cứu số liệu của đề tài Cấp bộ [83]


Nhận xét:


· Tỷ lệ HGĐ sử dụng HCBVTV cao, trên 90% đặc biệt là hộ trồng cà phê. 


· Thời gian sử dụng HCBVTV của ngành trồng chè là 8,3 năm và 12,8 năm đối với ngành trồng lúa đặc biệt là công nhân trồng cà phê tỷ lệ phun từ 16- >20 năm là 23,4%.


· Hơn 1/2 gia đình làm nghề trồng lúa thỉnh thoảng phun HCBVTV, tuy nhiên có tới 88% công nhân trồng cà phê và 76,4% gia đình trồng chè thường xuyên phun, đặc biệt là có tới 10,3% cất giữ HCBVTV chủ yếu do tiếc vì phun chưa hết. 


Bảng 5. Tình hình phun HCBVTV của người lao động


		Thông tin

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Cà phê



		

		N=741

		N=400

		N= 603



		Tỷ lệ phun HCBVTV

		67,7

		80,8

		100



		SD BHLD

		97,1

		96,3

		65,5



		Phun theo chiều gió

		84,7

		96,6

		-



		Rửa tay sau phun

		100

		99,1

		100



		Tắm sau phun

		99,1

		99,7

		100





Nhận xét: 


· Tỷ lệ phun HCBVTV của người lao động trồng chè tương đối cao - 80,8%. Khoảng 2/3 người lao động trồng lúa trực tiếp phun HCBVTV và 100% NLĐ trồng cà phê phun HCBVTV.


· Khi phun HCBVTV, hầu hết  người lao động đều sử dụng phương tiện bảo hộ lao động (trên 96%). Các loại phương tiện BHLĐ được sử dụng chủ yếu là mũ, nón, khẩu trang, quần áo riêng

* Sử dụng máy móc trong nông nghiệp


Bảng 6. Sử dụng máy móc.


		Thông tin

		Trồng lúa

		Làng nghề

		Trồng chè



		

		N = 741

		N= 544

		N = 400



		Tỷ lệ % người lao động


 sử dụng máy móc

		22,5

		20,4

		18,2



		Máy phù hợp về

		

		

		



		- Trọng lượng

		79,7

		

		42,4



		- Kích thước

		86,2

		

		42,4



		- Dễ sử dụng

		89,5

		

		54,7





Nhận xét:


· Tỷ lệ NLĐ sử dụng máy móc trong lao động trồng lúa là 22,5%, trong lao động làng nghề là 20,4%. Tỷ lệ người lao động trồng chè sử dụng máy móc trong lao động tương đối thấp hơn, chiếm 18,2%.


· Tỷ lệ NLĐ đánh giá máy móc phù hợp về trọng lượng, kích thước và dễ sử dụng ở ngành trồng lúa cao hơn trồng chè. Chỉ có 54,7% NLĐ trồng chè cho rằng máy dễ sử dụng.


2.2.2. ảnh hưởng của chất lượng dân số đến phát triển nguồn nhân lực


2.2.2.1. Thực trạng chất lượng dân số


Đánh giá chung thành tựu của Việt Nam những năm gần đây trên ba phương diện của sự phát triển con người là Sức khoẻ - Học vấn - Mức sống là khá rõ rệt. Chỉ số HDI từ 0,539 ở năm 1992 đã tăng lên 0,688 ở năm 2000 và có sự cải thiện nhất định trong tương quan so sánh với các nước từ vị trí 120/174 nước ở năm 1992 đã lên vị trí 109/173 năm 2000 và năm 2004 chỉ số HDI là 0,69 xếp thứ 121/177 nước tham gia xếp hạng. Như vậy mức tăng HDI của chúng ta còn chậm so với các nước trên thế giới.


Đi sâu vào các nhóm yếu tố đặc trưng có liên quan trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực, qua phân tích đánh giá cũng cho thấy:


a. Về mặt thể lực: 


· Trong thập kỷ 90, từ trẻ em cho đến người trưởng thành, ở cả nam và nữ đều có sự gia tăng rõ rệt về tầm vóc và thể lực, đặc biệt là ở đồng bằng và các đô thị.


· Tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi (tính theo cân nặng/tuổi) đã giảm từ 53,2% (trước đây) xuống còn (25,7%) (hiện nay).


· Mức năng lượng bình quân đầu người đã tăng được từ 1.895 Kcal/ngày (trước đây) lên 1.912 Kcal/ngày (hiện nay).


b. Về mặt trí lực


Số người đang đi học đã tăng lên từ 23,6% ở năm 1989 lên 27,6% ở năm 1999; số người từ 5 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường giảm nhanh (từ 18,0% ở năm 1989 xuống còn 10% ở năm 1999).


Tình trạng biết chữ của dân số cũng được cải thiện khá rõ. Tỷ lệ biết chữ của dân số từ đủ 10 tuổi trở lên tăng từ 88,2% ở năm 1989 lên 91,1% ở năm 1999, trong đó tỷ lệ này ở nữ giới tăng nhanh hơn nam giới.


Trình độ học vấn của dân số tương đối cao, trên một nửa dân số từ 6 tuổi trở lên có trình độ thấp nhất là đã tốt nghiệp trung học cơ sở (54,5%).


c. Về năng lực xã hội


· Tính đến năm 2002 dân số Việt Nam có 79,5 triệu người - lớn thứ 3 (sau Indonesia và Philippines) trong 11 nước ở khu vực Đông Nam á và là nước thứ 13 trong số những nước đông dân nhất thế giới.


· Tỷ trọng nhân khẩu thành thị ngày càng tăng (từ 19,24% ở năm 1979 lên 19,36% ở năm 1989; 23,47% ở năm 1999 và 24% ở năm 2002).


· Tỷ số giới tính được coi là một trong số thước đo quan trọng nhất của cơ cấu dân số theo giới tính. Thông thường, tỷ số giới tính chung của dân số các nước phát triển thường nhỏ hơn 100 và xấp xỉ hoặc lớn hơn 100 với các nước kém phát triển. ở Việt Nam, tỷ số này khá thấp (96,4 nam trên 100 nữ) do ảnh hưởng của hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ. Do vậy, vấn đề giới ngày càng được quan tâm và chú trọng nhiều hơn trong các chương trình và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam khi chuyển sang giai đoạn phát triển công nghiệp  hoá - hiện đại hoá đất nước.


· Trong nhiều năm gần đây mức độ sinh của nước ta giảm đảng kể và tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Dân số đang có xu hướng lão hoá. Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm (từ 39% ở năm 1989 xuống 33% ở năm 1999 và chỉ còn 30% ở năm 2002) và tỷ trọng người trên 65 tuổi ngày càng tăng (dưới 5% ở năm 1989, tăng lên 5,8% ở năm 1999 và 6,3% ở năm 2002). Do vậy, vấn đề chăm sóc và tạo điều kiện để phát huy vai trò của người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng được Đảng, Nhà nước các cấp và toàn xã hội quan tâm.


2.2.2.2. Thực trạng chất lượng dân số hoạt động kinh tế (lực lượng lao động)


* Quy mô, cơ cấu lực lượng lao động


Theo kết quả điều tra lao động - việc làm, tại thời điểm 1/7/2002, cả nước có 40716,8 ngàn người từ đủ 15 tuổi trở  lên tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên trong 12 tháng qua tính đến thời điểm điều tra (gọi tắt là lực lượng lao động), trong đó : nữ chiếm 49,30%; khu vực thành thị có 9704,1 ngàn người (23,8%); khu vực nông thôn có 31012,7 ngàn người(76,2%)


- So với năm 2001, lực lượng lao động cả nước tăng 1227 ngàn người với tốc độ tăng 3,11%; khu vực nông thôn tăng thêm 710,8 ngàn người, với tốc độ tăng 2,35%; khu vực thành thị tăng 516,2 ngàn người với tốc độ tăng 5,62%.


- Chia theo các nhóm ngành: Mức tăng bình quân hàng năm giai đoạn 1996-2002 của nhóm : 
Khai thác đá và khai thác mỏ tăng 10,84%


                      Xây dựng: 5,64%


           Nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ có liên quan:  3,35%  


- Chia theo nhóm tuổi, tính chung cho cả nước:


 lực lượng lao động trẻ (nhóm tuổi 15 - 34) chiếm 49,65%


 lực lượng lao động trung niên (nhóm tuổi 35 - 54) chiếm 43,63%


 lực lượng lao động cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên) chiếm 6,72%. So với năm 1997 (sau 5 năm), tỷ lệ lao động trẻ chiếm trong tổng lực lượng lao động nói chung của cả nước giảm 5,08%; tỷ lệ lao động trung niên giảm 5,81%; trong khi lao động cao tuổi tăng thêm 0,73%....>  Như vậy, rõ ràng là cùng với dân số đang có xu hướng già hoá, lực lượng lao động cũng có xu hướng già hoá.


*  Phân bố lực lượng lao động


Năm 2002 so với năm 2001, tỷ lệ lực lượng lao động ở khu vực thành thị tuy vẫn tiếp tục gia tăng nhưng chậm (0,6%) và lực lượng lao động của cả nước chủ yếu vẫn tập trung ở khu vực nông thôn (76,1%).


* Trình độ học vấn (giáo dục phổ thông) của lực lượng lao động


Tính chung cho cả nước có 3,74% số người đang mù chữ; 47,79% trình độ tốt nghiệp tiểu học;  30,06% đã tốt nghiệp phổ thông cơ sở; 18,42% đã tốt nghiệp phổ thông trung học.


So với năm 1996, tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế không biết chữ giảm; tỷ lệ người đạt trình độ học vấn ở các cấp học cao đều có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở khu vực thành thị 


* Trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) của lực lượng lao động (LLLĐ)


Số lao động từ sơ cấp/ có chứng chỉ nghề chiếm 19,62% tổng LLLĐ. Số lao động có trình độ công nhân kỹ thuật có bằng trở lên  chiếm 12,6%. So với năm 1996 có sự gia tăng rõ rệt về tỷ lệ lao động có CMKT ở cả khu vực thành thị và nông thôn.


2.2.2.3. Mối liên hệ giữa chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực 


Các trị số xác định mức độ tương quan giữa chỉ số HDI và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của dân số hoạt động kinh tế dao động trong khoảng 0,859 đến 0,974. Điều đó chứng tỏ những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực nâng cao chất lượng dân số trên 3 phương diện của sự phát triển con người (sức khoẻ - học vấn - mức sống) ở Việt Nam những năm gần đây là yếu tố nội sinh có quan hệ khá chặt chẽ đến phát triển nguồn nhân lực về các mặt:


· Tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong tổng lực lượng lao động;


· Tăng tỷ lệ lao động ở khu vực thành thị trong tổng lực lượng lao động;


· Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong các khu vực phi nông nghiệp;


· Nâng cao năng suất lao động xã hội.  


2.2.2.4. Những khó khăn và thách thức trong lĩnh vực nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực khi chuyển sang giai đoạn công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước


a. Hệ số đô thị hoá (biểu hiện qua tỷ lệ nhân khẩu thành thị) còn ở mức thấp - đứng hàng thứ 8 trong số 11 nước ở Đông Nam ¸. 


Mức sống dân cư (biểu hiện qua thu nhập bình quân đầu người với đơn vị tính là USD và tính theo phương pháp sức mua tương đương) cũng thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực. 


Các chỉ số cơ bản về mức độ chết của trẻ sơ sinh và tuổi thọ trung bình của Việt Nam mới chỉ ở mức trung bình so với các nước Đông nam ¸ 


b. Sự khác biệt về trình độ học vấn giữa nam và nữ, giữa hai khu vực thành thị và nông thôn, đặc biệt là ở trình độ cao đẳng, đại học trở lên ngày càng lớn.


 c. Phân bố dân cư​ và LLLĐ còn nhiều bất hợp lý so với nhu cầu và tiềm năng phát triển giữa khu vực thành thị và nông thôn; giữa các vùng lãnh thổ cũng nh​ư giữa các khu vực kinh tế.


d. Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp so với nhiều nước ở châu á và ngày càng bất cập so với nhu cầu nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.


e. Đội ngũ lao động có chuyên môn kỹ thuật vừa thiếu về số lư​ợng vừa yếu về kỹ năng, tay nghề và khả năng thích ứng tr​ước yêu cầu của nền kinh tế thị trư​ờng lại chủ yếu tập trung ở các khu đô thị gây nên tình trạng thừa thiếu cục bộ. 


Tỷ lệ thất nghiệp của lao động qua đào tạo ở khu vực thành thị còn ở mức cao và có xu h​ướng gia tăng.


g. Cơ cấu và chất lư​ợng lao động chuyển dịch còn chậm, năng suất lao động, thu nhập còn thấp, sự chuyển biến trong nhận thức về lao động, việc làm và định h​ướng nghề nghiệp còn nhiều hạn chế và chư​a đồng bộ giữa các cấp, các ngành cũng nh​ư bản thân các hộ gia đình và ng​ười lao động.


h. Sức ép về việc làm và mặt trái của nền kinh tế thị trư​ờng đang làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, ảnh h​ưởng không tốt đến nâng cao chất lượng dân số và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hoá. 


Đòi hỏi có việc làm và việc làm phù hợp đang là vấn đề bức xúc của cả xã hội.


 Tỷ lệ thất nghiệp hữu hình cũng như​ vô hình ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn còn cao. 


2.2.3.  Đặc điểm sinh thể


2.2.3.1. Chỉ số khối cơ thể (BMI)


Bảng 7. Tỷ lệ người phân theo  3 mức của BMI trong  các ngành


		          Ngành


BMI

		CKLK

		Xây dựng

		Nông nghiệp

		Du lịch

		Hoá chất

		Tỷ lệ 
chung %



		

		n=375

		n=374

		n=600

		n=404

		N=297

		N = 2050



		Nhẹ cân (<18,5)

		9,1

		19,9

		31,3

		21,8

		7,4

		19,8



		Bình  thường    (18,5- 23)

		71,5

		72,7

		66,2

		70,8

		59,6

		68,3



		Quá cân (>23)

		19,4

		7,4

		2,5

		7,4

		32,9

		11,9





Nhận xét:


· Có khoảng 20% số NLĐ ở các ngành nghề có cân nặng thấp so với tiêu chuẩn. Đa số NLĐ (68,3%) các ngành nghề có chỉ số BMI mức bình thường.


2.2.2.2. Điện tâm đồ


                  Tỷ lệ %
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Biểu đồ 1. Kết quả điện tâm đồ của công nhân ngành cơ khí luyện kim, 


ngành hóa chất, xây dựng.


Nhận xét:


· Có tới 38,6 %  NLĐ ngành hóa chất có hình ảnh điện tâm đồ thay đổi.


· Tỷ lệ này ở ngành cơ khí luyện kim là 28%, xây dựng là 18,6%


Kết quả cụ thể điện tâm đồ như sau:


Bảng 8. Một số biến đổi điện tâm đồ ở công nhân ngành xây dựng và hoá chất (N=83)


		TT

		Chỉ tiêu

		Số lượng

		%



		1

		Soc Lion (+)

		10

		12,0



		2

		Rối loạn dẫn truyền thất phải và RLDT trong thất

		5

		6,0



		3

		Biến đổi trục điện tim

		35

		42,2



		4

		Điện tâm đồ bệnh

		4

		4,8



		5

		Điện tâm đồ không đổi

		25

		30,1





Nhận xét :


           - Tỷ lệ công nhân có điện tâm đồ không thay đổi chiếm tỷ lệ 30,1%


- Số có điện tâm đồ thây đổi nhiều hơn là : biến đổi trục điện tim                (42,2%), dấu hiệu Scolo – Lion (+) (12,0%). Điện tâm đồ nghi bệnh lý chỉ chiếm 4,8%.


· Đánh giá trạng thái chức năng hệ tim mạch cho thấy kết quả :


Bảng 9. Các chỉ số dao động nhịp tim trung bình của công nhân xây dựng


		TT

		Chỉ số

		Trung bình


(
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 ( ()

		Tối đa

		Tối thiểu



		1

		( (giây)

		0,042 ( 0,013

		0,086

		0,020



		2

		Chỉ số căng thẳng (đơn vị điều khiển)

		171 ( 162,3

		1063

		61



		3

		Tần số nhịp tim (nhịp/phút)

		76,0 ( 9,77

		91

		61





Nhận xét: 


Kết quả bảng trên cho thấy, các chỉ số dao động nhịp tim trung bình của nhóm  nghiên cứu thể hiện căng thẳng trạng thái chức năng hệ tim mạch mức trung bình (mức 2/4) theo phân loại của Baevxki, 1984. 


Bảng 10. Tỷ lệ công nhân xây dựng có căng thẳng chức năng hệ tim mạch (N=42)


		TT

		Chỉ tiêu

		Số lượng

		%



		1

		( < 0,040 "

		19

		45,2



		2

		Chỉ số căng thẳng ( 200

		13

		31,0



		3

		Tần số nhịp tim > 90 nhịp/phút

		6

		14,0



		4

		Trội giao cảm

		11

		26,2



		5

		Trội phó giao cảm

		1

		2,4



		6

		Rối loạn điều khiển nhĩ trái trội phó giao cảm

		1

		2,4





Nhận xét: 


Tỷ lệ công nhân xây dựng có căng thẳng chức năng hệ tim mạch mức 3/4 với ( <0,040” là 45,2% và chỉ số căng thẳng >200 là 31,0%. Các biểu hiện rối loạn trạng thái thần kinh thực vật điều khiển nhịp tim là 31,1% trong đó trội giao cảm là 26,2%. 


2.2.2.4. Chức năng hô hấp
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Biểu đồ 2: Kết quả đo chức năng hô hấp của công nhân các ngành lao động.


Nhận xét: Trong số những người đo chức năng hô hấp cho thấy tỷ lệ NLĐ ngành cơ khí luyện kim có dấu hiệu bất thường về chức năng hô hấp tương đối cao - 60%. Số NLĐ của ngành hóa chất và xây dựng có chức năng hô hấp bất thường lần lượt là 32,2% và 27,6%.


2.2.2.5. X  quang phổi
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Biểu đồ 3. Tỷ lệ công  nhân ở 3 ngành có hình ảnh Xquang phổi bất thường


Nhận xét:


· Kết quả chụp Xquang phổi trên các đối tượng cho thấy có tới 12,2% công nhân xây dựng và 11,4% công nhân hóa chất có dấu hiệu của bệnh bụi phổi silic.


· 57% công nhân cơ khí luyện kim có dấu hiệu Xquang phổi bất thường.


2.2.2.6. Xét nghiệm máu


Bảng 11. Tỷ lệ % công nhân có thay đổi công thức máu


		          Ngành


XN máu

		Cơ khí-luyện kim

		Hóa chất



		

		N=40

		N=33



		Giảm hồng cầu

		0,0

		12,5



		Giảm huyết sắc tố

		0,0

		15,6



		Tăng bạch cầu

		37,5

		21,8



		Giảm tiểu cầu

		-

		40,6



		Tăng bạch cầu ái toan

		-

		10,3





Nhận xét:


- Có một tỷ lệ đáng kể công nhân cơ khí  và hóa chất có số lượng bạch cầu tăng


- Có một tỷ lệ công nhân hóa chất tiếp xúc với khí CO có giảm hồng cầu và huyết sắc tố


- Số công nhân tiếp xúc với hóa chất bị giảm tiểu cầu (40,6%)  và tăng bạch cầu ái toan (10,3%).


2.2.2.7. Xét nghiệm nước tiểu

Bảng 12. Kết quả xét nghiệm nước tiểu


		          Ngành


XN nước tiểu

		Cơ khí-luyện kim


N=40

		Hóa chất Đ.Nai


N= 174



		

		SL 

		%

		SL

		%



		ALA niệu(  10 mg/l

		8

		20

		61

		35,1



		Asen niệu > 0,1mg/l

		6

		15

		

		-





Nhận xét: 


Kết quả xét nghiệm nước tiểu cho thấy 20% công nhân cơ khí luyện kim  và 35,1% công nhân Xây dựng có delta ALA niệu (  10 mg/l và 15% có lượng Asen niệu > 0,1mg/l 


2.2.2.8. Đo thính thị vận động

Bảng 13.  Kết quả TGPX thính thị vận động của công nhân xây dựng (n=47)


		Chỉ tiêu
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 ( (

		Tỷ lệ các mức chức năng



		

		

		Mức 1

		Mức 2

		Mức 3



		

		

		SL

		  %

		SL

		  %

		SL

		  %



		TGPX* thính vận động (ms)

		159,3 ( 9,76

		27

		57,4

		20

		42,6

		0

		0



		TGPX thị vận động (ms)

		179,3(12,28

		10

		21,3

		34

		72,3

		3

		6,4





* TGPX là thời gian phản xạ


Nhận xét:  Hầu hết công nhân xây dựng có chỉ tiêu về chức năng cảm giác–vận động  ở mức 1 và 2, trong đó chức năng cảm giác vận động về thính giác thể hiện tốt hơn so với chức năng cảm giác vận động thị giác. 


Bảng 14. Thời gian thính thị vận động của công nhân ngành hóa chất


		Các chỉ tiêu

		Đơn vị đo

		Hóa chất Việt Trì

		Supe PP Lâm Thao



		

		

		<15 năm


(n=34)

		> 15 năm


(n=16)

		<15 năm


(n = 23)

		>15 năm


(n = 28)



		T.gian thị giác vận động đơn giản

		ms

		271,5( 21,3

		319,6( 27,3

		256,5( 19,7

		287,3( 22,4



		T.gian thị giác vận động phức tạp

		ms

		436,8( 25,7

		498,9( 33,4

		496,8( 32,5

		521,8( 35,6



		Tốc độ xử lý t/tin

		bÝt/s

		3,2 ( 1,6

		3,9 ( 1,9

		3,6 ( 1,7

		4,3 ( 2,2



		T.gian thính giác vận động

		ms

		382,5( 29,5

		456, ( 36,7

		329,2( 26,1

		385,1( 28,5





Nhận xét:


- Thời gian thính giác vận động của người lao động có tuổi nghề cao kéo dài hơn nhiều (74,2 miligiây) so với nhóm có tuổi nghề <15 năm.


- Thời gian thính thị vận động đều có sự khác biệt mang ý nghĩa thông kê giữa hai nhóm tuổi nghề (p<0,05). Tuy nhiên thời gian thính giác vận động ở người có tuổi nghề cao kéo dài hơn .


2.2.2.9.Đo khả năng chú ý



[image: image11.wmf]32.5


5


52.5


77.5


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


Trước lao động


Sau lao động


Trung bình


Tốt




Biểu đồ 4: Kết quả đo khả năng chú ý của người lao động ngành luyện kim.


Nhận xét:


Khả năng chú ý của người lao động thay đổi đáng kể trước và sau lao động. Số người đạt mức độ tốt giảm 27,5%.


2.2.4. Tình hình sức khỏe, bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao động của NLĐ các ngành nghề


2.2.4.1. Tình hình sức khỏe NLĐ các ngành nghề:


a. Phân loại sức khỏe


Bảng 15.  Phân loại sức khỏe (tỷ lệ %)


		   Ngành


PLSK

		Cơ khí luyện kim

		Hóa chất*

		Xây dựng

		Nông nghiệp

		Du lịch

		Chung



		

		n=395

		n = 374

		n=539

		n = 600

		n=404

		N = 2312



		Loại I

		12,7

		9,9

		29,1

		6,2

		36,4

		18,5



		Loại II

		32,7

		43,3

		38,6

		41,0

		42,6

		39,7



		Loại III

		36,1

		29,8

		30,2

		26,6

		12,6

		27,1



		Loại IV

		12,5

		12,4 

		2,1

		19,3

		6,4

		10,8



		Loại V

		6,0

		4,6 

		0,0

		7,0

		2,0

		3,9





* Giá trị trung bình từ năm 1998 đến 2002


Nhận xét:


     -     Nhìn chung ở tất cả các ngành sức khỏe loại 2 và 3 là chủ yếu
: 66,6%.


· Tỷ lệ NLĐ có sức khỏe loại I của ngành du lịch (36,4%) và xây dựng  (29,1%) cao hơn ngành khác.


· Vẫn có một tỷ lệ NLĐ ở các ngành nghề có sức khỏe loại 4 và 5 (15,7%). 

Tình hình mắc bệnh/ triệu chứng bệnh trong 2 tuần qua
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Biểu đồ 5. Tỷ lệ NLĐ ốm trong 2 tuần qua.


Nhận xét:


· Có tới 44,8% công nhân cơ khí luyện kim bị ốm trong 2 tuần qua.


· Tỷ lệ NLĐ trồng trọt bị ốm trong 2 tuần qua dao động từ 11,7% đến 20,8%. 
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Biểu đồ 6. Tỷ lệ các triệu chứng xuất hiện sau ngày làm việc của công nhân hóa chất 


Nhận xét : các triệu chứng xuất hiện sau ngày làm việc là những biểu hiện kích thích của hóa chất
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Biểu đồ 7. Tỷ lệ% các triệu chứng xuất hiện sau ngày làm việc của NLĐ làng nghề


b. Mô hình bệnh tật

Khám lâm sàng cho NLĐ các ngành nghề cho thấy tỷ lệ mắc các bệnh như sau
Bảng 16. Tỷ lệ mắc bệnh  của người lao động  ở các ngành nghề


		          Ngành


Bệnh

		Cơ khí-luyện kim

		CNHC

		Xây dựng

		Nông nghiệp

		Cà phê


*

		Du lịch

		Chung



		

		n=395

		n=198

		n=539

		n=600

		n=


5897

		n=404

		N = 8033



		Tai mũi họng




		39,0

		66,7

		63,4

		40,1

		24,3

		29,7

		30,1



		Hô hấp




		36,2




		10,6-

		5,0




		12,3




		6,1

		-

		7,8



		Thần kinh

		-

		18,7

		5,5

		44,2

		4,5

		0,5

		7,8



		Tiết niệu

		7,3

		-

		1,9

		5,2

		5,0

		4,0

		4,7



		Mắt

		29,1

		16,7

		9,0

		38,7

		3,2

		3,7

		7,9



		Da 

		-

		11,1

		4,1

		25,8

		2,3

		2,7

		4,3



		RHM

		29,9

		49,0

		15,8

		-

		4,4

		43,6

		



		Ngoại khoa

		-

		-

		-

		20,4

		2,2

		0,7

		



		Tiêu hóa

		14,9

		

		5,6

		24,1

		12,3

		4,2

		12,5



		Tim mạch

		12,9

		14,1

		4,8

		6,3

		4,7

		7,4

		5,6



		Nội tiết

		-

		-

		-

		1,7

		2,2

		1,5

		



		Cơ xương khớp

		20,0

		10,6

		10,9

		28,0

		6,5

		3,2

		9,0



		Phụ khoa

		-

		25,0

		18,6

		56,1

		10,3

		2,0

		14,5





* Số liệu hồi cứu


Nhận xét:


· Bệnh thường gặp nhất của NLĐ các ngành nghề là bệnh tai mũi họng (29,7%-66,7%).


· Tỷ lệ NLĐ nông nghiệp mắc các bệnh về mắt cao hơn hẳn các ngành khác 38,7%.


· Có tới 36,2% công nhân cơ khí luyện kim mắc các bệnh hô hấp.


· Tỷ lệ NLĐ nông nghiệp  mắc bệnh da  cao nhất  25,8%.


· Gần 50% công nhân hóa chất mắc các bệnh về răng miệng.


· Tỷ lệ lao động nữ ngành du lịch mắc bệnh phụ khoa rất thấp 2%. Trong khi đó hơn 50%  NLĐ nông nghiệp mắc bệnh phụ khoa.


c.  Tình hình thai sản

Bảng 17. Tỷ lệ % tai biến thai sản của NLĐ nông nghiệp


		          Ngành


Tiền sử thai sản

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Làng nghề



		

		N=370

		N=182

		N=240



		Xảy thai

		11,1

		15,4

		13,8



		Thai chết lưu

		1,9

		0,0

		2,9



		Con dị tật

		0,5

		0,0

		0,0





Nhận xét:



Có một tỷ lệ đáng kể lao động nữ nông nghiệp có tiền sử bị xảy thai và thai chết lưu.


2.2.4.2. Tình hình bệnh nghề nghiệp của NLĐ.


Bảng 18. Tỷ lệ người mắc bệnh nghề nghiệp 


		           Ngành


BNN

		Cơ khí


luyện kim


n=395

		Hóa chất




		Xây dựng


N=710

		Làng nghề


N=46



		

		N

		%

		N

		%

		N

		%

		N

		%



		Bụi phổi

		45

		11,4

		5/44

		11,4

		73

		10,3

		-

		-



		Nhiễm độc chì

		9

		2,3

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Điếc nghề nghiệp

		9

		2,3

		6/42

		14,3

		61

		8,6

		10

		21,7



		Lao

		-

		-

		-

		-

		32

		4,5

		-

		-



		Da

		-

		-

		-

		-

		267

		37,6

		-

		-



		Tổn thương răng do tiếp xúc Fluor

		-

		-

		68/96

		70,8

		-

		-

		-

		-





Nhận xét: Kết quả khám sức khỏe cho thấy 


· Tỷ lệ công nhân cơ khí luyện kim, hóa chất và xây dựng mắc bệnh bụi phổi khá cao, chiếm khoảng 1/10 tổng số công nhân được khám.


· Khoảng 20% công nhân ngành hóa chất và NLĐ làng nghề đúc đồng bị tổn thương sức nghe do tiếng ồn nơi làm việc.


· Có tới 37,6% công nhân xây dựng mắc các bệnh da.


· Trên 70%  công nhân hóa chất có các tổn thương răng do tiếp xúc với Fluor.


* Các biểu hiện nhiễm độc CO ở công nhân ngành hóa chất


Các triệu chứng biểu hiện nhiễm độc do tiếp xúc CO nghề nghiệp: Nghiên cứu trên 33 công nhân tiếp xúc với CO cho thấy ba triệu chứng phổ biến nhất là: đau đầu (31,7%); chóng mặt (23,1%) ; mệt mỏi (15,4%). 


  Công nhân xưởng tạo khí bị đau đầu trong ca làm việc chiếm tỷ lệ 41,5% cao hơn hẳn so với các xưởng khác.


Hàm lượng HbCO trong máu:


 Hàm lượng HbCO trong máu dao động từ 0,6% -5,4%


 Hàm lượng HbCO từ 1,6%-2,5% có 15 người (45,5%)


 Hàm lượng HbCO từ 2,6%-4% có 3 người (9,1%) 


 Hàm lượng HbCO >4% có 9 người (27,3%).


Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy có những triệu chứng của nhiễm độc mãn tính CO (gây giảm hồng cầu, giảm huyết sắc tố):


 Có bốn người có biến đổi hồng cầu chiếm  12,5%


 Năm người có biến đổi huyết sắc tố chiếm  15,6%


  Bảy người có biến đổi bạch cầu chiếm  21,8%


  Tỉ lệ giảm tiểu cầu 40,6%. 


Bệnh bụi phổi silic


Bảng 19. Tỷ lệ % NLĐ mắc bệnh bụi phổi-silic theo phân loại của ILO


		Phân loại của ILO

		Xây dựng

		Hóa chất



		Loại 1/0p trở lên

		5,7

		9,1



		Loại 0/1p-q

		4,5

		2,3





Nhận xét :      


          - Công nhân mắc bệnh bụi phổi-silic thể 1/0p chiếm tỷ lệ cao hơn (5,7% công nhân xây dựng và 9,1% công nhân hóa chất)


- Công nhân mắc bệnh thể 0/1 p-q (4,5% công nhân xây dựng và 2,3% công nhân hóa chất). 


Bảng 20. Mối tương quan tuổi nghề và bệnh bụi phổi-silic của công nhân nhà máy VLCL Thái Nguyên.


		TT

		Tuổi nghề

		Số điều

		Số mắc bệnh

		P



		

		

		tra

		n

		Tỷ lệ %

		Pc < 0,001**



		1

		Dưới 10 năm

		136

		30

		22,06

		P1,2 < 0,001**



		2

		Từ 10-15 năm

		128

		46

		35,94

		P1,3 < 0,001**



		3

		Trên 15 năm

		64

		40

		62,50

		P3,2 < 0,01*



		

		Cộng

		328

		116

		35,37

		





Nhận xét:


Tuổi nghề càng cao thì tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic nghề nghiệp càng cao, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (P< 0,01-0,001).


Bảng 21. Tỷ lệ NLĐ  mắc bệnh lao kết hợp bụi phổi


		Công ty

		Lao

		BP-lao

		BP-silic



		Đá Hoá An (n=199)

		3 (1,6%)

		1 (0,5%)

		31 (16,1%)



		Gạch ngói Đồng Nai (n=197)

		10 (5,0%)

		3 (1,52%)

		38 (19,1%)



		Ximăng Hải Phòng (n=314)

		19 (6,7%)

		1 (0,3%)

		4 (1,4%)



		Tổng số  (n =710)

		32 (4,5%)

		5 (0,7%)

		73 (10,8%)





               Nhận xét:


Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi-silic cao nhất ở Xí nghiệp gạch ngói Đồng Nai 19,1%, sau đó đến mỏ đá Hoá An 16,1%.



Có một tỷ lệ nhỏ công nhân mắc kết hợp bệnh  bụi phổi - lao (0,7%)


Điếc nghề nghiệp


Bảng 22. Tỷ lệ NLĐ bị bệnh điếc do tiếng ồn ở các  ngành


		Công ty

		Số lượng đo biểu đồ thính lực

		Bệnh điếc nghề nghiệp



		

		

		n

		%



		Ngành xây dựng

		711

		61

		8,6



		Cơ khí luyện kim

		395

		9

		2,3



		Hóa chất

		81

		6

		14,3



		Làng nghề

		46

		10

		21,7



		Tổng số

		1233

		86

		6,9





           Nhận xét: Tỷ lệ điếc nghề nghiệp ở các ngành 6,9%  (dao động 2,3%- 14,3%).


                 Hầu hết các trường hợp điếc do tiếng ồn đều ở mức độ nhẹ
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Biểu đồ 8. Tỷ lệ nghi điếc nghề nghiệp theo nhóm tuổi đời
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Biểu đồ 9. Tỷ lệ điếc nghề nghiệp theo nhóm tuổi nghề (%).


Nhận xét:



Tỷ lệ nghi điếc nghề nghiệp của người lao động đúc đồng chiếm  21,7%, trong đó tỷ lệ ở nam cao hơn nữ 7,5 lần (p<0.05). Tỷ lệ này tăng theo tuổi đời và tuổi nghề.


Bệnh da 


Bảng 23. Bệnh da thường gặp ở công nhân ngành xây dựng


		Công ty

		Sẩn ngứa, dị ứng

		Sạm da

		Nấm da

		Viêm nang lông

		¸ sõng

		Bệnh tổ đỉa

		Tổng số



		

		

		

		

		

		

		

		n

		%



		Đá Hoá An

		8

		29

		25

		2

		0

		7

		71

		35,7



		GN Đồng Nai

		7

		50

		10

		2

		0

		2

		71

		36,0



		XM Hải Phòng

		52

		32

		21

		12

		8

		0

		125

		39,8



		Tổng

		67

		111

		56

		16

		8

		9

		267

		37,6





Nhận xét:


         Kết quả bảng trên cho thấy :



- Bệnh sạm da nghề nghiệp gặp nhiều nhất ở xí nghiệp gạch ngói Đồng Nai 50/197 công nhân (chiếm tỷ lệ 25,4%), tiếp theo là mỏ đá Hoá An 14,6%. 



- Tỷ lệ các bệnh da nói chung hay gặp ở công nhân ximăng (Hải Phòng 39,8%).


Tổn thương răng do tiếp xúc Fluor


Bảng 24: Tổn thương Fluorosis trên răng của công nhân PX điều chế thuốc trừ sâu, ngành CNHC


		        Tình trạng      


Nhóm

		Tổn thương Fluorosis

		Không t.th­¬ng Fluorosis

		p



		

		N

		%

		n

		%

		



		Tiếp xúc (n = 96) 

		68

		70,83

		25

		26,04

		< 0,05



		K.tiếp xúc (n=81)

		44

		54,32

		3

		3,7

		





Nhận xét:


- Tổn thương Fluorosis trên răng của nhóm công nhân tiếp xúc cao hơn nhóm chứng ở mức có ý nghĩa thống kê (P < 0,05).


- Phân loại tổn thương Fluorosis theo Dean cải tiến đều gặp cả 5 mức độ tổn thương. 


- Sự khác biệt về mức độ tổn thương giữa hai nhóm công nhân tiếp xúc fluorua nghề nghiệp và nhóm không tiếp xúc ở mức có ý nghĩa thống kê. 


Các triệu chứng nhiễm độc hóa chất BVTV của người lao động trồng lúa, cà phê


  
Kết quả điều tra phỏng vấn hộ gia đình về các biểu hiện nhiễm dộc hóa chất BVTV [10] cho thấy:


Bảng 25 : Các triệu chứng nhiễm độc hóa chất BVTV


		STT

		Triệu chứng

		Tỷ lệ %



		

		

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Trồng cà phê

		Chung



		1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19

		Lợm giọng


Chóng mặt


Đau ngực


Choáng váng


Mất ngủ


Đau đầu


Cay mắt


Buồn nôn


Nhìn mờ


Co giật mắt


Nóng rát lưỡi


Hoa mắt


Ngứa mắt


Ngứa da


Nôn


Nóng rát mắt


Nóng rát mũi


Mệt mỏi


Nóng rát mặt

		15,7


41,0


9,7


29,7


12,0


62,7


11,0


18,3


7,0


4,7


5,3


9,7


15,0


70,7


4,7


9,3


8,0


49,0


11,0

		7,7


4,2


6,5


17,3


1,2


55,4


6,5


18,9


2,2


0,3


0,3


6,8


4,6


9,3


5,3


3,4


2,5


50,2


4,0

		60,7


41,8


-


-


64,1


67,8


67,3


60,8


-


26,2


-


41,8


-


40,0


60,8


-


44,6


68,1


40,9

		28,0


29,0


8,1


23,5


25,8


61,9


28,3


32,7


4,6


10,4


2,8


19,4


9,8


40,0


23,6


6,4


18,4


55,8


18,6





2.2.4.3. Tình hình tai nạn lao động của NLĐ các ngành nghề


Bảng 26a : Tình hình tai nạn lao động của NLĐ tại các ngành nghề  theo năm:


Năm           

2000

2001

2002

2003     


Số vụ
        

3405

3601

4298

3896


Số người                 3530            3748

4521

4089


Số chết        

 403

 395

 514

 539


( Nguồn : Vụ Bảo hộ lao động, Bộ lao động- Thương binh và Xã hội)
  


Bảng 26b.  Hệ số tần suất  tai nạn lao động (K) trong các ngành nghề


		          Ngành


TNL§

		Cơ khí*

		Luyện


Kim*

		Hóa chất*

		Xây dựng*

		Trồng lúa**

		Trồng chè**

		Làng nghề


**

		Du lịch**



		Hệ số k tai nạn lao động 

		9,13

		8,2

		3,8

		1,36

		0,3

		1,8

		3,7

		0,4





* Số liệu hồi cứu


** Số liệu qua phỏng vấn NLĐ


Nhận xét:


     -    Ngành cơ khí có hệ số tần suất TNLĐ cao nhất, rồi đến luyện kim và hóa   


           chất 



· NLĐ bị tại nạn lao động ở làng nghề chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại hình lao động nông nghiệp 


Nguyên nhân TNLĐ (theo thống kê của Bộ LĐ-TB &XH (2003):


- Vi phạm quy tắc an toàn vệ sinh lao động      

35,1%


- Điều kiện làm việc, máy móc không an toàn          
  8,8%


- Ph​ương tiện bảo vệ cá nhân                              
  6,1%


- Không đ​ợc huấn luyện                                     
18,9%


- Không có quy trình, biện pháp an toàn                    
19,6%


-  Nguyên nhân khác      




11,5%


Tình hình TNLĐ trong ngành xây dựng :


Bảng  27. Tình hình tai nạn lao động ngành xây dựng trong 3 năm


		

		2000

		2001

		2002



		Sè vô TNL§

		196

		208

		222



		Số người bị TNLĐ

		206

		232

		276



		Số vụ có người chết

		52

		47

		66



		Số người chết (Tỷ lệ người chết/người bị TNLĐ) 

		52


(25,2%)

		51


(21,9%)

		69


(25,0%)



		Số người bị thương nặng

		89

		128

		





Nguồn số liệu: Vụ BHLĐ, Bộ LĐ-TB-XH, năm 2003.


Nhận xét:


Về xây dựng, TNLĐ hay xảy ra là do ngã cao, do đổ công trình đang xây, phá dỡ công trình cũ, do sập đất. Tỷ lệ tử vong do TNLĐ trong ngành xây dựng xấp xỉ nhau qua 3 năm liền: 25,2%, 21,9%, 25,0%  lần lượt trong 3 năm 2000, 2001, 2002. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong là cao so với tỷ lệ tử vong chung do TNLĐ.


 Tình hình TNLĐ trong ngành cơ khí luyện kim


Hệ số tần suất TNLĐ  ngành cơ khí luyện kim là cao nhất . 


Bảng 28.  So sánh hệ số tần suất tai nạn lao động trong giai đoạn 2000-2002 với giai đoạn 1988 - 1993


		        Ngành 

		Hệ số tần suất tai nạn lao động

		       p



		

		Thời kỳ 1988 - 1993

		Thời kỳ 2000 - 2002

		



		Cơ khí

		        24,34

		          9,13

		< 0,05



		Luyện kim

		        29,67

		          8,2

		< 0,05





Nhận xét:


- Hệ số tần suất tai nạn lao động ngành cơ khí, luyện kim thời kỳ 1988 - 1993 cao gấp 3 lần thời kỳ 2000- 2002.

Những tổn thương hay gặp là :    Bỏng 18,8%


                                          Gãy xương 12,5%


                                         Vết thương phần mềm  68,7%  


- Tình hình TNLĐ trong ngành nông nghiệp 


Bảng 29. Tỷ lệ NLĐ bị TNLĐ và loại tổn thương trong năm 2003


		Loại TNLĐ

		Nam định 

		Lâm Đồng 

		Bắc Ninh

		Cần Thơ



		Số người bị TNLĐ

		9  (2,2%)

		73 (18,3%)

		199 (36,6%)

		2 (0,6%)



		Gãy xương

		1

		3

		1

		



		Bong gân, đập chân tay 

		2

		1

		11

		



		Chấn thương sọ não

		1

		2

		

		



		Chấn thương cột sống

		1

		16

		

		



		Vết thương sâu

		0

		2

		91

		1



		Vết thương nông

		3

		42

		7

		



		Bỏng

		1

		5

		117

		



		Tổn thương phủ tạng

		0

		2

		

		1



		Chấn thương mắt

		

		

		2

		



		Tai nạn khác

		

		

		16

		





2.2.4.4. Tình hình sử dụng trang bị bảo hộ lao động.


Bảng 30. Tình hình cung cấp trang bị bảo hộ lao động cho người lao động


		          Ngành


 BHL§

		Cơ khí-luyện kim

		Hóa chất

		Xây dựng



		

		N=395

		N=400

		N=539



		Trang bị đủ

		88,9

		Có cung cấp

		Có cung cấp



		· Quần áo BHLĐ

		100,0

		98,3

		100



		· Khẩu trang

		97,2

		95,2

		80



		· Kính 

		41,0

		25,7

		50



		· Găng tay

		88,6

		91,0

		50



		· ủng giày

		98,7

		94,1

		



		· Dây an toàn

		-

		-

		79



		· Nót tai

		-

		-

		50



		· Mặt nạ,bán mặt nạ

		-

		16,9

		



		· Mò

		91,1

		94,6

		



		· áo mưa

		-

		-

		





Nhận xét:



Tỷ lệ NLĐ được trang bị bảo hộ lao động khá cao, trừ kính bảo hộ.


Bảng 31. Tình hình sử dụng trang bị bảo hộ lao động của người lao động


		          Ngành


 BHL§

		Cơ khí-luyện kim

		Xây dựng

		Trồng lúa*

		Trồng chè*

		Làng nghề



		

		N=395

		

		N=741

		N=400

		N=544



		Quần áo BHLĐ

		99,4

		100,0

		54,7

		38,7

		14,9



		Khẩu trang

		98,6

		50,0

		80,4

		86,7

		55,9



		Kính 

		93,8

		50,0

		23,3

		16,1

		6,1



		Găng tay

		97,7

		50,0

		33,3

		48,9

		62,1



		ủng giày

		99,7

		50,0

		13,6

		61,6

		1,1



		Dây an toàn

		-

		79,0

		-

		-

		-



		Nút tai

		-

		50,0

		-

		-

		-



		Mặt nạ,bán mặt nạ

		-

		50,0

		-

		-

		-



		Mũ

		99,4

		-

		86,0

		87,3

		14,2



		áo mưa

		-

		-

		51,0

		45,2

		26,7





* Dùng trang bị BHLĐ khi sử dụng HCBVTV


Nhận xét:  
Ngoại trừ ngành cơ khí luyện kim, tỷ lệ NLĐ sử dụng trang bị BHLĐ chưa cao, đặc biệt là kính bảo hộ, ủng/giầy, quần áo bảo hộ, găng tay.


Bảng 32. Mức độ sử dụng trang bị bảo hộ lao động


		          Ngành


Mức độ sử dụng

		Cơ khí-luyện kim

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Làng nghề



		

		N=395

		N=741

		N=400

		N=544



		Thường xuyên

		97,2

		34,1

		74,3

		40,6



		Thỉnh thoảng

		2,8

		65,9

		25,7

		59,4





 Nhận xét:



Mặc dù có sử dụng trang bị BHLĐ nhưng tỷ lệ NLĐ sử dụng thường xuyên tương đối thấp, 34,1% người trồng lúa, 40,6% lao động đúc đồng và 74,3% lao động trồng chè. 


Bảng 33. Tỷ lệ NLĐ được tập huấn an toàn vệ sinh lao động.


		          Ngành




		Cơ khí-luyện kim

		Hóa chất

		Xây dựng

		Trồng lúa

		Trồng chè

		Làng nghề



		

		N=395

		N=401

		N=400

		N=741

		N=400

		N=544



		Được tập huấn ATVSLĐ         

		100,0

		97,6

		64,6

		60,9

		28,3

		3,5





Nhận xét:


· Chỉ có 2/3 số NLĐ ngành xây dựng, trồng lúa và 1/3 NLĐ trồng chè được tập huấn về ATVSLĐ.


· Tỷ lệ lao động làng nghề đúc đồng được tập huấn về ATVSLĐ rất thấp, chỉ chiếm 3,5%.


Tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động


Bảng 34.  Tỷ lệ người được khám tuyển và khám định kỳ


		Ngành


KSK

		Cơ khí luyện kim

		Xây dựng

		Hóa chất

		Nông nghiệp 



		Khám tuyển

		100

		100

		100

		0



		Khám định kỳ

		100

		100

		100

		0



		Khám theo C.trình

		-

		-

		-

		43,8





Nhận xét :



- Chỉ ở các doanh nghiệp nhà nước NLĐ được khám tuyển và khám sức 


              khỏe định kỳ.



- NLĐ ở khu vực lao động nông nghiệp không được khám sức khỏe định


              kỳ mà chỉ được khám khi có chương trình y tế


2.3: Đề xuất một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt đối với những nghề nặng nhọc và ở những môi trường làm việc có độc hại nguy hiểm.


2.3.1. Giải pháp tổng thể.


Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải có con người văn 


hoá công nghiệp. Muốn thực hiện được yêu cầu này Nhà nước nên tập trung vào các vấn đề sau: 


· Có chiến lược lâu dài, có chế độ chính sách để tạo ra con người phát triển về thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam.


· Đào tạo đội ngũ người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tập trung cho đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề.


· Thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật vệ sinh cũng như các biện pháp y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho đối tượng lao động.


· Cần quan tâm đến lực lượng lao động nông lâm ngư nghiệp và ngoài quốc doanh.  


2.3.2. Giải pháp cụ thể.


2.3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm cải thiện môi trường và điều kiện lao động, phòng chống tác hại nghề nghiệp. 


Về mặt quy hoạch: 


- Nhà nước cần phải có quy hoạch tổng thể về các khu công nghiệp từ trung ương đến địa phương. Sự phát triển khu công nghiệp phải đồng bộ với kế hoạch đô thị hoá.

- Khi xây dựng nhà máy, xí nghiệp mới hoặc đổi mới quy trình công nghệ phải được đảm bảo về mặt vệ sinh, chống gây ô nhiễm để không ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và khu dân cư xung quanh. Thiết kế xây dựng cần phải được xét duyệt theo đúng qui trình về mặt y tế.


 - Cần có quy hoạch tổng thể về phát triển và cải tạo làng nghề. Nếu có thể khu sản xuất nên tách riêng khỏi khu dân cư, hoặc cải tạo môi trường và điều kiện lao động đảm bảo yêu cầu vệ sinh và sức khoẻ cho người lao động và khu dân cư xung quanh.


Giải  pháp kỹ thuật công nghệ:


 Các giải pháp kỹ thuật là cơ bản và quyết định trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường lao động. Cụ thể :

- Đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch làm giảm ô nhiễm môi trường. Khi nhập công nghệ mới cần nhập đồng bộ. 


- Đối với công nghệ cũ phát sinh ô nhiễm môi trường cần phải được cải tạo và thay thế bằng công nghệ sạch. 


- Hướng dẫn sử dụng các nguyên liệu ít độc hại hoặc không độc thay thế các nguyên liệu độc hại cao.


- Những khu vực phát sinh yếu tố độc hại cần phải được cách ly tránh gây ô nhiễm.


Biện pháp kỹ thuật vệ sinh công nghiệp :


- Thiết kế lắp đặt các thiết bị thông gió, thoáng khí, chụp hút khí tại nơi phát sinh ra bụi, hơi khí độc.... các thiết bị này cần được  hoạt động bình thường, đều đặn và có hiệu quả.


 - Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giám sát định kỳ môi trường lao động, có quy định giám sát môi trường lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

2.3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


- Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực lao động : nâng cao chất lượng dân số


 dưới góc độ sinh học, giáo dục và đào tạo, phát triển việc làm. 


- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục  cho người lao động về ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ trong quá trình sản xuất và cách phòng ngừa.


- Giám sát tình trạng sức khoẻ người lao động thuộc khu vực nhà nước cũng như khu vực ngoài quốc doanh, liên doanh,  lao động nông nghiệp, ngư nghiệp bao gồm khám tuyển, khám định kỳ nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị bệnh.


- Nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ y tế cơ sở và y tế cơ quan xí nghiệp, tăng cường trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người lao động thuộc khu vực nông lâm ngư nghiệp. 


2.3.2.3. Nhóm giải pháp về an toàn lao động.


-Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chế độ bảo hộ lao động cho cả khu vực nhà nước và tư nhân.


- Định kỳ tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, về quy trình vận hành cho người sử dụng lao động và người lao động theo quy định. Đặc biệt, chú ý huấn luyện về an toàn lao động đối với những người lao động mới tuyển dụng và những người làm công việc nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc tiếp xúc, sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.


· Trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động thích hợp cho người lao động thuộc khu vực nhà nước, tư nhân.

· Tăng cường công tác thanh tra, có chế tài đảm bảo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở tất cả các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế.


· Thường xuyên phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện việc điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động. Tiến hành điều tra và lập biên bản kịp thời chính xác các vụ tai nạn lao động kể cả các vụ tai nạn lao động ở khu vực ngoài quốc doanh. 

2.3.2.4. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách.


-  Hoàn thiện cơ sở pháp lý về vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động.


+ Hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn việc thực hiện Bộ luật lao động, và Công ước quốc tế 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp năm 2001 và khuyến nghị về an toàn và sức khỏe trong các ngành và trong lao động nông nghiệp  mà ILO đề xuất và Việt Nam đã phê chuẩn năm 2003. 


 
+ Bổ sung, rà soát, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, đặc biệt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động ở các ngành nghề trong điều kiện lao động công nghệ mới, kỹ thuật mới đặc biệt ở những nghề lao động nặng nhọc và độc hại nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. 


+ Có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động trong công tác kiểm tra giám sát, tránh hoạt động chồng chéo. Tổ chức hệ thống thanh tra lao động hợp nhất để phát huy mọi khả năng nhân lực, vật lực trong công tác thanh tra an toàn vệ sinh lao động.


- Hoàn thiện các chế tài thực hiện các qui định thanh tra, giám sát và thực hiện qui định bảo vệ quyền lợi người lao động.


 - Nghiên cứu, bổ sung danh mục một số bệnh nghề nghiệp mới : tổn thương Fluorosis trên răng do tiếp xúc với HF, viêm đường hô hấp trên do NH3…


- Cần có một tổ chức thống nhất và có hiệu lực để giám sát việc thực hiện các công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động.


-  Xây dựng chính sách hỗ trợ cho y tế cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khoẻ người lao động thuộc khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.


2.3.3. Một số giải pháp cho các ngành nghề cụ thể.


2.3.3.1. Các giải pháp nâng cao chất lư​ợng dân số:


a. Các giải pháp nâng cao chất lượng dân số d​ưới góc độ sinh học


- Đầu tư​ nghiên cứu và nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khoẻ ban đầu tại các xã thuộc khu vực nông thôn, đặc biệt là các vùng nghèo, vùng thuần nông, vùng sâu, vùng xa.


 - Thực hiện chiến l​ược dự phòng tại cộng đồng nhằm đẩy lùi và tiến tới xoá bỏ những tiêu cực trong đời sống xã hội, đặc biệt trong giới thanh niên.


b. Các giải pháp nâng cao chất l​ượng dân số dư​ới góc độ giáo dục và đào tạo


 Cải cách hệ thống giáo dục - đào tạo


            Đổi mới mục tiêu, chư​ơng trình, nội dung và ph​ương pháp giáo dục - đào tạo


Phát triển đội ngũ nhà giáo, đổi mới ph​ương pháp giáo dục


Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục - đào tạo

Đổi mới cơ chế giáo dục - đào tạo phải nhằm thực hiện các mục tiêu:


· Tăng c​ường và nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nư​ớc trong lĩnh vực giáo dục 


·  Thực hiện xã hội hoá nguồn đầu tư​ cho giáo dục - đào tạo;


· Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo;


· Đa dạng hoá các loại hình giáo dục - đào tạo;


· Nâng cao hiệu quả xã hội của hệ thống giáo dục - đào tạo.


c. Các giải pháp nâng cao chất l​ượng dân số d​ưới góc độ phát triển việc làm


Để góp phần thực hiện các mục tiêu trong chiến l​ược nâng cao chất l​ượng dân số và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2010, ph​ương hư​ớng và giải pháp phát triển việc làm ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 cần tập trung vào các nội dung chính sau đây:


· Phát triển việc làm phải nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm phù hợp với yêu cầu phát triển


· Phát triển mạnh các ngành kinh tế mũi nhọn, h​ướng ngoại


· Phát triển các ngành sử dụng công nghệ phù hợp có khả năng thu hút nhiều lao động.


· Thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế ngoài quốc doanh


· Đẩy mạnh xuất khẩu lao động và chuyên gia.


· Khuyến khích hỗ trợ tìm việc làm, tái tạo việc làm hoặc tự tạo việc làm mới 

d. Các giải pháp nhằm tạo môi trư​ờng thuận lợi về mặt pháp lý


Để thực hiện đ​ược các giải pháp nêu trên, ngoài các chính sách hiện hành, các cấp các ngành hữu quan cần tiếp tục nghiên cứu ban hành các quy định cụ thể về:


· Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu t​ư nư​ớc ngoài 


· Hỗ trợ để bảo đảm cho cơ sở và ngư​ời lao động thực hiện những lĩnh vực sản xuất mới;


· Xúc tiến ch​ương trình phát triển nguồn nhân lực cho các ngành sản xuất, 


· Hỗ trợ duy trì việc làm 


· Tiến hành các dự án phát triển nguồn nhân lực với nhiều quy mô và mức độ khác nhau để hỗ trợ giải quyết việc làm;


· Hỗ trợ cho việc nâng cao trình độ cho ng​ười lao động đang làm việc;


· Phát triển việc làm khu vực, đặc biệt là các vùng nông thôn nghèo, vùng sâu, vùng xa khu vực miền núi và đồng bào dân tộc;


· Cải cách chế độ tiền l​ương nhằm tạo động lực phát triển nguồn nhân lực, 


Mặt khác, Nhà n​ước cũng cần nghiên cứu bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các chính sách và giải pháp về di dân .


e. Các giải pháp về tổ chức chỉ đạo thực hiện


· Trư​ớc hết cần tổ chức thực hiện tốt các chư​ơng trình quốc gia đang triển khai 


· Cần sớm triển khai một cách đồng bộ các ch​ương trình ở cấp quốc gia về: phát triển nguồn nhân lực theo h​ướng CNH, HĐH; 


· Cần tổ chức các hệ thống nghiên cứu, đánh giá và t​ư vấn về sức khoẻ, học hành và nghề nghiệp. 


· Tăng cư​ờng kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn đầu t​ư cho các chương trình trọng điểm, đánh giá kết quả, hiệu quả sử dụng sau mỗi giai đoạn triển khai 


· Các cấp, các ngành cần đi sâu, đi sát, kịp thời phát hiện các điển hình hoặc mô hình tốt để nhân rộng.


2.3.3.2. Một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành cơ khí luyện kim

Tập trung vào các giải pháp trước mắt khắc phục điều kiện lao động bất hợp lý


-  Sắp xếp lại vị trí sản xuất bất hợp lý ảnh hưởng tới nhiều người lao động. 


- Cần có các giải pháp khắc phục tình trạng hư hỏng các thiết bị phòng hộ chung của nhà máy (như  quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng).


- ưu tiên điều trị những người lao động đã phát hiện những tổn thương bệnh lý trong quá trình lao động.


- Cần cung cấp, thay thế các trang bị phòng hộ cá nhân có chất lượng và kịp thời cho người lao động.


- Cần cơ giới hoá việc lao động của công nhân ở các công đoạn lao động nguy hiểm và phát sinh nhiều yếu tố tác hại nghề nghiệp (bụi, nhiệt độ cao, hơi khí độc) 


Nhà nước xây dựng các nhà máy chuyên sản xuất phương tiện bảo hộ lao động có chất lượng và phù hợp với điều kiện người Việt Nam.


2.3.3.3 Một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành công nghiệp hoá chất


 Các biện pháp kỹ thuật vệ sinh – kỹ thuật an toàn được áp dụng. Trước tiên là các biện pháp chống nóng, chống bụi và hút hơi khí độc


Các biện pháp chống nóng:


· Giảm thiểu nhiệt bức xạ mặt trời bằng các biện pháp sau : 


+  Làm trần


· Phun nước trên mái


-  Thông gió: Các cơ sở còn chưa đảm bảo thông gió hệ thống và thông gió cục bộ như cần áp dụng các biện pháp thông gió công nghiệp, kết hợp giữa thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo đề thông thoáng nơi làm việc, giảm nhiệt độ, giảm nồng độ hơi khí độc và cung cấp đủ dưỡng khí cho người lao động. Những biện pháp công nghệ có thể ứng dụng là: 


· Dùng quạt ly tâm kết hợp hệ thống dẫn khí vào các miệng phân phối khí.


· Dùng quạt trục gắn tường.


Các biện pháp chống bụi


· Bụi phát sinh trong các cơ sở công nghiệp hóa chất thường ở khâu nghiền sàng nguyên liệu. Có thể áp dụng các biện pháp hạn chế bụi sau:


· Bao kín nguồn phát sinh bụi, đây là biện pháp chủ yếu giảm thiểu bụi ngay từ nguồn phát sinh


· Bố trí chụp hút bụi ngay gần nơi phát tán bụi


· Tránh để bụi vương vãi trên nền nhà xưởng sẽ làm giảm  mức độ phát tán của bụi. 


· Thu bắt bụi bằng các thiết bị như xiclon

Hút hơi khí độc: Cách tốt nhất để giảm thiểu nồng độ hơi khí độc trong các nhà xưởng là thông gió pha loãng. Tuy nhiên, tại các đơn vị pha chế thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật cần chú ý tới biện pháp hút cục bộ tại chỗ như tủ hốt để giảm thiểu hơi khí độc.


Thay thế nguyên liệu ít độc hại hơn trong một số công đoạn của sản xuất  (thay benzen bằng xăng công nghiệp khi dán lốp ở các cơ sở sản xuất cao su, dùng toluen, xylen thay dung môi benzen trong sản xuất sơn). 


 Các chế độ chính sách cần được áp dụng với công nhân ngành hóa chất 


· Bồi dưỡng độc hại


· Cho nghỉ sớm trước tuổi: đối với một số vị trí sản xuất trong ngành tiếp xúc với hóa chất độc. 


· Bố trí lại lao động: Những nơi có môi trường lao động độc hại cao không bố trí lao động nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ vào làm việc, tránh các tiếp xúc lâu dài gây tác hại cho thai nhi và trẻ nhỏ và bản thân người mẹ. Những công việc có nhiều yếu tố độc hại không sử dụng lao động nữ  (TTLB Ytế – Lao động số 9 ngày 29/8/1986).


2.3.3.4. Một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành xây dựng


a. Hoàn thiện cơ sở pháp lý về vệ sinh an toàn lao động: 


        -   Bổ sung, soát xét, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, đặc biệt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động. 


· Ban hành đầy đủ các văn bản dưới luật nhằm thể chế hoá các quy định, các luật thành các tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm an toàn, các tiêu chuẩn vệ sinh lao động,


· Có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, các ngành và các cấp. Tổ chức hệ thống thanh tra lao động hợp nhất .


b. Các giải pháp kỹ thuật:

· Xây dựng nhà máy, xí nghiệp mới hoặc đổi mới quy trình công nghệ phải được đảm bảo về mặt vệ sinh, chống gây ô nhiễm


· Phải chú ý việc chuyển giao công nghệ: chỉ được nhập quy trình công nghệ sạch, không sử dụng hoá chất độc


· Nâng cấp các dây chuyền công nghệ, nhà xưởng, thiết bị xử lý chất thải, các chất gây ô nhiễm môi trường.


· Các thiết bị vệ sinh an toàn lao động phải được trang bị, lắp đặt cho các cơ sở sản xuất như các hệ thống thông gió, hút bụi, hơi khí độc


· Các nguyên vật liệu độc hại cao cần được thay thế bằng loại ít độc hại hơn hoặc không độc.


· Những khu vực phát sinh yếu tố độc hại cần phải được cách ly tránh ô nhiễm. 


· Việc cơ giới hoá và tự động hoá cũng hết sức quan trọng, nó giúp làm giảm số người tiếp xúc và mặt khác tránh được lao động gắng sức cao.


c. Những giải pháp y tế:


· Định kỳ giám sát môi trường lao động. Việc giám sát môi trường lao động này có thể đột xuất trong các đợt thanh tra, kiểm tra. 


· Trang bị cho công nhân những phương tiện phòng hộ có hiệu quả thí dụ như khẩu trang chống bụi, mặt nạ chống độc, nút tai chống ồn, găng tay, ủng, kính.... tuỳ theo từng nghề.


· Thực hiện việc khám tuyển, chọn những người đủ sức khoẻ theo tiêu chuẩn khám tuyển cho từng nghề.


· Thực hiện khám sức khoẻ định kỳ để phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, một hậu quả tất yếu của sự ô nhiễm môi trường lao động. 


· Biện pháp cá nhân:


         Biện pháp dự phòng cá nhân còn cần thiết  như việc sử dụng các nút tai chống ồn ở các phân xưởng phát sinh tiếng ồn.


         Người lao động cần tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, các quy định, chế độ, tiêu chuẩn và nội quy ATVSLĐ.


        Người lao động phải được huấn luyện, được giải thích hướng dẫn về công tác an toàn VSLĐ để họ biết cách tự đề phòng cho mình. 


e. Các giải pháp về an toàn lao động


· Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền huấn luyện về an toàn lao động, về quy trình vận hành đối với người sử dụng lao động và người lao động theo quy định. 


· Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn vệ sinh lao động ở tất cả các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế


· Quản lý chặt chẽ an toàn lao động với các máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định. 


· Tiến hành điều tra và lập biên bản kịp thời chính xác các vụ tai nạn lao động kể cả các vụ tai nạn lao động ở khu vực ngoài quốc doanh. 


2.3.3.5. Một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành nông nghiệp


a. Về mặt quản lý


-   Đề nghị Nhà nước  hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm cụ thể hóa và hướng dẫn việc thực hiện Công ước và Khuyến nghị về An toàn và sức khỏe trong nông nghiệp  mà ILO đề xuất


-   Bộ lao động- Thương binh và xã hội  phối hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Y tế xây dựng các văn bản pháp qui qui định về công tác an toàn VSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt khi  sử dụng máy móc trong sản xuất cũng như các loại  HCBVTV sử dụng.


· Nhà nước cần có quy hoạch tổng thể phát triển làng nghề, quy định riêng trong việc hoạch định các làng nghề  để đảm bảo việc phát triển và thực hiện pháp luật.


· Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất thực hiện các văn bản pháp quy của nhà nước về bảo vệ môi trường và sức khỏe.


b. áp  dụng một số biện pháp nhằm cải thiện điều kiện lao động.


 Biện pháp kỹ thuật công nghệ 

· Đối với khu vực làng nghề, cần tuyên truyền và hướng dẫn các hộ sản xuất sử dụng các nguyên liệu ít độc hại hơn.


·  Khuyến khích áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch làm giảm ô nhiễm môi trường.


· Thiết kế lắp đặt các thiết bị thông gió, thoáng khí, chụp hút khí tại nơi phát sinh ra bụi, hơi khí độc.


· Hỗ trợ nghiên cứu kỹ thuật để cải thiện công nghệ sản xuất trên cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vừa cải thiện điều kiện lao động, cải thiện môi trường phù hợp với điều kiện kinh tế làng nghề.


Biện pháp an toàn lao động


- Chính quyền xã phối hợp với Y tế, tuyên truyền, hướng dẫn giám sát các HGĐ thực hiện đúng các quy định về công tác AT-VSLĐ phòng chống tai nạn lao động trong sử dung máy móc và sử dụng HCBVTV.


· Tuyên truyền và động viên người lao động sử dụng phương tiện bảo  vệ cá nhân khi tiếp xúc với HCBVTV


· Nên bố trí lao động hợp lý, cần có nghỉ ngơi giữa giờ giúp cơ thể hồi phục sức khỏe. Không nên để phụ nữ phun HCBVTV


· Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động ở các hộ sản xuất.


c. Quản lý sức khỏe NLĐ


· Tăng cường công tác truyền thông giáo dục  cho người dân làng nghề về ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ trong quá trình sản xuất và cách phòng ngừa.


· Nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ y tế cơ sở và tăng cường trang thiết bị cho trạm y tế xã nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân làng nghề.


· Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân làng nghề đặc biệt là NLĐ nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe. 


2.3.3.6. Một số biện pháp cụ thể để bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong ngành dịch vụ du lịch


a. Kiến nghị với ngành Du lịch (chủ thể quản lý)


· Tăng cường phối hợp liên ngành, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho KS kinh doanh đạt hiệu quả


· Có chế độ tuyển dụng phù hợp với tính chất của ngành và đãi ngộ thoả đáng cho NLĐ


· Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng cách:



Đảm bảo các chế độ cho người lao động như khám sức khoẻ định kỳ, đảm bảo thu nhập ổn định, xắp xếp thời gian lao động hợp lý nhất là trong thời gian đông khách.



Nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn cho người lao động bằng cách sắp xếp thời gian để mọi người có thể vừa học vừa làm, đẩy mạnh công tác dạy nghề bằng mọi cách.


· Xây dựng các chính sách, chế độ nhằm tăng cưòng và bảo vệ sức khoẻ cho người lao động trong ngành du lịch.


Đặc biệt cần xây dựng chiến lược phát triển và chính sách quản lý cho bộ phận massage nhằm hạn chế các tiêu cực nảy sinh.


b. Đối với người lao động:


+ Tích cực, chủ động trong công việc, trong các hoạt động của KS và của ngành.


+ Tích cực, chủ động trong việc học tập, phấn đấu trở thành người công dân toàn cầu.


+ Luôn tự rèn luyện tu dưỡng góp phần xoá đi những mặc cảm xã hội về ngành nghề, xây dựng những hình ảnh đẹp về ngành du lịch.  


Chương 3 : Bàn luận


3.1. Điều kiện lao động các ngành nghề


3.1.1 Môi trường lao động



Để đánh giá thực trạng ô nhiễm  môi trường tại các cơ sở sản xuất, đề tài đã khảo sát, đo đạc tại 37 cơ sở sản xuất với 4376  mẫu đo.  Kết quả đo đạc cho thấy :


Điều kiện vi khí hậu nơi sản xuất  (Bảng 1)


Qua khảo sát các yếu tố vi khí hậu cho thấy nhiệt độ nơi công nhân làm việc  có hiện t​ượng  ô nhiễm nhiệt khá phổ biến. Cụ thể số mẫu đo vượt TCCP khá cao, dao động từ 20- 61%., đặc biệt là các ngành xây dựng, hóa chất, cơ khí luyện kim, làng nghề người lao động đang phải  phải chịu tác động của yếu tố nhiệt độ cao. 


¤ nhiễm bụi 


Bụi là một trong những yếu tố tác hại nghề nghiệp th​ường gặp trong nhiều ngành sản xuất. Tuy nhiên, tuỳ theo tính chất công việc mà mức độ ô nhiễm có khác nhau. Các kết quả khảo sát của chúng tôi cho thấy có tới 60,5% số mẫu đo vượt quá TCCP. Trong đó đáng lưu ý ở ngành cơ khí luyện kim, ngành xây  dựng và khu vực làng nghề.


Nguyên nhân của tình trạng này do có sự thay đổi công nghệ sản xuất so với ban đầu,  có sự đan xen giữa các qui trình sản xuất cũ lạc hậu và qui trình sản xuất mới dẫn tới sự tăng ô nhiễm môi trường lao động do đó đã làm tăng mức độ ô nhiễm bụi so với năm  trước 



Tác giả Lê Vân Trình khi đánh giá về tình hình ô nhiễm môi trường tại các cơ sở liên doanh với nư​ớc ngoài cho thấy tại 14 nhà máy có dây chuyền công nghệ n​ước ngoài không có một nhà máy nào có môi trường lao động đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, riêng các cơ sở thuộc ngành luyện kim ô nhiễm do bụi gấp 3,59 lần TCCP [50]. Như​ vậy, ở phần lớn các nhà máy cơ khí luyện kim có công nghệ mới và cũ, hiện t​ượng ô nhiễm  môi trường lao động vẫn là phổ biến.



ở ngành xây dựng, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm bụi khá cao là VLCL, chủ yếu là do các máy nghiền, sàng nguyên liệu gây ra. Nồng độ bụi toàn phần là 20,37 mg/m3, bụi hô hấp cao 19,43 mg/m3 (gấp gần 10 lần NĐTĐCP). Đặc điểm nổi bật của ngành sản xuất VLCL là sử dụng các loại nguyên liệu có hàm lượng silic tự do khá cao (để chịu được nhiệt độ cao trong các lò nung, lò hơi) như samốt, đá tấn mài, tràng thạch, đất sét, cát, gạch chịu lửa phế thải...Kết quả phân tích cho thấy, hàm lượng silic tự do trong bụi 19,77% có nguy cơ cao gây bệnh bụi phổi-silic.

Môi trường lao động làng nghề


¤ nhiễm môi trường không khí ở các làng nghề thể hiện ở ô nhiễm bụi, hơi khí độc, nhiệt độ và tiếng ồn. Tình trạng này rất khó khắc phục bởi thiết bị kỹ thuật ở các làng nghề đều ở dạng thủ công, lạc hậu và không hề sử dụng bất kỳ một loại thiết bị công nghệ nào để kiểm soát và hạn chế sự phát thải của các tác nhân gây ô nhiễm môi trường trong khu vực và xung quanh (20).

¤ nhiễm tiếng ồn



Tiếng ồn là một trong các yếu tố tác hại nghề nghiệp gặp trong nhiều ngành sản xuất. Trong kết quả khảo sát của chúng tôi  môi trường lao động cả 5 ngành nghề đều bị ô nhiễm tiếng ồn. Tổng số mẫu đo vượt TCCP từ 32,3% ở ngành hóa chất, 41,5% ở ngành cơ khí luyện kim, 43,3% ở ngành du lịch, 63,3% ở ngành xây dựng cho đến 100% ở làng nghề.


Trong giai đoạn  hiện nay cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp ngày càng tăng. Các máy này sẽ là nguồn phát sinh ra bụi, tiếng ồn. 

Khảo sát vi khí hậu tại một số vị trí có sử dụng máy nông nghiệp ở Nam Định cho thấy môi trường lao động bị ô nhiễm bởi tiếng ồn, bụi. Kết quả đo đạc của chúng tôi cho thấy cường độ tiếng ồn tại các máy tuốt lúa, máy sát gạo, máy cầy, xe công nông đều vượt quá TCCP từ 13-20 dBA. 

Hơi khí độc


Trong ngành sản xuất  hóa chất tuy tỷ lệ số mẫu đo chung vượt quá TCCP không nhiều, nhưng do tính chất đặc thù nên một số phân xưởng người lao động phải tiếp xúc với nhiều loại hơi khí độc


Trong ngành CKLK  hơi khí độc chủ yếu là khí CO,  CO2 ở các lò đốt , hơi chì ở các lò luyện kim. Đây chính là nguyên nhan gây nhiễm độc chì nghề nghiệp. 


¤ nhiễm hơi khí độc phát sinh từ tất cả các khâu trong quá trình sản xuất của làng nghề. Từ giai đoạn đúc đồng, nhôm, đến cán, dập, gò NLĐ phải tiếp xúc với nhiều hơi khí độc hại như: CO2, CO, NO2, SO2 ...với nồng độ cao hơn rất nhiều lần TCCP của khu dân cư, , thậm chí cao hơn TCCP của khu vực sản xuất trong 8 giờ .

Những kết quả đo đạc được phù hợp với nhận xét của người lao động.


Khi đánh giá về môi trường lao động của mình, đa số NLĐ ở các ngành nghiên cứu (>70%) đều cho rằng họ phải làm việc trong điều kiện vi khí hậu không thuận lợi.  Ngoài ra họ còn phải tiếp xúc với bụi, tiếng ồn, chất độc hại (Bảng 2). 


Ngay cả trong ngành du lịch NLĐ cũng than phiền về môi trường làm việc của họ như nóng (bộ phận phục vụ bếp), tiếng ồn (51% ở bộ phận karaoke-massage, hướng dẫn viên du lịch), phải tiếp xúc với mùi khói bếp, mùi dầu rán, mùi gas và thậm chí và mùi của rất nhiều món ăn khác nhau (50% ở bộ phận nhà hàng).


3.1.2. Về điều kiện lao động


Trong ngành cơ khí luyện kim


Nhịp độ lao động, cường độ lao động, tính chất công việc và tư thế lao động là những yếu tố phản ảnh tình trạng điều kiện lao dộng của công nhân. Qua khảo sát trên 395 công nhân làm việc tại ngành cơ khí và luyện kim, chúng tôi thấy ở hai ngành này nhịp độ lao động của công nhân chủ yếu ở mức bình thường (71,6%), nhịp độ lao động nhanh chiếm tỷ lệ 26,6% và rất nhanh là 1,8%. Về cường độ lao động chủ yếu ở mức độ trung bình. ở ngành cơ khí cường độ lao động căng thẳng hơn so với ngành kuyện kim (40,3% và 21,1%). Tính chất đơn điệu trong công việc chỉ chiếm 10,9%. 


Các kết quả khảo sát ecgônômi điều kiện lao động ở các nhà máy co khí luyện kim đều cho thấy điều kiện lao động của công nhân hai nhóm ngành nghề cơ khí và luyện kim còn nhiều điều bất cập. Điều này được phản ảnh ở nhiều phương diện như việc bố trí địa điểm máy móc, vị trí lao động công nhân, trình độ kỹ thuật lao động của công nhân và ý thức chất hành pháp qui lao động của công nhân...


 Trong ngành hoá chất 


Do đặc thù riêng của ngành là nguyên liệu sản xuất hóa chất đa dạng và phong phú, trong đó có nhiều chất có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động. Mặt khác còn nhiều thiết bị sản xuất đã quá lâu cần phải được thay thế. Nhà xưởng nhiều nơi lợp bằng mái tôn nên khả năng hấp thụ nhiệt cao, ảnh hưởng tới vi khí hậu nơi làm việc.


Trong ngành xây dựng


Trong ngành xây dựng, kết quả điều tra cho thấy công việc lao động còn thủ công nhiều: 58,5 % lao động nặng nhọc. Khoảng 20 % công nhân làm việc căng thẳng giác quan và thần kinh tâm lý, chủ yếu là loại hình lao động trên cao. 


ở  công ty xây dựng nhà số 19 Licogi do điều kiện lao động xây dựng nhà cao tầng (công đoạn xây thô) nên yếu tố nguy cơ chính là: chịu ảnh hưởng của điều kiện lao động ngoài trời và trên cao, ở những vị trí lơ lửng không có che chắn bảo vệ có nguy cơ ngã cao.  Nhiều tư thế lao động xấu và gò bó, nhất là công việc ghép cốp pha.

Ngành nông nghiệp


Do tính chất lao động nông nghiệp là theo mùa vụ cho nên có sự dao  động lớn về thời gian làm việc cũng như phải lao động ngoài trời với điều kiện khí hậu khắc nghiệt.

 Có tới hơn một nửa NLĐ cho rằng công việc của họ là nặng nhọc.  Đây chính là gánh nặng thể lực đối với người lao động và hậu quả là dễ dàng dẫn đến mệt mỏi trong lao động. Mặt khác do tính chất công việc nên đòi hỏi nhiều tư thế lao động gò bó như cấy, làm cỏ, gặt, đứng lâu như tát nước.. cũng chính là gánh nặng NLĐ phải chịu. Chính vì vậy mà có một tỷ lệ không nhỏ NLĐ nhận định công việc của họ là đơn điệu, gò bó và nguy hiểm.


Tình hình sử dụng HCBVTV  và máy móc trong nông nghiệp


Kết quả nghiên cứu cho thấy số HGĐ sử dụng HCBVTV khá cao ( bảng 4), trong đó 93,4% số HGĐ trồng lúa và 97,5% HGĐ trồng chè. Các hộ này đã sử dụng HCBVTV từ nhiều năm nay, thời gian sử dụng trung bình của Cần Thơ là 14,1 năm, của Nam Định là 11,4 năm và của Lâm Đồng ít hơn mới hơn 8 năm do đây là vùng kinh tế mới . Ngoài  tỷ lệ cao các HGĐ sử dụng HCBVTV, các chủng loại  loại HCBVTV còn rất phong phú, đa dạng. 


Nhìn chung LĐNN ở tất cả các loại hình phần lớn đều là lao động giản đơn, thủ công. Tuy nhiên trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá, LĐNN có bước chuyển mình. Việc sử dụng máy móc trong LĐNN ngày càng tăng. Điều này dẫn tới nguy cơ mới và tác hại mới..
 

Ngành du lịch


Do tính chất công việc là một ngành phục vụ nên tỷ lệ NLĐ cho rằng công việc của họ gây mệt mỏi thể lực (59% ở KS Kim Liên và 43% ở KS Daewoo) và mệt mỏi trí óc ở KS Daewoo (47%) 


Khảo sát của chúng tôi cho thấy trong số những người gặp phải yếu tố nguy cơ không an toàn ở nơi làm việc thì 55% cho rằng đó là do mùi hoá chất độc hại, mùi khói bếp, mùi khó thuốc lá  tiếng ồn (âm thanh vũ trường)... 24% cho rằng có nguy cơ nhiễm bệnh (bệnh ,hô hấp, bệnh ngoài da, HIV/AIDS...). Một yếu tố khác là tâm lý sợ mất việc, nhất là ở những khách sạn lớn. Nguyên nhân sợ mất việc phần lớn là do lo lắng ảnh hưởng tới thu nhập, ảnh hưởng tới cuộc sống, hạnh phúc gia đình và khó tìm công việc khác...Trạng thái tâm lý của NLĐ có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả công việc và sức khoẻ của họ,.


3.2. Đánh giá thực trạng chất lượng dân số, nguồn lực

3.2.1. Thực trạng chất lượng dân số và nguồn lực



Đánh giá chung thành tựu của Việt Nam trong những năm gần đây trên 3 phương diện của sự phát triẻn con người là sức khỏe- học vấn- mức sống là khá rõ rệt. Chỉ số HDI của nước ta trong gần một thập niên về giá trị tuyệt đối đã có sự nâng lên đáng kể: từ 0.539 (năm 1992) lên 0.688 (năm 2000), gia tăng được 0.148; thứ hạng cũng có sự cải tiến nhất định trong tương quan so sánh với các nước từ vị trí 120/ 174 nước ở năm 1992 đã lên vị trí 109/173 nước tham gia xếp hạng và đứng ở gần cuối hàng trong nhóm các nước có chỉ số HDI ở mức trung bình.


 Đi sâu đánh giá chất lượng dân số thông qua các nhóm yếu tố đặc trưng có liên quan trực tiếp đến phát triển nguồn nhân lực, qua phân tích đánh giá cho thấy :


Về mặt thể lực


- Trong thập kỷ 90, từ trẻ em cho đến người trưởng thành, ở cả nam và nữ đều có sự gia tăng rõ rệt về tầm vóc và thể lực. Chiều cao ở người trưởng thành đ· tăng hơn 3cm ở nam giới và 2,5cm ở nữ giới, trung bình 10 năm tăng 1cm (nam 163 cm; nữ 153 cm). Sự gia tăng này thể hiện rõ hơn ở đồng bằng và cả đ« thị.


- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (tính theo cân năng/ tuổi) hiện nay còn 25,7% (trước đây 53,2%), trong đó SDD độ II và độ III còn 5,4 % (trước đây 15,2%);


- Tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ (20 - 40) thiếu năng lượng trường diễn (CED: Chronical Energy Deficit, vẫn còn ở mức 28,7%, ở nhóm phụ nữ nghèo lên tới 33,8%).


- Mức năng lượng bình quân đầu người đã tăng từ 1,895 Kcal/ngày ( trước đây) lên 1.912 Kcal/ngày ( hiện nay).


Về mặt trí lực


- Trong 10 năm từ 1989 đến 1999, số người đang đi học cũng như đã từng đi học tăng lên đáng kể. Số người đang đi học đã tăng lên 4 điểm, từ 23,6% năm 1989 lên 27,6 % vào năm 1999, trong khi số người đã từng đi học tăng nhiều hơn một chút (4,2 điểm, từ 58,4% năm 1989 lên 62,6% năm 1999). Số người từ 5 tuổi trở lên chưa bao giờ đến trường đã giảm rất nhanh, từ 18,0% năm 1989 xuống chỉ còn chưa đến 10% năm 1999.


- Tình trạng biết chữ của dân số Việt Nam đã được cải thiện khá rõ. Đối với dân số từ 10 tuổi trở lên, tỷ lệ biết chữ đã tăng từ 88,2% năm 1989 lên 91,1% năm 1999, điều này có nghĩa là, tỷ lệ mù chữ của dân số đã giảm từ 11,8% xuống còn 8,9%. Có thể thấy rằng tỷ lệ biết chữ của nữ giới tăng nhanh hơn so với nam giới.


- Trình độ học vấn của dân số Việt Nam tương đối cao. Như vậy, trên một nửa dân số từ 6 tuổi trở lên ở nước ta có trình độ học vấn thấp nhất là đã tốt nghiệp trung học cơ sở (54,5%).


 Về mặt năng lực xã hội


-  Tính đến năm 2002 dân số Việt Nam có 79,5 triệu người vào giữa năm 2002. Như vậy, Việt Nam là nước đông dân, đứng hàng thứ 2 ở Đông Nam á (sau Inđônesia) và đứng thứ 12 trong số những nước đông dân nhất trên thế giới.


- Tỷ trọng nhân khẩu thành thị ngày càng tăng ( từ 19,24% ở năm 1979 lên 19,36% ở năm 1989; 23,47% ở năm 1999 và 24% ở năm 2002)


- Tỷ số giới tính được coi là một số đo quan trọng nhất của cơ cấu dân số theo giới tính. Thông thường, tỷ số giới tính chung của dân số các nước phát triển thường nhỏ hơn 100, còn tỷ số giới tính của những nước kém phát triển thường xấp xỉ hoặc lớn hơn 100. ở Việt Nam , tỷ số này khá thấp (96,4 nam trên 100 nữ) do ảnh hưởng của 2 cuộc chiến tranh  chống Pháp và chống Mỹ. Do vậy, vấn đề  giới ngày càng được quan tâm và được chú trọng nhiều hơn trong các chương trình và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội ở VN khi chuyển sang giai đoạn phát triển công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.


- Trong nhiều năm gần đây mức độ sinh của nước ta giảm đáng kể và tuổi thọ trung bình ngày càng tăng. Dân số nước ta đã có xu hướng lão hoá với tỷ trọng dân số trẻ giảm và tỷ trọng người già ngày càng tăng. Tỷ trọng dân số dưới 15 tuổi giảm từ 39% trong năm 1989, xuống còn 33% năm 1999 và tiếp tục giảm xuống còn 30% năm 2002. Phần đỉnh tháp tiếp tục rộng ra so với năm 1999, phản ánh số lượng người già tăng lên. Tỷ trọng người trên 65 tuổi của năm 1989 là dưới 5%, còn của năm 1999 là 5,8%, đến năm 2002 đạt 6,3%. Do vậy vấn đề chăm sóc và tạo điều kiện để phát triển vai trò của người cao tuổi ở VN ngày càng được Đảng, nhà nước, các cấp và toàn xã hội quan tâm.


3.2.2. ảnh hưởng của chất lượng dân số đến  phát triển nguồn nhân lực


Các trị số xác định mức độ tương quan giữa chỉ số HDI và các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu của dân số hoạt động kinh tế dao động trong khoảng 0,859 đến 0,974. Điều đó chứng tỏ những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực nâng cao chất lượng dân số trên 3 phương diện của sự phát triển con người ( sức khỏe- học vấn- mức sống) ở VN trong những năm gần đây là yếu tố nội sinh có quan hệ khá chặt chẽ đến phát triển nguồn nhân lực về các mặt :



- Tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo trong tổng lực lượng lao động



- Tăng tỷ lệ lao động ở khu vực thành thị trong tổng lực lượng lao động



- Tăng tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi nông nghiệp



- Nâng cao năng xuất lao động xã hội


3.3. Đặc điểm sinh thể của người lao động các ngành nghề


Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam, tác động của khí hậu nóng phối hợp các yếu tố tác hại nghề nghiệp phát sinh trong quá trình sản xuất như bụi, tiếng ồn, hơi khí độc cùng với các điều kiện lao động bất hợp lý sẽ làm tăng tác động có hại cho sức khoẻ người lao động. Trong những điều kiện lao động như trên thường dẫn đến những biến đổi nhất định các chức năng sinh lý cơ bản, tâm lý thần kinh dẫn đến mệt mỏi nhanh trong lao động, suy giảm sức khoẻ và dễ dẫn đến các tai nạn lao động... Đồng thời những biến đổi sinh thể của người lao động cũng là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá gánh nặng lao động, tình trạng sức khoẻ, bệnh tật ...


Về chỉ số khối cơ thể (BMI)



Kết quả bảng 7 cho thấy kết quả đo BMI của NLĐ ở một số ngành nghề. Nhìn chung chỉ số khối của NLĐ ở mức trung bình 68,3%. Có 19,8% NLĐ ở các ngành nghề có cân nặng thấp so với tiêu chuẩn. Cụ thể :


Phần lớn công nhân ngành cơ khí luyện kim  ( 83,7%) có chỉ số BMI ở mức bình thường. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ (9,7%) ở mức nhẹ cân. Phân tích sâu cho thấy có khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ công nhân thiếu cân ở nhóm tuổi nghề < 5 năm so với các nhóm tuổi nghề khác. Tỷ lệ thiếu cân cao nhất ở nhóm  tuổi nghề trên 20 năm, là những đối tượng làm lâu trong nghề chịu ảnh hưởng của điều kiện lao động. Sức khỏe giảm sút,  cân nặng giảm  do đó chỉ số BMI giảm ,


ở ngành xây dựng, đa số công nhân (68,4%) có chỉ số khối cơ thể bình thường và một tỷ lệ 31,6% công nhân có mức nhẹ cân. Không có ai ở mức thừa cân. Đây là số đối tượng phải làm việc trong điều kiện nặng nhọc.


Kết quả đo chỉ số BMI cho thấy trong ba loại hình lao động nông nghiệp thì lao động ở làng nghề có tỷ lệ NLĐ xếp loại gày chiếm tỷ lệ cao nhất (43,82%) và không có ai xếp loại béo. 


Kết quả thu được này phù hợp với kết quả phân loại sức khỏe NLĐ ở 3 loại hình lao động.  Điều này là hợp lý vì NLĐ làng nghề phải làm việc trong điều kiện lao động nặng nề nhất, quanh năm họ phải tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm bởi bụi, nóng, hơi khí độc, tiếng ồn. Tất cả các yếu tố này đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của NLĐ nói riêng và của cộng đồng làng nghề nói chung.


 Chiều cao và cân nặng của NLĐ trong ngành du lịch ở hai KS nằm trong chỉ số bình thường của người Việt Nam. Đa số NLĐ có chỉ số BMI ở mức bình thường.


Chỉ số tim mạch


- Điện tâm đồ

Các kết quả đo điện tâm đồ trên 80 công nhân cơ khí và luyện kim tại nhà máy luyện gang và nhà máy Diezen Sông Công cho thấy có 11 trường hợp có điện tâm đồ thay đổi (biểu đồ1), trong đó chủ yếu tập trung ở nhóm công nhân ngành cơ khí.


Đo điện tâm đồ trên 83 công nhân hóa chất và xây dựng cho thấy có tới 12,0% chỉ số Socolov-Lion (+). Rối loạn dẫn truyền thất phải và rối loạn dẫn truyền trong thất chiếm 6,0%. Điện tâm đồ bệnh (nhịp xoang nhanh, thiếu máu cục bộ cơ tim  trên điện tâm đồ có 4 trường hợp 4,8%) gặp ở công nhân có tuổi đời và tuổi nghề cao. 


Theo Baevxki, các chỉ số thống kê toán học nhịp tim cho phép đánh giá trạng thái căng thẳng chức năng của cơ thể và của hệ tim mạch dưới ảnh hưởng của điều kiện sống và lao động, từ đó đánh giá chất lượng sức khoẻ và hướng tới xác định khả năng thuận lợi về thể lực, tâm thần và xã hội của con người. Dựa trên các chỉ số thống kê toán học nhịp tim của 100 khoảng RR liên tiếp của điện tâm đồ, Baevxki phân loại thành 4 mức trạng thái chức năng cơ thể, trong đó mức 3 là mức quá căng thẳng [27]. 


Đánh giá các chỉ số giao động nhịp tim trung bình của công nhân xây dựng cho thấy (bảng 9), các chỉ số dao động nhịp tim trung bình của nhóm  nghiên cứu thể hiện trạng thái căng thẳng chức năng hệ tim mạch.


Hầu hết các đối tượng có tuổi đời và tuổi nghề không cao, do yêu cầu của công việc, nên trong quá trình lao động, các đối tượng vẫn duy trì được chức năng thần kinh trung ương ở mức khá cao và chưa có biểu hiện quá mệt mỏi do lao động, nhưng kết quả nghiên cứu chức năng hệ tim mạch cho thấy tỷ lệ có biến đổi thần kinh thực vật trong đó trội giao cảm khá cao (26,2%) và tỷ lệ có biến đổi trên điện tâm đồ cũng đáng kể, thể hiện có căng thẳng hệ tim mạch ở mức cao. Điều này phù hợp với nghiên cứu của một số tác giả nước ngoài [94] đã chỉ ra, dưới ảnh hưởng của điều kiện lao động không thuận lợi như căng thẳng thần kinh tâm lý và các yếu tố môi trường xấu như ồn cao, bụi và hơi khí độc hại gây căng thẳng chức năng thần kinh thực vật điều khiển nhịp tim và biến đổi nhiều đến hệ tim mạch như tăng huyết áp, mạch vành và dấu hiệu tăng gánh thất…  


Chức năng hô hấp


Đo chức năng hô hấp công nhân 3 ngành cho thấy ở biểu đồ 2 : có 24/ 40 công nhân cơ khí luyện kim (60%) có biểu hiện ảnh hưởng CNHH. Trên 41 công nhân hóa chất  phân đạm Hà Bắc được đo thì có 32,2% có biểu hiện hội chứng hạn chế và hội chững tắc nghẽn..


Biểu hiện rối loạn tắc nghẽn ở cả đường khí lớn và đường khí nhỏ biểu hiện sớm ở công nhân tiếp xúc với bụi silic. Đặc biệt rối loạn tắc nghẽn đường khí nhỏ chiếm tỷ lệ cao ngay ở những công nhân có tuổi nghề dưới 5 năm.


X quang phổi


Kết quả X quang phổi cho thấy ở biểu đồ 3 : Có tới 57% số công nhân cơ khí luyện kim được đo có biểu hiện bất thường trên X quang, trong đó 46,0%  có tình trạng viêm phế quản mạn tính, trên 10,0% có biểu hiện xơ hoá phổi và 0,78% nghi ngờ có tổn thương lao cũ. Có 12,2 % công nhân xây dựng và 11,4% công nhân hóa chất có hình ảnh X quang của bệnh bụi phổi - silic


Xét nghiệm máu, nước tiểu


Tiến hành xét nghiệm máu trên 40 công nhân luyện chì kẽm, không thấy trường hợp nào Hb < 12 g%, có 15/ 40 trường hợp bạch cầu tăng trên 7000/ mm3. ở công nhân  hóa chất , kết quả xét nghiệm  máu cho thấy phần nào ảnh hưởng của hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất. Cụ thể tỷ lệ người giảm hồng cầu chiếm 10,3%, giảm huyết sắc tố 13,1%, tăng bạch cầu trung tính là 48,3%, bạch cầu ái toan là 10,3%.


Trên công nhân hóa chất, xét nghiệm máu thấy có biến đổi huyết học: 7,5% giảm hồng cầu, 7,5% giảm huyết sắc tố, 15% có biến đổi bạch cầu. Đặc biệt tỷ lệ giảm bạch cầu trung tính 55% và tăng bạch cầu ái toan hơn mức bình thường. 


Để đánh giá nhiễm độc chì, asen trên công nhân luyện kim màu , đã  xét nghiệm nước tiểu ở 40 công nhân  để xác định hàm lượng ALA niệu và Asen niệu, cho thấy ALA niệu nằm trong khoảng 9,156 ( 1,72 mg/l, có 8/40 trường hợp ALA niệu > 10 mg/l . Điều này chứng tỏ trong quá trình sản xuất người công nhân đẫ hấp thụ một lượng chì và asen dẫn đến mắc bệnh nghề nghiệp trong ngành này.



Trong ngành hóa chất,  ở xí nghiệp ắc quy Cửu Long (2000): có 5 người bị nhiễm độc chì (ALA >10 mg/l); 34 người bị thâm nhiễm chì/135 công nhân. Năm 2001: 9 ca thâm nhiễm chì;  2  ca nhiễm độc chì/137 ca xét nghiệm. Năm 2002 có 4 ca nhiễm độc chì, 9 ca thâm nhiễm chì/132 ca xét nghiệm.


Thời gian phản xạ thính thị vận động


Theo Gorskov, các chỉ tiêu trong giới hạn bình thường đối với thời gian phản xạ thính vận động đơn giản là 140–160 ms, và đối với thị vận động đơn giản là 160–180 ms khi tiếp nhận bởi tâm võng mạc và 180-220 ms khi tiếp nhận xa tâm võng mạc [38]. Nghiên cứu của Retnhiev, (1977) trong công nhân ngành xây dựng thì công nhân làm việc liên tục trên cao có TGPX thị vận động trung bình 330–393 ms và đối với công nhân ít khi làm việc trên cao là 337-452 ms [67].


So sánh với giá trị TGPX cảm giác vận động của một số tác giả nước ngoài khác và một số kết quả nghiên cứu trên các đối tượng khác của Việt Nam cho thấy, kết quả đo được trên công nhân xây dựng ở trong giới hạn bình thường. Đồng thời kết quả TGPX thính thị vận động của công nhân xây dựng cũng ở mức chức năng khá cao trong thời gian làm việc có thể là biểu hiện tăng hoạt tính hệ thần kinh trung ương và hoạt tính các phản xạ chức năng giác quan vận động do có căng thẳng thần kinh cảm xúc trong quá trình lao động. Điều này hoàn toàn phù hợp với kết quả trạng thái chức năng hệ tim mạch với tỷ lệ khá cao về trội giao cảm. Như vậy, kết quả nghiên cứu trên công nhân xây dựng cho thấy chưa có biểu hiện quá mệt mỏi ở các đối tượng nghiên cứu.


Trên công nhân hóa chất, kết quả đo cho thấy tiếp xúc với hoá chất có ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương, đặc biệt đến tính linh hoạt trong việc giải quyết các tình huống trong lao động. Kết quả đo phản xạ thính thị vận động cho thấy có sự kéo dài thời gian phản xạ thính thị vận động của công nhân thuộc nhóm tiếp xúc so với nhóm chứng.


Thời gian thính giác vận động của người lao động có tuổi nghề cao dài hơn nhiều (74,2 miligiây) so với nhóm có tuổi nghề <15 năm. 


Hầu hết những chỉ số để đánh giá độ mệt mỏi của hệ thần kinh trung ương và tính linh hoạt để giải quyết các tình huống trong lao động như: Thời gian thính thị vận động đều có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm tuổi nghề (p<0,05). Tuy nhiên thời gian thính giác vận động ở người có tuổi nghề cao kéo dài hơn (56,9 miligiây). 


Khả năng chú ý 


Thử nghiệm khả năng tư duy và trí nhớ trên 80 công nhân cơ khí luyện kim cho thấy khả năng tư duy chủ yếu ở mức độ trung bình, đặc biệt sau khi lao động thì khả năng tư duy loại tốt giảm đi và tư duy loại kém tăng lên. Khả năng nhớ cũng bị ảnh hưởng nhưng không đáng kể. Trước lao động chỉ có 30% số công nhân nhớ được 5 hình nhưng sau lao động chỉ có 27,5% nhớ được 5 hình. Càng về cuối thời gian lao động khả năng trí nhớ càng giảm, số công nhân nhứ được 6 hình giảm từ 30,0% xuống còn 2,5%.


3.4. Tình hình sức khỏe, bệnh tật  của người lao động các ngành nghề


3.4.1 Phân loại sức khỏe: 


Theo phân loại sức khoẻ dựa vào quyết định số 1613 / BYT- QĐ ngày 15 tháng 8 năm 1997 thì tỷ lệ NLĐ tại thời điểm chúng tôi nghiên cứu có sức khoẻ loại I  (loại tốt) 18,5%, loại trung bình (loại II  và loại III) chiếm 66,8%, loại yếu (loại IV và loại V) chiếm 14,7% (bảng 15). Kết quả cụ thể tại các ngành nghề như sau:


Ngành cơ khí luyện kim


 Kết quả trên cho thấy tình trạng sức khoẻ công nhân ngành CKLK chỉ thuộc loại trung bình, cần phải được quan tâm nhiều hơn để đảm bảo sức lao động, nhất là trong điều kiện lao động mới với nhịp độ và cường độ cao hơn.


Ngành hóa chất 


Nhìn chung sức khỏe công nhân ngành hóa chất qua phân loại của khám sức khỏe định kỳ ở mức trung bình. Cần đặc biệt chú ý các đơn vị có nhiều người có sức khỏe được xếp loại IV và loại V.


Công nhân xây dựng


Khám sức khỏe cho 539 công nhân cho thấy sức khỏe công nhân chủ yếu là loại I, II và III, trong đó loại II chiếm cao nhất (37,29%). Sức khỏe loại IV có tỷ lệ rất thấp 2,04%.


Lao động nông nghiệp 


Kết quả khám lâm sàng cho 600 NLĐ tại Nam Định, Lâm Đồng và Bắc Ninh cho thấy về phân loại sức khỏe : Tỷ lệ người có sức khỏe loại I tương đối thấp ở các tỉnh. Đặc biệt sức khỏe lọai IV và loại V là loại sức khỏe yếu chiếm một tỷ lệ khá cao ở Bắc Ninh (xấp xỉ 60%). Điều này cho thấy sức khỏe NLĐ làng nghề là kém nhất. Điều này cũng phù hợp vì NLĐ làng nghề quanh năm phải sống trong môi trường bị ô nhiễm bởi bụi, tiếng ồn, hơi khí độc. Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cuả họ. Tuy nhiên để có kết luận  chắc chắn cần phải nghiên cứu trên số đối tượng lớn hơn và loại trừ các yếu tố nhiễu.


Du lịch

Hồi cứu số liệu khám sức khỏe người lao động ngành du lịch cho thấy  2/3 NLĐ có sức khỏe loại 1 (36,4%) và loại 2 (42,6%). Vẫn còn một tỷ lệ người có sức khỏe loại 4 và 5 (8,4%), những người này chủ yếu ở bộ phận lao động gián tiếp.


3.4.2. Tình hình mắc triệu chứng, bệnh trong 2 tuần qua và  sau ngày làm việc


- Chúng tôi có tiến hành điều tra tình hình bệnh tật của công nhân cơ khí luyện kim trong hai tuần trước thời điểm nghiên cứu, kết quả cho thấy 44,8% số người được điều tra là có bệnh.  Nhìn chung các dấu hiệu bệnh gặp với tỷ lệ cao  là đau lưng, đau ngực, đau đầu, mất ngủ và đau khớp. 


Kết quả điều tra tình hình ốm đau trong 2 tuần hồi cứu của NLĐ nông nghiệp cho thấy  tỷ lệ người lao động bị ốm trong 2 tuần là 11,7% ở tỉnh trồng lúa, 20,8% NLĐ trồng chè và 15,3% NLĐ làng nghề  . Các triẹu chứng/ bệnh thường gặp là ho, cảm cúm, sốt, đau đầu mất ngủ, đau sưng xương khớp, đau họng. 


 Các triệu chứng xuất hiện sau ngày làm việc của công nhân hóa chất thường là các biểu hiện kích ứng da và niêm mạc. Nguyên nhân có thể do tiếp xúc với các hóa chất trong môi trường làm việc. 


 Các triệu chứng xuất hiện sau phun HCBVTV: Các triệu chứng thường gặp sau khi phun HCBVTV là đau đầu , mệt mỏi, ngứa mắt, buồn nôn. Tỷ lệ người lao động mắc các triệu chứng này tại Nam Định cũng cao hơn tại Lâm Đồng. 


Mặc dù chưa có các trường hợp nhiễm độc, ngộ độc cần điều trị song việc xuất hiện các triệu chứng trên với tần xuất lớn chứng tỏ việc sử dụng HCBVTV không an toàn đã có ảnh hưởng nhất định lên sức khỏe người lao động. 


Kết quả này cũng tương tự với kết quả của các tác giả khác khi nghiên cứu về việc sử dụng HCBVTV có ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng. Cao Thúy Tạo và CS đã nghiên cứu nguy cơ nhiễm độc HCBVTV trên ngưòi sử dụng ở một số vùng chuyên canh thấy có các biểu hiện mệt mỏi, chóng mặt, tăng tiết nước bọt và mất ngủ sau khi phun HCBVTV [39]. Nghiên cứu của Vụ Y tế dự phòng tại 8 tỉnh cho thấy trong tổng số 2021 người đi phun có 1390 người (68,8%) có các dấu hiệu do ảnh hưởng khi đi phun thuốc: đau đầu, tức ngực, chóng mặt, lợm giọng, buồn nôn, tê tay..[8]


3.4.3. Tình hình bệnh tật chung



Mô hình bệnh tật của NLĐ được trình bày ở bảng 16. Người lao động chủ yếu mắc các bệnh nhiễm khuẩn như tai mũi họng chiếm tỷ lệ cao nhất 30,1%, sau đó bệnh phụ khoa ở phụ nữ: 14,5%, bệnh tiêu hoá: 12,5%. Các bệnh có thể lây truyền qua tiếp xúc chiếm một tỷ lệ nhỏ (bệnh da: 7,9%; bệnh mắt: 7,9%; bệnh hô hấp: 7,8%). Tỷ lệ bệnh liên quan đến sự căng thẳng của quá trình lao động gây ra chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (bệnh thần kinh: 7,8%; bệnh tim mạch: 5,6%; bệnh cơ xương khớp: 9,0%). Chi tiết bệnh tật của người lao động trong các ngành nghề thể hiện như sau:


Ngành luyện kim


Kết quả phân loại bệnh tật qua khám 395 đối tượng cho thấy nhìn chung nhóm công nhân cơ khí luyện kim thường mắc các bệnh hô hấp, tai mũi họng, răng lợi và bệnh về mắt. Sau các bệnh thường gặp ở cả 2 nhóm công nhân thuộc 2 ngành nghề khác nhau thì các bệnh về khớp thường gặp ở nhóm công nhân luyện kim (20,5%), còn công nhân cơ khí hay gặp các bệnh về tiêu hoá nhiều hơn (20,2%). Riêng khu vực Miền Nam (nhà máy thép Thủ Đức) thì bệnh răng hàm mặt lại phổ biến hơn các bệnh khác.


 Tỷ lệ bệnh tai mũi họng chiếm đa số trong mô hình bệnh tật của công nhân theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi cũng phù hợp với kết luận của nhiều tác giả khác như Nguyễn Ngọc Anh tại Công ty luyện kim màu Thái nguyên [1], của tác giả Nguyễn Văn Nam nghiên cứu tại nhà máy Diezel Sông Công năm 1997 [38]  


Ngành hoá chất


Các bệnh chuyên khoa : Qua kết quả điều tra bằng mẫu phiếu cá nhân cho thấy các bệnh của công nhân hóa chất thường gặp là bệnh mắt cấp tính, bệnh liên quan đến đường hô hấp, bệnh tai mũi họng và bệnh dị ứng. Đây là những bệnh liên quan nhiều đến chất lượng môi trường không khí. 


Bệnh dị ứng cũng là một bệnh đặc trưng do tiếp xúc với các loại hóa chất gây phản ứng dị ứng cơ thể. Công ty Sơn Tổng hợp sử dụng nhiều dung môi hữu cơ trong sản xuất, có tỷ lệ công nhân mắc bệnh dị ứng cao.


 
Các bệnh mắt cấp tính, trong đó thường gặp nhất là viêm kết mạc, là một bệnh phổ biến trong công nhân hóa chất do tính kích thích của các chất hóa học trong môi trường làm việc, tác động đến niêm mạc mắt.


Bệnh răng miệng (viêm quanh răng, viêm quanh cuống) ngoài nguyên nhân vệ sinh cá nhân còn có thể do tiếp xúc các hóa chất có chứa flo như HF.


Nhóm bệnh mãn tính thuộc hệ nội khoa thường gặp ở công nhân hóa chất là bệnh cơ xương khớp (thấp khớp, thoái hóa khớp), bệnh tim mạch (tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim), bệnh thuộc hệ hô hấp (viêm phế quản). Ngoài ra còn một số bệnh khác như viêm đường tiết niệu. Các bệnh thuộc nhóm bệnh nội tiết có bướu cổ đơn thuần có tỷ lệ cao. 


Ngành nông nghiệp


 Kết quả khám lâm sàng cho thấy tỷ lệ mắc bệnh của NLĐ ở 3 tỉnh là khá cao


Mô hình bệnh tật của người lao động trồng lúa chủ yếu là các bệnh  bệnh tai mũi họng 53,5% (viêm mũi dị ứng, viêm họng), thần kinh (53,9%), ngoài da  41%(sẩn ngứa, chàm, lang ben ), đau  xương khớp 926,3%), bệnh mắt 30,4% (mắt hột), hô hấp và đặc biệt cao là bệnh phụ khoa (56,8%).  Đó là việc hàng ngày phải sống và lao động trong môi trường không thuận lợi chịu nhiều tác động của yếu tố trong lao động, cũng như các yếu tố liên quan đến môi trường không đảm bảo vệ sinh. Kết quả nghiên cứu này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu của Trần Như Nguyên và CS tại 10 xã lao động nông nghiệp : các bệnh có tỷ lệ mắc cao là tiêu hóa, hô hấp, TMH, ngoài da, mắt[15 ]. Kết quả điều tra của Vụ YTDP cho thấy bệnh có tỷ lệ mắc cao là hô hấp, phụ khoa, xương khớp [8]


Một điểm đáng lưu ý là tỷ lệ phụ nữ bị bệnh phụ khoa ở khu vực lao động nông nghiệp cao hơn hẳn khối công nghiệp. Điều này một phần do nguồn nước ở nông thôn hiện nay thiếu và không đảm bảo vệ sinh. Mặt khác do thói quen vệ sinh của phụ nữ nông thôn chưa thật tốt.


Về tình hình thai sản: Khảo sát tình hình thai sản của lao động nữ nông nghiệp cho thấy (bảng 18) :  tỷ lệ tai biến sinh sản chiếm tỷ lệ khá cao, trong đó đáng chú ý là tỷ lệ xảy thai chiếm cao nhất. Có sự khác nhau về tỷ lệ tai biến sinh sản giữa Cần thơ và ba tỉnh kia. Tỷ lệ tai biến sinh sản ở Cần Thơ thấp hơn 3 tỉnh kia một cách rõ rệt. Phải chăng có mối liên quan giữa tai biến sinh sản với việc sử dụng HCBVTV và tiếp xúc với hơi khí độc. Để có thể rút ra kết luận chắc chắn cần  nghiên cứu vấn đề này với số đối tượng lớn hơn.


 Ngành du lịch


Trong tổng số nhân viên KS và nhà hàng 582 897 người (năm 2002) thì 72,6% là nữ trong khi ngành nông nghiệp nữ chiếm 51,36%; ngành xây dựng tỷ lệ nữ rất thấp chỉ có 8,5%.[24]


Nhiều lao động nữ đang làm việc trong các ngành dịch vụ là những NLĐ không có tay nghề hoặc bán chuyên môn.  Những nguy cơ về sức khoẻ đối với họ bao gồm:


· Thời gian làm việc kéo dài


· Tiếp xúc với hoá chất hoặc các chất có hại


· Những bệnh tật về đường hô hấp


· Những chấn thương do làm các công việc căng thẳng, đơn điệu


Trong kết quả hồi cứu khám sức khỏe của chúng tôi cho thấy bệnh chiếm 


tỷ lệ cao nhất là RHM (43,6%), TMH (29,7%) và một tỷ lệ 7,4% mắc bệnh tim mạch .


Trong khảo sát của chúng tôi, tỷ lệ NLĐ cho rằng có nguy cơ nhiễm HIV từ công việc cao nhất ở BP buồng (13%), thấp nhất ở BP Massage-karaoke (4%). Tuy nhiên tỷ lệ NLĐ đã làm xét nghiệm HIV lại cao nhất ở BP Massage-karaoke (64 %). Như vậy có thể do tính chất công việc khá nhạy cảm ở BP này nên NLĐ không dám nói thật? Tại nhiều KS, NLĐ ở bộ phận Massage-karaoke phải làm xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng/lần.


3.5. Tình hình bệnh nghề nghiệp & bệnh liên quan đến nghề nghiệp và tai nạn lao động của các ngành nghề


3.5.1.  Bệnh nghề nghiệp


Ngành cơ khí luyện kim


Tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp trong số 395 công nhân cơ khí luyện kim  được khám sức khoẻ là 18,4%, trong đó bệnh bụi phổi nghề nghiệp chiếm 11,7%, bệnh nhiễm độc chì chiếm 2,3% và bệnh điếc nghề nghiệp chiếm 2,3 %. Như vậy chúng ta thấy tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp khá cao, trong đó chủ yếu là bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp. Thực trạng tỷ lệ mắc bệnh nêu trên cũng phù hợp với tình trạng mức độ tác động của các yếu tố tác hại nghề nghiệp mà người công nhân phải tiếp xúc trong quá trình lao động như đã phân tích ở phần điều kiện lao động. Qua kết quả phân tích chúng tôi thấy giữa tuổi nghề và bệnh nghề nghiệp có mối liên quan chặt chẽ, tuổi nghề càng tăng thì nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp càng cao. ở những người có tuổi nghề trên 20 năm trở lên, có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 2,5 lần so với những người có tuổi nghề dưới 20 năm. So sánh với kết quả nghiên cứu của Dương Văn Thắng về bệnh nghề nghiệp ở công nhân gang thép Thái Nguyên năm 2000 cho thấy tỷ lệ bệnh bụi phổi là 12,5%; nhiễm độc chì 17,37%, điếc nghề nghiệp 8,39% [43]. Số liệu này cao hơn nhiều so với nghiên cứu của chúng tôi.  


Tỷ lệ mắc bệnh bụi phổi tăng dần theo lứa tuổi, tập trung chủ yếu ở nhóm tuổi nghề 10 - 15 năm tuổi, công nhân trên 40 tuổi có tỷ lệ bệnh bụi phổi chiếm cao nhất (54,7%). Tuy nhiên dưới 10 năm đã chiếm một tỷ lệ đáng kể (36,0%). 


Ngành hoá chất


Qua hồi cứu số liệu khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân ở 7 công ty, số người bệnh nghề nghiệp đã phát hiện được trong ngành hóa chất là không nhiều, chủ yếu là bệnh bụi phổi silic (10,2%), nhiễm độc chì (20,6%) và điếc nghề nghiệp (10,3%), một số bị giảm men ChE (8,3%) do tiếp xúc thuốc trừ sâu gốc lân hữu cơ. 


Các biểu hiện nhiễm độc CO: các triệu chứng lâm sàng phổ biến nhất là đau đầu, chóng mặt và mệt mỏi xuất hiện tại nơi làm việc. Hàm lượng HbCO trong máu: Kết quả xét nghiệm công thức máu cho thấy có những triệu chứng của nhiễm độc mãn tính CO (gây giảm hồng cầu, giảm huyết sắc tố).


Biểu hiện tổn thương sức nghe: Có 9/110 người suy giảm sức nghe chiếm tỷ lệ 8,2%. Số công nhân bị suy giảm sức nghe đều có biểu đồ thể điếc tiếp âm do tiếng ồn, những tần số cao có biểu hiện suy giảm sức nghe sớm hơn, biểu đồ thính lực có hình ảnh chữ V, khuyết ở tần số 4000 Hz 


Tại công ty Supe Phôtphat và Hoá chất Lâm Thao  cho thấy tổn thương Fluorosis trên răng của nhóm công nhân tiếp xúc cao hơn nhóm chứng ở mức có ý nghĩa thống kê với P < 0,05 ( bảng 24). Phân loại tổn thương Fluorosis theo Dean cải tiến đều gặp cả 5 mức độ tổn thương. Sự khác biệt về mức độ tổn thương giữa hai nhóm công nhân tiếp xúc fluorua nghề nghiệp và nhóm không tiếp xúc ở mức có ý nghĩa thống kê. 


Biểu hiện tổn thương sức nghe: Có 6/42 công nhân bị suy giảm sức nghe, tỷ lệ 14,3%. Biểu đồ thính lực có hình ảnh thể điếc tiếp âm do tiếng ồn


Kết quả chụp X- quang bụi phổi: Có năm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bụi phổi silic chiếm tỷ lệ 11,4%. Trong đó thể 0/1p là bốn người và 0/1q là một người.


Ngành xây dựng

Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi-silic ở công nhân ngành vật liệu xây dựng là 10,1%, cao hơn tỷ lệ này ở khu vực khai thác than.


Tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi-silic ở 6 nhà máy ngành vật liệu xây dựng khác nhau, phụ thuộc vào lượng silic tự do chứa trong bụi hô hấp. Trên thực tế cũng cho thấy, tỷ lệ hiện mắc bệnh bụi phổi-silic cao nhất là ở nhà máy VLCL Thái Nguyên (35,37%); NM gạch chịu lửa Đồng Nai (19,1%) tiếp theo là mỏ đá Hoá An (16,1%).


Có 4% mắc bệnh bụi phổi-silic-lao, chỉ có 6 trư​ờng hợp trong số 148 bệnh nhân bụi phổi-silic. Cho đến nay bệnh lao vẫn được coi là biến chứng nặng của bệnh bụi phổi-silic [47] và những bệnh nhân bụi phổi-silic luôn có nguy cơ cao bị nhiễm lao [75].


Trong số 1466 phim chụp phổi, 66 trư​ờng hợp lao với đám mờ ở vùng phổi trên, chiếm 4,5%. Bary S.Levy, David H.Wegman, 1995 [50] cho rằng nhiều công trình hiện nay cũng cho thấy tăng tỷ lệ lao trong số công nhân khai thác mỏ và đôi khi lao là bệnh liên quan đến nghề nghiệp. 


Số tr​ường hợp bệnh bụi phổi-silic tỷ lệ thuận với tuổi đời, đặc biệt với thâm niên nghề nghiệp rõ rệt và tỷ lệ bệnh bụi phổi-silic phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của sự ô nhiễm bụi chứa silic tự do tại nơi làm việc. Đây là mối t​ương quan liều-đáp trả.


Tỷ lệ hiện mắc bệnh điếc do tiếng ồn  ở công nhân ngành xây dựng là 8,6% (bảng 23). Tỷ lệ này cao ở công nhân mỏ đá Hoá An (10,6%), xi măng Hải Phòng (9,7%), đó là những nơi làm việc gần máy nghiền và tiếp xúc với tiếng ồn vư​ợt quá 90 dBA.


Tỷ lệ bệnh da ở công nhân ngành vật liệu xây dựng cao 37,6% (bảng23). Tỷ lệ các bệnh da này không khác nhau nhiều giữa các nhà máy.


Prodan L., 1989 [65] cho thấy, bệnh da có tỷ lệ 25% và cao hơn so với tất các bệnh nghề nghiệp trong công nhân sản xuất xi măng. Bệnh thư​ờng gặp nhất là loét xung quanh móng, eczema do tiếp xúc với ximăng chứa crôm hoá trị 6. Những tác giả khác đã quan tâm đến vai trò của xi măng gây bệnh da. 


Ngành nông nghiệp



 Đối với lao động trồng lúa và lao động trồng chè mới phát hiện những trường hợp nhiễm độc cấp hóa chất trừ sâu,  mà chưa phát hiện ra trường hợp nào nhiễm độc mãn. Điều này một phần có thể do sử dụng của bà con không thường xuyên, hơn nữa số NLĐ này chưa được theo dõi sức khỏe thường xuyên 


Riêng đối với NLĐ làng nghề do tính chất sản xuất họ phải tiếp xúc nhiều với tiếng ồn.Tiến hành đo thính lực đồ cho 46 NLĐ làm ở bộ phận gò. Kết quả đo được cho thấy có 36/46 người (78,3%) có sức nghe bình thường. Có 10/46 người (21,7%) nghi điếc nghề nghiệp, trong đó tỷ lệ ở nam cao hơn nữ 7,5 lần (p<0,05). Trong 10 người chỉ có 1 người ỏ mức độ vừa còn đều ở mức độ nhẹ. Tỷ lệ điếc nghề nghiệp tăng theo tuổi đời và tuổi nghề. Tiếp xúc cả ngày với tiếng ồn vượt quá TCCP chính là nguy cơ gây nên bệnh điếc nghề nghiệp.

3.5.2. Tai nạn lao động


Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) có xu hướng gia tăng về số vụ và số người nói chung và số chết nói riêng :


Theo thống kê của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội cho thấy:


		Năm

		2000

		2001

		2002

		2003

		(chưa đủ 2004)



		Số vụ TN

		3.405

		3.601

		4.298

		3.896

		



		Số người bị nạn

		3.530

		3.748

		4.521

		4.089

		



		Số vụ TN chết người

		368

		362

		449

		494

		351 (11 tháng)



		Số người chết

		403

		395

		514

		539

		373 (11 tháng)





Khảo sát tình hình tai nạn lao động các ngành nghề trong 1 năm qua cho thấy NLĐ ngành cơ khí có hệ số tần suất TNLĐ cao nhất, rồi đến luyện kim và hóa  chất.  NLĐ bị tại nạn lao động ở làng nghề chiếm tỷ lệ cao nhất trong các loại hình lao động nông nghiệp. Hơn 2/3 NLĐ làng nghề đúc đồng bị tai nạn là do thao tác lao động dẫn tới bị bỏng và vết thương sâu, bên cạnh đó, số người bị tai nạn do dụng cụ cầm tay cũng khá cao (21,8%).



Tình hình cụ thể các ngành như sau :


Ngành cơ khí luyện kim


Trên 80% số công nhân hai nhóm ngành cơ khí và luyện kim phải tiếp xúc với các yếu tố tác hại nghề nghiệp dễ xảy ra tai nạn lao động. Trong số các yếu tố tại nạn nghề nghiệp: nguồn nhiệt gây bỏng, nguy cơ cháy nổ, có vật dễ đổ, điện giật bỏng điện, sàn trơn dễ vấp ngã và phơi kim loại văng vào người… thì yếu tố nguồn nhiệt gây bỏng có số người lao động phải tiếp xúc nhiều nhất (70,2% chung cho cả hai nhóm).  


Ngành hoá chất


Tình hình tai nạn lao động, sự cố nghề nghiệp giai đoạn 1998 -2002


Số người bị tai nạn lao động trong ngành hóa chất không cao, dao động trong khoảng 30-40 trường hợp một năm. Không có những vụ tai nạn lao động lớn (nhiều người bị, mức độ nặng). 


Tần suất tai nạn lao động chung qua năm năm, tính trên số công nhân trực tiếp và lấy số lao động trung bình của năm 2002, ngành hóa chất là 3,83. Đây là ngành sản xuất có tần số tai nạn lao động thấp. Đơn vị có hệ số k cao là Cao su Đồng Nai (9,29) và Phân bón Miền Nam (6,72). 


Nguyên nhân do tai nạn lao động lớn nhất là do người lao động vi phạm quy trình (55%). Các nguyên nhân có thể liệt kê khác là: Điều kiện làm việc (4%), phương tiện bảo vệ cá nhân (1%), huấn luyện (1%).


Ngành xây dựng


Kết quả thống kê về TNLĐ trong ngành xây dựng qua 3 năm từ 2000-2002 cho thấy số vụ TNLĐ và số người bị TNLĐ tăng, số người chết cũng như số người bị thương nặng tăng. Tần suất tai nạn lao động chung tính trên số công nhân trực tiếp của năm 2002, ngành xây dựng là 1,36.


 
Theo báo cáo của thanh tra Nhà nước về an toàn lao động, trong 6 tháng đầu năm 2001, ngành xây dựng nước ta có 84 vụ tai nạn lao động trong đó có 22 vụ gây chết người (22 người chết, 48 người bị thương nặng). Nguyên nhân ngã cao  74 vụ (18 người chết), đổ công trình 10 vụ, 4 người chết, khai thác chế biến đá, nổ mìn 20 vụ (10 người chết) [21]. 


Theo Đào Phú Cường [2] TNLĐ xảy ra lớn nhất là ngành giao thông chiếm khoảng 45%, sau đó là đến ngành xây dựng 26%. Nguyên nhân gây TNLĐ là do hướng dẫn huấn luyện các biện pháp an toàn không phù hợp với công việc, thiết bị hoặc không hướng dẫn huấn luyện  (khoảng 25%). Không có hoặc vi phạm các quy trình biện pháp kỹ thuật an toàn (20%). Điều kiện làm việc và thiết bị không an toàn (24%).


Ngành nông nghiệp


Theo số liệu của ILO, ước tính trong năm 1997 trong tổng số 335.000 ca tử vong do tai nạn lao động trên thế giới có khoảng 170.000 tai nạn xảy ra với công nhân nông nghiệp. Tỷ lệ tai nạn lao động trong nông nghiệp vẫn gia tăng, cả ở các nước phát triển và các nước đang phát triển. [49]

Điều tra tình hình TNLĐ của NLĐ trong 1 năm qua cho thấy tỷ lệ tai nạn lao động của người lao động trồng lúa là 0,6% ở Cần Thơ và 2,2% ở Nam Định, tỷ lệ TNLĐ ở nam cao hơn nữ. Các tai nạn tại Nam Định chủ yếu là các chấn thương trong khi lao động và các vết xây xát nông. Đặc biệt là khi người lao động sử dụng các máy nông cơ dễ gây tai nạn nhưng không được che chắn. So với nghiên cứu của Tăng Xuân Châu ở Sóc Sơn, Hà Nội, tỷ lệ tai nạn cao hơn gấp 1,5 lần [5]. Theo kết quả điều tra của Nguyễn Thế Công và CS cho thấy một trong những nguyên nhân gây tai nạn lao động là do việc sử dụng máy móc trong nông nghiệp. Nhiều máy nông nghiệp được sử dụng là máy tự tạo, máy cũ, hư hỏng rất không an toàn .Hơn nữa người lao động không được đào tạo huấn luyện sử dụng máy [44]. Điều này cũng phù hợp với nhận xét của các tác giả Namibia khi khảo sát về điều kiện lao động ở đó[49].


Nguyên nhân của TNLĐ là do phương tiện vận chuyển và máy móc nông nghiệp (2/2 NLĐ tại Cần Thơ và 55,5% NLĐ tại Nam Định). 


Tại làng nghề Đại Bái, theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi thì tỷ lệ tai nạn lao động trong 12 tháng trước phỏng vấn là 36,6%, trong đó các tai nạn thường gặp là bỏng chiếm tỷ lệ cao nhất: 55,6%, tiếp theo là vết xây sát: 41,9%; các tai nạn như bong gân chiếm tỷ lệ thấp hơn: 2,5%; vết thương sâu: 1,5%. Hơn 2/3 NLĐ làng nghề đúc đồng bị tai nạn là do thao tác lao động. Bên cạnh đó, số người bị tai nạn do dụng cụ cầm tay cũng khá cao (21,8%). Nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn lao động là do điều kiện lao động không đảm bảo như cơ sở sản xuất thì chật chội, máy móc không có che chắn, dao liềm cắt vào tay. NLĐ không được huấn luyện về AT - VSLĐ, không được trang bị đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động... 



Phát hiện của chúng tôi cũng phù hợp với phát hiện của các tác giả khác. Tai nạn lao động thường gặp là bỏng, chấn thương. Theo Lê Văn Trình và CS, trong 6 tháng đầu năm 1998 tại làng nghề tỉnh Bắc Ninh, Nam Định và Hưng Yên là 64/ 426 trường hợp bị tai nạn chiếm tỷ lệ 15%, trong đó bỏng: 48,8%, chấn thương: 43,8% và điện giật: 4,7% (24). Theo Nguyễn Thanh Bình, tỷ lệ tai nạn lao động ở Đa Hội là 56,9%, Phong Khê: 13,95% và Minh Khai: 31,69%. 


Ngành du lịch


Tỷ lệ NLĐ bị tai nạn lao động ở KS Kim Liên là 3,8%, cao hơn KS Deawoo (1,7%). Các tai nạn mà NLĐ hay gặp phải là vấp ngã trong khi di chuyển, dọn dẹp nhà buồng, lau chùi cửa kính, cầu thang, bưng bê thức ăn phục vụ khách, hoặc bị bỏng trong khi nấu nướng, chuyên chở nước nóng. Các tai nạn này thường không nặng, ít có di chứng và không có ảnh hưởng lâu dài tới sức khoẻ.


3.6. Công tác bảo hộ lao động các ngành nghề


3.6.1. Ngành cơ khí luyện kim


Công tác bảo hộ lao động: 


Để đánh giá tình trạng công tác BHLĐ của công nhân ngành CKLK, chúng tôi đã tiến hành đánh giá kiến thức về an toàn vệ sinh lao động của 395 công nhân, kết quả cho thấy 100% công nhân được phỏng vấn đều đã được tập huấn về an toàn lao động, trên 95% trong số người được tập huấn đều nắm vững các qui trình an toàn vệ sinh lao động. Điều này cho thấy người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở đã phối hợp tốt trong việc trang bị kiến thức về an toàn lao động cho công nhân.


Tình hình trang bị và sử dụng BHLĐ tại các nhà máy cơ khí luyện kim tương đối tốt. Kết quả điều tra cho thấy 88,9% trang bị đủ dụng cụ BHLĐ. Trong đó các nhà máy cơ khí mức độ trạng bị đạt 92,9% cao hơn các nhà máy luyện kim (84,9%). Có 99,5 số công nhân có sử dụng BHLĐ trong quá trình lao động. Tuy nhiên mức độ sử dụng thường xuyên chỉ đạt 97,2%. Như vậy, vẫn có biểu hiện vi phạm các nội dụng qui định của thông tư số 02 /LĐ TBXH – TT ngày 19/01/1990 của Bộ lao động thương binh và xã hội về chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động.. 

Chất lượng các phương tiện BHLĐ phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế của các cơ sở sản xuất. Kết quả phỏng vấn 395 công nhân đang sử dụng các phương tiện BHLĐ chỉ có 18,5% trong số họ cho rằng chất lượng các phương tiện BHLĐ đạt mức tốt, có tới 75,5% số người được phỏng vấn cho rằng các phương tiện bảo hộ lao động chỉ đạt ở mức trung bình. Như vậy, đã không thực hiện đúng nội dung thông tư số 02 /LĐ TBXH -TT ngày 19/1/1990 như đã nói ở trên, vì trong thông tư đã qui định các phương tiện bảo hộ cá nhân phải đảm bảo kỹ thuật an toàn, qui định thời gian sử dụng phương tiện cho phù hợp, không cấp tiền thay cho việc cấp phát phương tiện bảo vệ. 


Thực hiện chế độ chính sách BHLĐ đới với người lao động:


Qua khảo sát chúng tôi thấy có 98,7% số công nhân được phỏng vấn đóng bảo hiểm xã hội, 98,7% được đóng bảo hiểm y tế, 79,5% số công nhân được đi nghỉ mát và có 74,2% số cơ sở sản xuất của ngành cơ khí luyện kim có tổ chức nhà trẻ. Mức độ thực hiện chế độ chính sách bảo hộ lao động giữa hai nhóm ngành cơ khí và luyện kim đều tương đương nhau.


3.6.2. Ngành hoá chất


Tình hình thực hiện các quy định về bảo hộ lao động giai đoạn 1998-2002


Việc thực hiện huấn luyện AT-VSLĐ cho người lao động được các cơ sở chú ý coi trọng, tỷ lệ công nhân được huấn luyện công tác ATVSLĐ chiếm tỷ lệ cao > 97%.


Số lượng an toàn-vệ sinh viên tương đối đông đảo, các đơn vị khảo sát có 778 an toàn vệ sinh viên.


Tính riêng về trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân đã được các công ty chú ý. Mức trung bình chi cho một người về phương tiện bảo vệ cá nhân là 296.000 đồng/người/năm. 


Ngoài ra các công ty đều có dành các khoản kinh phí cho chăm sóc sức khỏe-bệnh nghề nghiệp, chế độ bồi dưỡng độc hại.


3.6.3. Ngành xây dựng


Cung cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân. 100% công nhân được cấp phát quần áo BHLĐ.  Khẩu trang đạt 80% theo quy định. Các loại kính, mũ, găng tay, nút tai đạt 50% so với nhu cầu thực tế. Kết quả điều tra của chúng tôi tương tự với nghiên cứu của Đào Phú Cường [2]  80% công nhân xây dựng được cấp phát khẩu trang, 79% công nhân lao động trên cao được mượn dây an toàn. 


Chất lượng các phương tiện bảo vệ cá nhân chưa đảm bảo theo quy định Theo Lê Thị Hằng (2001) người lao động sử dụng khẩu trang không thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh bụi phổi-silic gấp 2,44 lần so với người thường xuyên sử dụng (P < 0,001) [6]. Tuy nhiên, trong số 94 trường hợp mắc bệnh bụi phổi-silic thì có 73 người sử dụng khẩu trang thường xuyên nhưng vẫn mắc bệnh (chiếm tỷ lệ 76,6%). Điều này nói lên chất lượng khẩu trang được sử dụng chưa đảm bảo (hiệu suất lọc bụi hô hấp kém). Theo kết quả đánh giá của Viện NIOSH-MỸ, loại khẩu trang thông thường của Việt Nam (làm bằng vải xô màn) chỉ lọc được 12 % lượng bụi hô hấp [86].


ý thức sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân chưa tốt, ngoài quần áo BHLĐ thì chỉ có 50% số công nhân sử dụng phương tiện khác như khẩu trang, nút tai chống ồn, kính, găng tay... vì đa số công nhân cho rằng các phương tiện này không thích hợp, gây vướng bận, khó thở, khó giao tiếp...trong khi làm việc, đặc biệt vào mùa nóng.


Về vệ sinh an toàn lao động: các cơ sở sản xuất có tương đối đủ công trình vệ sinh, nhà tắm (54,3-70,4% ý kiến). Tuy nhiên, chỉ có 19% công nhân cho biết có hệ thống thông gió xử lý bụi trong sản xuất. Theo Trình Công Tuấn (2002), kết quả phỏng vấn tại Công ty đá ốp lát và xây dựng Bình Định có 28% ý kiến cho là nơi làm việc có hệ thống hút bụi, 48 % ý kiến nhận xét Công ty thường xuyên có phun nước làm ẩm đá, giảm bụi [22]. Nguyễn Thị Hồng Tú (2001) điều tra 515 doanh nghiệp trong cả nước có 29,3% doanh nghiệp sử dụng thiết bị phun nước giảm bụi, 17% sử dụng thiết bị lọc bụi [23].


Từ thực tế về ATVSLĐ như trên cho thấy, vẫn còn một số tồn tại về quản lý, chính sách, biện pháp cụ thể đẩy mạnh công tác BHLĐ. Qua thăm dò ý kiến công nhân cho thấy, tỷ lệ người nghỉ ốm còn cao (49,5%), tỷ lệ bệnh nghề nghiệp 11,1%; tai nạn lao động 5,6%.


Tóm lại, điều tra về công tác BHLĐ cho thấy, các công ty đã có nhiều cố gắng đảm bảo ATVSLĐ cho công nhân trong công tác huấn luyện, trang bị các phương tiện  phòng hộ cá nhân, đặc biệt là các phương tiện bảo vệ hô hấp, đảm bảo các công trình vệ sinh chung… Tuy nhiên, do nhận thức của người sử dụng lao động và ý thức của người lao động còn hạn chế, đặc biệt là ở các công ty TNHH nên vẫn còn một số tồn tại như việc đào tạo nghề, huấn luyện về ATVSLĐ định kỳ hàng năm chưa đảm bảo 100% theo quy định. Các kỹ thuật vệ sinh xử lý bụi, phun nước dập bụi còn gặp khó khăn. Cung cấp phương tiện phòng hộ cá nhân chưa đủ, chất lượng chưa hoàn toàn đảm bảo, còn có những công nhân không thường xuyên sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân dẫn đến vẫn còn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.


3.6.4. Ngành nông nghiệp


Sử dụng đầy đủ trang bị bảo hộ lao động khi dùng HCBVTV là một trong những yếu tố quan trọng giúp phòng chống những ảnh hưởng bất lợi của HCBVTV lên cơ thể người phun. Tỷ lệ người lao động sử dụng trang bị BHLĐ khi phun thuốc khá cao, trên 96% tại cả 3 tỉnh. Tuy nhiên việc sử dụng các trang bị BHLĐ này lại không đầy đủ. Số người sử dụng ủng, kính, găng tay, quần áo riêng còn rất thấp.


Phỏng vấn NLĐ về công tác huấn luyện ATVSLĐ trong sử dụng HCBVTV cho thấy số người được hướng dẫn công tác này còn ít. ở Nam định tỷ lệ người được huấn luyện  cao nhất mà mới chỉ đạt 67,7%. Còn thấp nhất là ở Lâm Đồng, chỉ có 19,5% người được hướng dẫn về công tác này. Người hướng dẫn là cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã và cán bộ khuyến nông.  Một số tự đọc nhãn thuốc hoặc hỏi người bán hàng và người xung quanh. Còn cán bộ y tế  hầu như không tham gia vào công việc này ( chỉ ỏ Nam Định có 1,3% cán bộ y tế tham gia). Kết quả này của chúng tôi cũng phù hợp với nhận xét của Vụ YTDP khi nghiên cứu ở 8 tỉnh cho thấy : trong số các phụ nữ đi phun HCBVTV thì hơn một nửa số chị em (55,5%) không được hướng dẫn cách sử dụng. Số còn lại họ được đa số cán bộ khuyến nông hướng dẫn (42,5%); 34% tự đọc xem nhãn và được người bán hàng hướng dẫn. Cán bộ y tế tham gia hướng dẫn rất ít chỉ có 


Sử dụng trang bị BHLĐ và huấn luyện ATVSLĐ khi sử dụng máy móc: Kết quả phỏng vấn NLĐ tại 4 tỉnh  về sử dụng trang bị BHLĐ cho thấy: Chỉ có khoảng 1/3 số ngườì lao động thường xuyên sử dụng trang bị BHLĐ khi làm việc (38,7% tại Cần Thơ, 30,4% tại Nam Định và 40,6% tại Bắc Ninh). 


Về công tác huấn luyện ATVSLĐ, chỉ có 79% người lao động tại Cần Thơ  nhận được các hướng dẫn về biện pháp vệ sinh an toàn lao động. Tỷ lệ này tại Nam Định tương đối thấp, chỉ chiếm 46,1%, Lâm Đồng là 28,3% và đặc biệt thấp ở Bắc Ninh (3,5%). Tuy nhiên việc hướng dẫn ở đây chủ yếu do NLĐ hỏi qua cán bộ kỹ thuật, đội trưởng sản xuất chứ không phải được hướng dẫn ở một lớp tập huấn nào. Cũng như  hướng dẫn an toàn trong sử dụng HCBVTV, vai trò cán bộ y tế chiếm một vị trí rất nhỏ. Đây cũng là điểm đáng lưu ý trong việc đề xuát công tác huấn luyện  là cần phát huy vai trò của cán bộ y tế hơn nữa.


ở làng nghề có 40,6% hộ sản xuất có trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ, trong đó tập trung chủ yếu ở những hộ đúc (75,4%), hộ gò chỉ có 38,9%.  Trang bị BHLĐ thiếu và NLĐ không chịu sử dụng : chỉ có 35,6% NLĐ sử dụng BHLĐ thường xuyên. Chỉ có 3,5% NLĐ được hướng dẫn về các biện pháp AT - VSLĐ, còn 96,5% NLĐ hoàn toàn thiếu các kiến thức về AT - VSLĐ. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả của một số tác giả khác. Theo Nguyễn Thị Hồng Tú thì BHLĐ được sử dụng tại các làng nghề Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định và gần như 100% NLĐ không được học tập về AT - VSLĐ[26]. Theo Nguyễn Thanh Bình thì tại các làng nghề như Đa Hội, Phong Khê (Bắc Ninh) và Minh Khai (Hưng Yên), tỉ lệ NLĐ sử dụng BHLĐ thấp và thường chỉ khi nào tiếp xúc trực tiếp với yếu tố nguy cơ mới sử dụng BHLĐ. 


Theo báo cáo của Vụ BHLĐ- Bộ lao động - Thương binh  và Xã hội khi tiến hành điều tra thí điểm ở 4 tỉnh nông nghiệp khu vực phía Bắc năm 2000 cho thấy : Mới có 43% người lao động được huấn luyện, 26% được hướng dẫn về các biện pháp làm việc an toàn, quy trình làm việc của các máy móc, thiết bị hoặc tiếp xúc với các hóa chất [38].


Phỏng vấn NLĐ về công tác huấn luyện ATVSLĐ trong sử dụng HCBVTV cho thấy số người được hướng dẫn công tác này còn ít. ở Nam định tỷ lệ người được huấn luyện  cao nhất mà mới chỉ đạt 67,7%. Còn thấp nhất là ở Lâm Đồng, chỉ có 19,5% người được hướng dẫn về công tác này. Người hướng dẫn là cán bộ kỹ thuật của hợp tác xã và cán bộ khuyến nông.  Một số tự đọc nhãn thuốc hoặc hỏi người bán hàng và người xung quanh [8].


Tìm hiểu nguyện vọng của NLĐ trong CSSK thì đa số mọi người đều có nguyện vọng được khám chữa bệnh hàng năm (từ 39,3% ở cần Thơ đến 87,5% ở Bắc Ninh. Điều này cũng phù hợp với kết quả điều tra là số người ở làng nghề được khám chữa bệnh rất ít, chính vì vậy mà họ đều có nguyện vọng được khám chữa bệnh hàng năm. Ngoài ra NLĐ còn có chung nguyện vọng là được hướng dẫn công tác CSSK và hướng dẫn sử dụng HCBVTV(Nam Định và Lâm Đồng) và hướng dẫn về ATVSLĐ đối với người dân làng nghề Bắc Ninh. 


3.7. Phân tích văn bản chính sách


3.7.1. Ưu điểm:


Từ bản sắc lệnh đầu tiên về lao động của nuớc ta ra đời năm 1947, các sắc lệnh khác của nhà nuớc, hội đồng Chính phủ, pháp lệnh bảo hộ lao động của hội đồng nhà nuớc ban hành (1991), luật lao động được Quốc hội thông qua, các nghị quyết của các kỳ đại hội Đảng đề cập về công tác BHLĐ và các nghị quyết, nghị định, thông tư liên ngành và cũng như  các hướng dẫn thực hiện công tác BHLĐ… đã được ban hành thể hiện sự ưu việt và sự quan tâm của Đảng, của chính phủ tới sức khoẻ người lao động.


- Tính hệ thống các văn bản và pháp luật về bảo hộ lao động: 


Hệ thống các văn bản mang tính chất luật định, chỉ đạo bao gồm các văn bản đạo luật, pháp lệnh của Chính phủ, hội đồng Bộ trưởng qui định về các tiêu chuẩn chế độ chính sách đối với người lao động.


Các văn bản về hệ thống các tiêu chuẩn vệ sinh lao động của Việt Nam. Trong đó gồm có tiêu chuẩn về quản lý chung, tiêu chuẩn về mức cho phép của các thông số thành phần môi trường (mức chất lượng môi trường) và các tiêu chuẩn về phương pháp phân tích (định lượng)... Qua hệ thống các văn bản đã chứng tỏ vấn đề bảo hộ lao động ở nước ta được Đảng và Nhà nước ta rất coi trọng và quan tâm chỉ đạo thực hiện.


- Mức độ triển khai các văn bản pháp qui về bảo hộ lao động:


Qua điều tra chúng tôi thấy các văn bản, pháp qui về bảo hộ lao động đã được triển khai xuống tận các ngành, các địa phương, cơ sở, cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý, chủ sử dụng lao động và nguời lao động. Các đơn vị, cơ sở đã có nhiều cố gắng thực hiện, triển khai để cải thiện điều kiện làm việc, chống ô nhiễm môi trường lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động để phát triển sản xuất.


- Tính hoàn thiện, tổ chức, quản lý của hệ thống các văn bản:


Hệ thống các văn bản pháp qui về bảo hộ lao động ở nước ta đã được củng cố và phát triển thể hiện được tính tổ chức, quản lý, kiểm tra chặt chẽ của hệ thống pháp qui về bảo hộ lao động, điều này đuợc thể hiện ở các nhóm nội dung, các chức năng được thể hiện trong các văn bản:


- Vấn đề phối hợp thực hiện các văn bản:

Qua phỏng vấn các nhà quản lý lao động tại các xí nghiệp, nhà máy trong các ngành, chúng tôi thấy: Các hoạt động của quần chúng về công tác bảo hộ lao động, tổ chức công đoàn Việt Nam đóng một vai trò rất quan trọng. Sau khi phát động phong trào “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” năm 1997, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã phối hợp với các bộ (Bộ lao động thương binh và xã hội, Bộ Y tế, Bộ nội vụ) tiến hành kiểm tra chấm điểm thi đua về bảo hộ lao động. Phong trào này đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo hộ lao động.


Theo luật pháp qui định các bộ, cơ quan ngang bộ, các vụ, viện trong thời gian qua đã thực hiện tốt các chức năng của mình. Bằng các hoạt động nghiên cứu khoa học đã góp phần tích cực cải thiện điều kiện làm việc phòng chống TNLĐ và bệnh nghề nghiệp cho người lao động ở nước ta. 


Các chương trình tiến bộ khoa học kỹ thuật cấp nhà nước về BHLĐ: chương trình 58.01 (1981-1985), chương trình 58 A (1986-1990) của viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật BHLĐ và các công trình nghiên cứu cải thiện điều kiện làm việc, các tài liệu đã được biện soạn được nhà nước phê duyệt ban hành cũng như hơn 100 tiêu chuẩn cấp nhà nước cải thiện về an toàn và vệ sinh lao động, các lớp tập huấn về BHLĐ cho các đối tượng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và cho người lao động... là những bằng chứng về sự tiến bộ và thực hiện đúng các văn bản pháp qui về BHLĐ.


3.7.2. Một số tồn tại của các văn bản pháp qui về BHLĐ 


- Vấn đề triển khai các văn bản pháp quy liên quan đến BHLĐ


Nhìn chung hệ thống các văn bản pháp quy về công tác an toàn vệ sinh lao động ở nước ta đã được Nhà nước, các Bộ, Ngành ban hành khá đầy đủ. Các văn bản đã và đang được các cơ sở doanh nghiệp nghiên cứu triển khai. Tuy nhiên, các văn bản này hiện mới chỉ tập chung chỉ đạo vào hoạt động của các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện thực thi và triển khai đầy đủ công tác y tế lao động. Đối với các loại hình sản xuất khác như sản xuất nhỏ, vừa, các doanh nghiệp tư nhân, liên doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chưa có hướng dẫn triển khai đầy đủ các nội dung y tế lao động như văn bản quy định về khám sức khoẻ định kỳ đối với người lao động thuộc các ngành có tiếp xúc với yếu tố độc hại, văn bản về bảo hiểm xã hội ...


- Tình hình thực hiện chính sách BHLĐ còn một số vi phạm: 


Qua điều tra cho thấy biểu hiện của vi phạm chủ yếu là:


- Không thực hiện đầy đủ việc trang cấp các phương tiện bảo vệ cá nhân như: ủng, áo bảo hộ lao động. 


- Việc thay thế các trạng bị bảo vệ cá nhân đã quá hạn sử dụng và hư hỏng không kịp thời, thậm chí bị cắt bỏ tiêu chuẩn.


- Có nơi cấp phát trang bị phòng hộ cá nhân không phù hợp về cỡ, kích thước và chủng loại, như ủng, áo bảo hộ lao động.


- Chất lượng các trang bị phòng hộ cá nhân chưa đảm bảo (găng tay, áo, ủng nhanh hỏng). 


- Vấn đề bố trí lao động nữ làm việc ở những nơi đã có qui định “cấm” chưa được thực hiện triệt để, còn cả nể theo đề nghị của người lao động vì thu nhập và cuộc sống.


- Một số cơ sở sản xuất có xu hướng bố trí các ca lao động vào ban đêm nhiều hơn với mục đích tiết kiệm điện, điều này dễ dẫn đến tỷ lệ tai nạn lao động gia tăng.


- Một số nơi chưa thực hiện đúng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, thường thực hiện theo nhu cầu của người lao động (thay hiện vật bằng tiền mặt).


- Nhiều nơi, nhiều vị trí sản xuất của công nhân không có bộ phận che chắn bảo vệ an toàn lao động như: bộ phận sơn, bộ phận cơ khí của nhà máy Diezen Sông Công.


- Về phía người lao động còn số ít (0,5%) không chịu sử dụng dụng cụ bảo vệ cá nhân trong khi lao động, thao tác như: đeo kính, nút tai, găng tay, khẩu trang với lý do là quá nóng và bất tiện trong quá trình lao động... Điều  này cho thấy cần thường xuyên giáo dục ý thức bảo hộ lao động cho công nhân.


- Qua điều tra và phỏng vấn cán bộ quản lý, lãnh đạo cho thấy: tổ chức thanh tra, kiểm tra về BHLĐ còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, chưa đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình nhiệm vụ mới, chưa có cơ chế phối hợp liên ngành.


- Đội ngũ cán bộ BHLĐ chưa đáp ứng được số lượng và chất lượng, trình độ về an toàn lao động còn hạn chế.


-Việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp qui về BHLĐ làm chưa tốt, qua phỏng vấn đã cho thấy tại nhiều cơ sở lao động còn nhiều người lao động chưa nắm được các nội dung về bảo hộ lao động đã dẫn tới các vi phạm BHLĐ trong quá trình sản xuất.


- Việc quan tâm đầu tư cho công tác BHLĐ còn hạn chế:


- Quan sát các vị trí làm việc của công nhân và ngay trong lúc công nhân đang lao động, chúng tôi thấy: Việc trạng bị phòng hộ tai nạn lao động, hơi khí độc chưa được quan tâm, thiếu các thiết bị che chắn với lý do là thiếu kinh phí trang bị.

- Chưa có cơ sở sản xuất các mặt hàng trang thiết bị BHLĐ, phương tiện bảo vệ cá nhân có chất lượng cao và sử dụng hợp lý cho người Việt Nam, phù hợp với điều kiện lao động và khí hậu của nước ta.


- Chưa trang bị đủ các phương tiện nghiên cứu, kinh phí hoạt động và nghiên cứu để đảm bảo cho các Viện thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu đầu ngành về lao động, đặc biệt trong tình mới hiện nay.


Một số bất hợp lý của các nghị định, thông tư liên quan đến công tác BHLĐ:


Nền sản xuất của nuớc ta đã trải qua nhiều giai đoạn của phát triển và bị ảnh hưởng của các giai đoạn phát triển kinh tế cũng như khoa học kỹ thuật trên thế giới, đặc biệt là từ châu Âu, châu Mỹ. Các công nghệ và thiết bị thể hiện rất rõ những ảnh hưởng này và mang đặc điểm của nền sản xuất của một nước đang phát triển.


Trong tình hình cơ chế mở cửa hiện nay, vấn đề liên doanh sản xuất với nuớc ngoài đã bắt đầu có sự đan xen lẫn nhau giữa các phương thức sản xuất truyền thống, kèm theo các yếu tố tác hại nghề nghiệp truyền thống đã có và đã biết với các phương tiện sản xuất mới, sẽ xuất hiện những tác tác hại nghề nghiệp mới mà chưa biết cách dự phòng. Điều này đòi hỏi cần có những thay đổi hợp lý ở một số điểm nhất là các tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn lao động trong một văn bản pháp qui đang hiện hành. Vì vậy, mặc dù nước ta đã có một hệ thống các văn bản pháp qui về BHLĐ, nhưng so với tình hình lao động mới đã tỏ ra lạc hậu, không phù hợp mà  được thay đổi bổ sung- nhất là những tiêu chuẩn lao động trong điều kiện kỹ thuật lao động mới.


Một số văn bản pháp qui về chăm sóc bảo vệ sức khoẻ người lao động cũng chưa đựng một số điểm bất hợp lý như các văn bản pháp qui về chế độ khám tuyển và khám sức khoẻ định kỳ có nhiều điểm chưa được cụ thể hoá. Mức qui định phạt hành chính trong các trường hợp vi phạm luật lao động trong một số văn van bản so với tình hình kinh tế hiện nay có thể không còn thích hợp nữa và cần điều chỉnh. 


Cho đến nay nhà nước chưa có văn bản pháp quy và các quy định về vệ sinh lao động trong khu vực nông nghiệp. Chính vì vậy mà công tác CSSK cho NLĐ nông nghiệp chưa được chú ý.


Về việc thực hiện bảo hiểm y tế ở khu vực nông thôn còn rất ít. Vấn đề này chưa được người dân quan tâm. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ lệ người dân có thẻ bảo hiểm y tế chiếm tỷ lệ rất thấp, dao động từ 2,2% ở Bắc Ninh cho đến 6,3% ở Nam Định, trong đó chủ yếu là BHYT bắt buộc. Bảo hiểm y tế người nghèo còn rất thấp. Riêng khu vực làng nghề tỷ lệ NLĐ có bảo hiểm chiếm tỷ lệ thấp nhất.


Kết luận


Các Tác giả đã sử dụng thiết kế nghiên cứu ngang mô tả kết hợp với nghiên cứu hồi cứu số liệu sẵn có, nghiên cứu định tính và định lượng để khảo sát điều kiện lao động, đánh giá tình hình sức khoẻ bệnh tật, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, khảo sát tình hình bảo hộ lao động, thực hiện chính sách chăm sóc sức khoẻ, cho 3386 người lao động thuộc các ngành Cơ khí luyện kim, Xây dựng, Hoá chất, Du lịch và Nông nghiệp thuộc 3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam. Kết quả cho thấy:


1. Trong quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước với quá trình chuyển giao công nghệ, Việt Nam phải đương đầu với hàng loạt thách thức về vệ sinh an toàn lao động. Trong các ngành nghề vấn đề ô nhiễm  môi trường lao động, tác hại nghề nghiệp nổi lên vẫn là các yếu tố truyền thống như vi khí hậu bất lợi, bụi, tiếng ồn, hơi khí độc… Mức độ ô nhiễm ở mức trầm trọng và chưa được cải thiện nhiều, đặc biệt ở ngành cơ khí luyện kim (CKLK), hoá chất, xây dựng, làng nghề. Người lao động bị tác động bởi nhiệt độ cao từ 20,0% - 61%, tác động bởi bụi 11,2% - 100%, tác động bởi tiếng ồn 32,3% - 100%. Đồng thời xuất hiện những yếu tố tác hại nghề nghiệp của công nghệ mới như  tư thế lao động bất hợp lý: 11,4% - 40,4%, công việc đơn điệu: 10,9% - 43,5%, căng thẳng thần kinh tâm lý 20,8% - 33,6%, tiếp xúc với các hoá chất độc: 18,2% - 64,9%. 

2. Về chất lượng nguồn nhân lực, đặc điểm sinh thể, tình trạng sức khỏe và bệnh nghề nghiệp của một số nhóm người lao động.


2.1. Thực trạng nguồn nhân lực của Việt nam có cơ cấu dân số vàng hay còn gọi là dư lợi dân số. Tỷ trọng nguồn nhân lực trong dân số rất cao sấp xỉ 56%, trong đó tỷ lệ đối tượng trên 15 tuổi tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm 71,24%. Tỷ lệ người lao động phụ thuộc giảm thể hiện qua tỷ lệ tăng dân số là 1,47% và tỷ lệ người già không tăng nhiều.


- Cơ cấu lao động bất hợp lý thể hiện ở tỷ lệ người lao động nông thôn chiếm 76,2% , ở khu vực thành thị 23,8%. Tỷ lệ người lao động trong ngành nông lâm ngư nghiệp chiếm 88,8%, lao động các ngành công nghiệp chiếm 9,1% và ngành Du lịch chiếm 2,1% (Điều tra lao động việc làm năm 2002- Tổng cục thống kê).


- Chất lượng nguồn nhân lực còn bộc lộ những điểm bất cập so với yêu cầu của quá trình CNH và HĐH.  Tỷ lệ người lao động được đào tạo có nghề nghiệp từ sơ cấp trở lên chiếm 19,62%. Chỉ số HDI của Việt Nam từ 0,859 đến 0,974, đứng hàng thứ 121/ 177 nước vào năm 2003. 


2.2. Đặc điểm sinh thể: phản ánh được ảnh hưởng của  môi trường và điều kiện lao động đến  một số chỉ tiêu sinh học người lao động (NLĐ):


- Về tình trạng dinh dưỡng (BMI) của người lao động đa số ở mức trung bình: 68,3%, tuy nhiên vẫn còn một tỷ lệ đáng kể công nhân thiếu năng lượng trường diễn (gầy) 19,8%. Tầm vóc người Việt Nam đã tăng theo qui luật, trong 10 năm tăng thêm 1cm (nam 163 cm; nữ 153 cm).


- Trong số công nhân được kiểm tra một số chỉ số sinh thể có thay đổi bất thường tuỳ theo ngành nghề: kiểm tra điện tâm đồ có 12% người có dấu hiệu bất thường thông qua chỉ số Socolov – Lion (+), thay đổi chức năng hô hấp ở người lao động khi tiếp xúc với môi trường bụi, nhiễm độc chì, asen do tiếp xúc với hoá chất. 


- Theo phân loại sức khoẻ của BYT năm 1997, NLĐ ở các ngành nghề có sức khỏe đạt loại  trung bình trở lên (I->III) chiếm 85,3%. Tỷ lệ NLĐ có sức khỏe đạt loại yếu (IV và V) chiếm 14,7%.


- Tình hình mắc bệnh có liên quan đến điều kiện làm việc của người lao động trong các ngành nghề. Những bệnh có tỷ lệ cao ở tất cả các ngành là Tai mũi họng, hô hấp, cơ xương khớp.


-  Bệnh nghề nghiệp gặp nhiều nhất là bệnh bụi phổi silic 10,7%,  điếc nghề nghiệp 6,9% trong các ngành nghề cơ khí luyện kim, xây dựng, hoá chất, làng nghề. Một số bệnh liên quan đến nghề nghiệp như bệnh răng nhiễm Fluor, bệnh nhiễm độc NH3 do hoá chất. Giữa tuổi nghề và bệnh nghề nghiệp có liên quan chặt chẽ với nhau, tuổi nghề càng cao thì nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp càng cao. 


3. Về văn bản chính sách.


Cho đến nay Nhà nước đã ban hành 64 văn bản pháp qui chính liên quan đến công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khoẻ người lao động. Tuy nhiên các văn bản này thiếu các qui định cho khu vực Doanh nghiệp ngoài quốc doanh và khu vực nông lâm ngư nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mặc dù đã có chế tài xử phạt nhưng chưa thực hiện nghiêm túc và đầy đủ, chưa có qui định cụ thể về cơ quan đứng ra xử lý các vi phạm.  


4. Đề xuất một số giải pháp và chính sách để bảo vệ sức khỏe, bảo hộ lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động


4.1. Giải pháp tổng thể.


Để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá cần phải có con người văn hoá công nghiệp. Muốn thực hiện được yêu cầu này Nhà nước nên tập trung vào các vấn đề sau: 


· Có chiến lược lâu dài, có chế độ chính sách để tạo ra con người phát triển về thể lực, trí lực, nâng cao tầm vóc con người Việt Nam.


· Đào tạo đội ngũ người lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tập trung cho đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề.


· Thực hiện các giải pháp kỹ thuật công nghệ, kỹ thuật vệ sinh cũng như các biện pháp y tế nhằm bảo vệ sức khỏe cho đối tượng lao động.


· Cần quan tâm đến lực lượng lao động nông lâm ngư nghiệp và ngoài quốc doanh.  


4.2. Giải pháp cụ thể.


4.2.1. Nhóm giải pháp nhằm cải thiện môi trường và điều kiện lao động, phòng chống tác hại nghề nghiệp. 


-  Về mặt quy hoạch: Nhà nước cần phải có quy hoạch tổng thể về các khu công nghiệp từ trung ương đến địa phương. Sự phát triển khu công nghiệp phải đồng bộ với kế hoạch đô thị hoá.


- Giải  pháp kỹ thuật công nghệ:  Đổi mới công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch làm giảm ô nhiễm môi trường. Khi nhập công nghệ mới cần nhập đồng bộ. Đối với công nghệ cũ phát sinh ô nhiễm môi trường cần phải được cải tạo và thay thế bằng công nghệ sạch. 


- Biện pháp kỹ thuật vệ sinh công nghiệp : Thiết kế lắp đặt các thiết bị thông gió, thoáng khí, chụp hút khí tại nơi phát sinh ra bụi, hơi khí độc.... các thiết bị này cần được  hoạt động bình thường, đều đặn và có hiệu quả.

 - Đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc giám sát định kỳ môi trường lao động, có quy định giám sát môi trường lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

4.2.2. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


- Cải thiện chất lượng nguồn nhân lực lao động : nâng cao chất lượng dân số


 dưới góc độ sinh học, giáo dục và đào tạo, phát triển việc làm. 


- Tăng cường công tác truyền thông giáo dục  cho người lao động về ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ trong quá trình sản xuất và cách phòng ngừa.


- Giám sát tình trạng sức khoẻ người lao động thuộc khu vực nhà nước cũng như


khu vực ngoài quốc doanh, liên doanh,  lao động nông nghiệp, ngư nghiệp bao 


gồm khám tuyển, khám định kỳ nhằm phát hiện sớm những trường hợp bị bệnh.


- Nâng cao năng lực khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ y tế cơ sở và y tế cơ quan xí nghiệp, tăng cường trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người lao động thuộc khu vực nông lâm ngư nghiệp. 


4.2.3. Nhóm giải pháp về an toàn lao động.


- Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động và các chế độ bảo hộ lao động cho cả khu vực nhà nước và tư nhân. 

- Tăng cường công tác thanh tra, có chế tài đảm bảo thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở tất cả các cơ sở thuộc các thành phần kinh tế.

4.2.4. Nhóm giải pháp liên quan đến chính sách.


-  Hoàn thiện cơ sở pháp lý về vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động và bảo vệ sức khoẻ người lao động.


+ Hoàn thiện các văn bản pháp luật nhằm cụ thể hoá và hướng dẫn việc thực hiện Bộ luật lao động, và Công ước quốc tế 184 về an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp năm 2001 và khuyến nghị về an toàn và sức khỏe trong các ngành và trong lao động nông nghiệp  mà ILO đề xuất và Việt Nam đã phê chuẩn năm 2003. 


 
+ Bổ sung, rà soát, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, đặc biệt các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động ở các ngành nghề trong điều kiện lao động công nghệ mới, kỹ thuật mới đặc biệt ở những nghề lao động nặng nhọc và độc hại nguy hiểm và căng thẳng thần kinh tâm lý. 


+ Có sự phối hợp đồng bộ giữa các Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Lao động và Tổng Liên đoàn Lao động trong công tác kiểm tra giám sát, tránh hoạt động chồng chéo. Tổ chức hệ thống thanh tra lao động hợp nhất để phát huy mọi khả năng nhân lực, vật lực trong công tác thanh tra an toàn vệ sinh lao động.


- Hoàn thiện các chế tài thực hiện các qui định thanh tra, giám sát và thực hiện qui định bảo vệ quyền lợi người lao động.


 - Nghiên cứu, bổ sung danh mục một số bệnh nghề nghiệp mới : tổn thương Fluorosis trên răng do tiếp xúc với HF, viêm đường hô hấp trên do NH3…


- Cần có một tổ chức thống nhất và có hiệu lực để giám sát việc thực hiện các công tác vệ sinh an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động và bảo vệ quyền lợi người lao động.


-  Xây dựng chính sách hỗ trợ cho y tế cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khoẻ người lao động thuộc khu vực nông, lâm, ngư nghiệp.


Khuyến nghị


1. Cần thiết xây dựng một chương trình nghiên cứu toàn diện  con người lao động, về các mặt sinh học, tâm lý xã hội học.


2. Đề nghị Nhà nước có một chiến lược lâu dài để nâng cao chất lượng dân số về sinh học, giáo dục nghề nghiệp và phát triển việc làm.


Nhà nước cần có một cơ chế điều phối sự phối hợp đồng bộ giữa Bộ Y tế, Bộ lao · hội, Tổng công đoàn trong chăm sóc sức khoẻ người lao động. Đồng thời Nhà nước cần giao trách nhiệm cho 1 cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn lao động, môi trường lao động, bảo vệ sức khoẻ người lao động trên cơ sở những chế tài đã được ban hành.
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VU THI VUNG�
bao cao tong ket de tai KX.05.12.doc�


bao an toan va sic khoe cho nguoi lao dong nudc ta s€ cé y nghia thi€t thuc, cap bach

trong viéc phat trién nguén nhan luc nay.

Vi vay, viéc nghién ctu mot cach hé thong di€u kién lao dong trong cic nganh san
xut ciing nhu tic dong ctia né dén siic khoe, bénh tat cling nhu xu huéng chuyén déi co
ciu lao dong 1a mot van dé rat can thiét. Tir d6 xem xét dé xuat va xay dung cac bién
phdp lam giam nguy co 6 nhiém moi truong lao dong, cai thién diéu kién lao dong ciing
nhu cdc ché do, chinh sdch dé bao vé stic khoe, bao ho lao dong va phong chong cac

bénh nghé nghiép cho ngudi lao dong.

Dé tai cap Nha nuéc "Nghién citu mot sé dac diém sinh thé, tinh trang sic
khoe cua mét s6 nhom nguoi lao dong xét dudi goc do yéu cau cua qua trinh cong
nhiép hoa va hién dai héa dat nuéc" ma s6 KX.05.12 thuoc chuong trinh KX.05 "
Phat trién van héa, con nguoi va nguon nhan luc trong thoi ky cong nghiép héa va
hién dai héa" dugc thuc hién trong giai doan 2001- 2005 nham gép phan giai quyét mot
trong nhiing yéu cdu trén nham bao vé siic khoe ngudi lao dong, ngudén nhan luc quan
trong cua xa hoi.

Muc tiéu cua dé tai :

1. Nghién citu mot s6 dac diém sinh thé, tinh trang stic khoe va mot s6 bénh nghé nghiép
ctia mot so loai hinh lao dong dac thu, dac biét d6i v6i mot s6 nghé nang nhoc ¢ nhiing
moi trudong lam viéc c6 doc hai, nguy hiém nhu x4y dung, luyén kim, héa chét, nong

nghiép, du lich...

2. Dé xudt mot so giai phap va chinh sdch dé bao vé stic khoe, bao ho lao dong va phong
chong bénh nghé nghiép cho ngudi lao dong, dic biét d6i véi nhitng nghé ning nhoc va &

nhitng moi trudng 1am viéc c¢6 doc hai nguy hiém.
Noi dung nghién cttu ctuia dé tai :
1. Tong quan vé tinh hinh siic khoe va bénh nghé nghiép cling nhu cdc cha truong chinh

sach dé bao vé stic khoe va phong chéng bénh nghé nghiép cho ngudi lao dong & Viét

Nam, mot s6 nudc phét trién va mot s6 nuée trong khu vuc.

2. Khéo sat mot s6 xi nghiép, co s san xudt ctia 5 nganh nghé doc hai dic thu ( nganh
xay dung, co khi luyén kim, héa chat, nong nghiép va dich vu du lich) kham va do dac
céc chi so vé stic khoe céan thiét dé danh gia thuc trang vé tinh hinh sitc khoe cliia nguoi

lao dong.

3. Khao sit, tién hanh do dac céc chi s6 can thiét vé bénh nghé nghiép, tai nan lao dong

ctia ngudi lao dong & 5 nganh nghé doc hai, dic thu trén.



4. Nghién ctu thuc trang cong tac vé sinh lao dong- bao ho lao dong hién nay trong cac
nganh nghé doc hai, nguy hiém néi trén.

5. Nghién cttu phan tich anh hudng clia chat lugng dan s6 dén phat trién nguén nhan luc.
Dé xudt mot s6 giai phap vé nang cao chat lugng dan s6 dé gép phan phat trién nguén
nhan luc.

6. Dé xuat cdc giai phdp va chinh sach dé bao vé siic khoe, bao ho lao dong va phong

chong bénh nghé nghiép cho nguoi lao dong.



CHUONG 1. POI TUONG VA PHUONG PHAP NGHIEN CUU

1.1. Nghién ctru téng quan:

- Phuong phdp nghién citu: st dung phuong phap chuyén gia. Phan tich va tong hop
dua trén cdc s6 liéu sin ¢6 & cdc tap chi trong va ngoai nudc, cac van ban phap quy vé

cham sdc stc khoé nguoi lao dong.
- Doi tuong nghién citu:

+ Van ban phdp quy vé cong tdc cham séc sic khde nguoi lao dong & Viét Nam va
mot s6 nudc trong khu vuc.

+ Cac van dé nghién ctu thudc cdac nganh khai thdc mo, thuy san, dét may, vi tinh,
trong ca phé, CKLK, ho4 chat, xay dung, nong nghiép, du lich da dugc cong ba.

+ Hoi ctu s6 liéu, di€u tra theo mau phi€u & 16 co s& dai dién cho cdc nganh nghé

thuoc téng cong ty hoa chat Viét Nam
+ S6 sdch, ho so quan 1y stic khoé, s6 khdm bénh ctia tram y t€ xa.
+ Hoi ctru so liéu, s6 sach kham chita bénh, tinh hinh tai nan lao dong.
1.2. Nghién ctru khao sat dé minh hoa cho nhimg van dé da téng két

cta phan téng quan tai 5 nganh nghé : Nganh co khf luyén kim; Nganh héa
chat; Nganh xay dung; Nganh nong nghiép; Nganh du lich.

1.2.1. Thiét ké nghién ciu :

Nghién ctru ngang mo ta két hgp véi nghién citu hoi ciu s6 liéu san co.
1.2.2. Pia diém nghién ciu
o Nganh co khi luyén kim :

Nghién cttu tai 4 nha mdy dai dién cho 2 nganh nghé: co khi va luyén kim thuoc 2
khu cong nghiép 16n & Mién Béc va Mién Nam:

+ Nha may Diezen Song Cong - Thai Nguyén.
+ Nha mdy luyén gang - Cong ty gang thép Thai Nguyén.
+ Xi nghiép luyén kim mau II Thai Nguyén - Cong ty luyén kim
+ Nha mdy thép Thu Diic - Cong ty thép Mién Nam.
e Nganh héa chdt :

- Nghién cttu khao sat tai 3 co s6, thuoc nhom nganh phan bon va héa chat co ban:
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+ Cong ty Phan dam va Hoa chat Ha Bac
+ Cong ty Supe va Photphat Lam Thao
+ Cong ty Hoéa chat Viét Tri

e Nganh xdy dung :

+ Nha mady vat liéu chiu ltra Thai Nguyén.

+ Cong ty san xudt vat liéu chiu Ira Cau Puong, Ha Noi.
+ Cong ty ximang Hai Phong.

+ Cong ty Phu Tai (Binh Dinh).

+ Cong ty da op lat xay dung Binh Dinh (BISTOCO).

+ Cong ty TNHH d4 hoa cuong (Binh Dinh).

+ Cong ty khai thac d4 va vat liéu xay dung Hoa An.

+ Xi nghiép gach ng6i Dong Nai.

+ Cong ty xay dung nha s6 19 LICOGI, Ha Noi.

e Nganh néng nghiép :

Nghién cttu khao sat & ba loai hinh san xuat

- Lao dong trong lda: Nghién cttu dugc tién hanh tai hai xa thuan nong

tai hai tinh: 1 tinh mién Bac va 1 tinh mién Nam.

+ Xa My Khanh, TP Can Tho, tinh Can Tho
+ Xa Yén Khanh, huyén y Yén, tinh Nam Dinh.

- Lao dong trong ché: xa Pam Bri, huyén Bao Loc, tinh Lam Dong

- Lang nghé dic dong: xa Dai Bai, huyén Gia Binh, tinh Bac Ninh

o Nganh du lich
Mién | Dia phuong | Cong ty du lich I 2
Mién Cong ty DL Viét Nam tai Ha Noi X
Bac Cong ty huéng dén diéu hanh DL X
HaNoi | Cong ty khach san DL Thang loi X
Khach san Kim Lién
Khach san Ha Noi-Daewoo
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